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Chương 1  
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

 
1.1 KHÁI NIỆM VỀ MÔN HỌC SỨC BỀN VẬT LIỆU ( SBVL )- 

       ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤï, ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔN SBVL 

1.1.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA SBVL- HÌNH DẠNG VẬT THỂ 

SBVL nghiên cứu vật thể thực ( công trình, chi tiết máy …)  
Vật thể thực có biến dạng dưới tác dụng của nguyên nhân ngoài 

 ( tải trọng, nhiệt độ, lắp ráp các chi tiết chế tạo không chính xác…)  
Vật thể thực  sử dụng trong kỹ thuật được chia ra ba loại cơ bản: 

Khối: có kích thước theo ba phương tương đương: Đê đập, móng máy... 
 
   
 
 
 
Tấm và vỏ: vật thể mỏng có kích thước theo một phương rất nhỏ so với hai 
phương còn lại; tấm có dạng phẳng, vỏ có dạng cong: sàn nhà, mái vỏ 
Thanh: vật thể dài có kích thước theo một phương rất lớn so với hai 
phương còn lại: thanh dàn cầu, cột điện, trục máy… SBVL nghiên cứu 
thanh, hệ thanh. 

 Thanh được biểu diển bằng trục thanh và 
mặt cắt ngang F vuông góc với trục thanh 
(H.1.3). 

Trục thanh là quỹ tích của trọng tâm mặt cắt 
ngang. 
Các loại thanh (H.1.4): 
+Thanh thẳng, cong: trục thanh thẳng, 
cong, 
       +Hệ thanh : thanh gãy khúc 
(phẳng hay không gian)  
  

 

H. 1.2  Vật thể dạng tấm vỏ 
 
 
  H. 1.1  Vật thể dạïng khối

H. 1.3  Trục thanh và mặt 
cắt ngang 

H. 1.4  Các dạng trục thanh

a)

b) c) d)



http://www.ebook.edu.vn

      GV: Lê Đức Thanh        

Chương 1: Khái niệm cơ bản  2 
 

1.1.2 Nhiệm vụ: SBVL là môn học kỹ thuật cơ sở, nghiên cứu tính chất 
chịu lực của vật liệu để đề ra các phương pháp tính các vật thể chịu các 
tác dụng của các nguyên nhân ngoài, nhằm thoả mãn yêu cầu an toàn và 
tiết kiệm vật liệu. 
 ♦ Vật thể làm việc được an toàn khi: 
 - Thỏa điều kiện bền : không bị phá hoại (nứt gãy, sụp đổ…). 
 - Thỏa điều kiện cứng: biến dạng và chuyển vị nằm trong một giới 
hạn cho phép. 
        - Thỏa điều kiện ổn định : bảo toàn hình thức biến dạng ban đầu. 

♦ Thường, kích thước của vật thể lớn thì khả năng chịu lực cũng tăng và 
do đó độ an toàn cũng được nâng cao; tuy nhiên, vật liệu phải dùng nhiều 
hơn nên nặng nề và tốn kém hơn. Kiến thức của SBVL giúp giải quyết hợp 
lý mâu thuẫn giữa yêu cầu an toàn và tiết kiệm vật liệu. 

♦ Ba bài toán cơ bảûn của SBVL:  
+ Kiểm tra các điều kiện bền, cứng, ổn định.(Thẩm kế) 
+ Định kích thước, hình dáng hợp lý của công trình hay chi tiết máy. 
+ Định giá trị của các nguyên nhân ngoài ( tải trọng, nhiệt độ…) cho 

phép tác dụng ( Sửa chữa) 
1.1.3 Đặc điểm: 
 ♦ SBVL là môn khoa học thực nghiệm: Để đảm bảo sự tin cậy của các 
phương pháp tính, môn học kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu thực nghiệm 
và suy luận lý thuyết.  
 Nghiên cứu thực nghiệm nhằm phát hiện ra tính chất ứng xử của các 
vật liệu với các dạng chịu lực khác nhau, làm cơ sở đề xuất các giả thiết 
đơn giản hơn để xây dựng lý thuyết. Vì vậy, lý thuyết SBVL mang tính gần 
đúng.  
 Thí nghiệm kiểm tra các lý thuyết tính toán đã xây dựng 
 Trong nhiều trường hợp, phải làm thí nghiệm trên mô hình công trình 
thu nhỏ trước khi xây dựng hoặc thử tải công trình trước khi  sử dụng. 
 ♦ SBVL khảo sát nội lực ( lực bên trong vật thể ) và biến dạng của vật 
thể ( Cơ Lý Thuyết khảo sát cân bằng và chuyển động của vật thể). 
 ♦ SBVL cũng sữ dụng các kết quả của Cơ Lý Thuyết 
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1.2  NGOẠI LỰC- CÁC LOẠI LIÊN KẾT- PHẢN LỰC LIÊN KẾT  
1.2.1 Ngoại lực 
a) Định nghĩa: Ngoại lực là lực 

tác động từ môi trường hoặc vật thể 
bên ngoài lên vật thể đang xét. 

b) Phân loại : 
♦ Tải trọng : Đã biết trước (vị trí, 
phương và độ lớn), thường được quy định bởi các quy phạm thiết kế hoặc  
tính toán  theo trạng thái chịu lực của vật thể. Tải trọng gồm: 
 +Lực phân bố: tác dụng trên một thể 
tích, một diện tích của vật thể ( trọng lượng 
bản thân, áp lực nước lên thành bể...) 
 Lực phân bố thể tích có thứ nguyên là 
löïc/theå tích,hay [F/L3].  
 Lực phân bố diện tích có thứ nguyên là 
löïc/dieän tích, hay [F/L2].  

Nếu lực phân bố trên một dải hẹp thì  thay 
lực phân bố diện tích bằng lực phân bố đường 
với cường độ lực có thứ nguyên là lực/chiều 
dài, hay [F/L] (H.1.6). Lực phân bố 
 đường là loại lực  thường gặp trong  SBVL. 
        +Lực tập trung: tác dụng tại một điểm 
của vật thể, thứ nguyên [F]. Thực tế, khi diện tích truyền lực bé có thể coi 
như lực truyền qua một điểm 
  + Mômen (ngẩu lực) có thứ nguyên là lực x chiều dài hay [FxL] 
♦ Phản lực : là những lực thụ động (phụ thuộc vào tải trọng), phát sinh tại 
vị trí liên kết vật thể đang xét với các vật thể khác.  
  c) Tính chất tải trọng 
♦ Tải trọng tĩnh: biến đổi chậm hay không đổi theo thời gian, bỏ qua  gia 
tốc chuyển động (bỏ qua lực quán tính khi xét cân bằng). Áp lực đất lên 
tường chắn, trọng lượng của công trình là các lực tĩnh… 
♦Tải trọng động: lực thay đổi nhanh theo thời gian, gây ra chuyển động 
có gia tốc lớn ( rung động do một động cơ gây ra, va chạm của búa xuống 
đầu cọc…). Với lực động thì cần xét đến sự tham gia của lực quán tính . 

Phản lực  

Tải trọng

H. 1.5  Tải trọng và phản lực  

q

H. 1.6  Các loại lực phân 
bố 

G

h
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 1.2.2 Liên kết phẳng, phản lực liên kết, cách xác định 

    1.2.2.1 Các loại liên kết phẳng và phản lực liên kết: 
       Một thanh muốn duy trì hình dạng, vị trí ban đầu khi chịu tác động của 
ngoại lực thì nó phải được liên kết với vật thể khác hoặc với đất.  

 ♦ Gối di động (liên kết 
thanh): ngăn cản một chuyển vị 
thẳng và phát sinh một phản lực 
R theo phương của liên kết 
(H.1.7a) 
 ♦ Gối cố định ( Liên kết 
khớp, khớp, bản lề) : ngăn cản 
chuyển vị  thẳng theo phương 
bất kỳ và phát sinh phản lực R  cũng theo phương đó. Phản lực R thường 
được phân tích ra hai thành phần V và H (H.1.7b) 
 ♦ Ngàm: ngăn cản tất cả chuyển vị thẳng và chuyển vị xoay. Phản lực 
phát sinh trong ngàm gồm ba thành phần V, H và M (H.1.7c) 

 1.2.2.2 Cách xác định phản lực: 
 Giải phóng các liên kết, thay bằng các phản lực tương ứng, các phản 
lực được xác định từ điều kiện cân bằng tĩnh học giữa tải trong và phản lực.  

        Bài toán phẳng có ba phương trình cân bằng độc lập, được thiết lập 
ở các dạng khác nhau như sau: 

1. ∑∑∑ === 0 ;0 ;0 OMYX  (2 phương X, Y không song song)  

2. ∑∑∑ === 000 CBA M ;M ;M  ( 3 ñieåmA, B, C không thẳng hàng) 

3. ∑∑∑ === 000 BA M ;M ;X  (phương AB không vuông góc với X)  

        Bài toán không gian có sáu phương trình cân bằng độc lập, thường 
có dạng:     ∑∑∑∑∑∑ ====== 0/;0/ ;0/;0;0 ;0 OzOyOx MMMZYX                    

Chú ý:Để cố định một thanh trong mp cần tối thiểu 3 liên kết đơn để chống 
lại 3 chuyển động tự do. Nếu đủ liên kết và bố trí hợp lý 3 phản lực sẽ tìm 
được từ 3 ptcb tỉnh học.Thanh được gọi là tỉnh định. Nếu số liên kết tương 
đương lớn hơn 3 gọi là bài toán siêu tỉnh.  

 

 

R

a)

V

H

b)

V

H 
M

c)

H. 1.7 Liên kết và phản lực liên kết
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1.3 CÁC DẠNG CHỊU LỰC VÀ BIẾN DẠNG CƠ BẢN – CHUYỂN VỊ 

1.3.1Biến dạng của vật thể: 
      Trong thực tế, sự chịu lực của một thanh có thể phân tích ra các 
dạng chịu lực cơ bản:  
 Trục thanh khi chịu kéo (nén) sẽ dãn dài (co ngắn) (H.1.8a,b) 
  Trục thanh chịu uốn sẽ bị cong (H.1.8e) 
 Thanh chịu xoắn thì trục thanh vẫn thẳng nhưng đường sinh trên 
bề mặt trở thành đường xoắn trụ (H1.8.d). 
  Khi chịu cắt, hai phần của thanh có xu hướng trượt đối với nhau 
(H1.8.c).  

 

  
 

 1.3.2 Biến dạng của phân tố: Nếu tưởng tượng tách một phân tố hình 
hộp từ một thanh chịu lực thì sự biến dạng của nó trong trường hợp tổng 
quát có thể phân tích ra hai thành phần cơ bản: 
    ♦ Phân tố trên H.1.9a dài dx chỉ thay đổi chiều dài, không thay đổi góc. 

 Biến dạng dài tuyệt đối theo phương x  :     Δdx. 
 Biến dạng dài tương đối theo phương x : 

dx
dx

x
Δε =  

     ♦ Phân tố trên H.1.9b chỉ có thay đổi góc, không thay đổi chiều dài 
   Biến dạng góc hay góc trượt, ký hiệu là γ : Độ thay đổi của góc 
vuông ban đầu  

 

H. 1.9  Các biến 
dạng cơ bản 

dx Δdx

a) 

b) 

γ 

e)

Hình 1.8  Các dạng chịu lực cơ bản

a)

PP

c)

2P

P

P

P

b)P
T1 T2 T2T1

d)
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1.3.3 Chuyển vị: 
 Khi vật thể bị biến dạng, các điểm 

trong vật thể nói chung bị thay đổi vị trí. 
Độ chuyển dời từ vị trí cũ của điểm A 
sang vị trí mới A’ được gọi là chuyển vị 
dài. Góc hợp bởi vị trí của một đoạn 
thẳng AC trước và trong khi biến dạng 
A’C’ của vật thể được gọi là chuyển vị 
góc ( H.1.10). 

 1.4  Các giả thiết 

Khi giải bài toán SBVL, người ta chấp nhận một số giả thiết nhằm đơn 
giản hoá bài toán nhưng cố gắng đảm bảo sự chính xác cần thiết phù hợp 
với yêu cầu thực tế.  

1.4.1 Giả thiết về vật liệu 

Vật liệu được coi là liên tục, đồng nhất, đẳng hướng và đàn hồi   
tuyến tính. 
 ♦ Ta tưởng tượng lấy một phân tố bao quanh một điểm trong vật thể. 
Nếu cho phân tố bé tùy ý mà vẫn chứa vật liệu thì ta nói vật liệu liên tục 
tại điểm đó.  

Giả thiết về sự liên tục của vật liệu cho phép sử dụng các phép tính 
của toán giải tích như giới hạn, vi phân, tích phân.... Trong thực tế, ngay cả 
với vật liệu được coi là hoàn hảo nhất như kim loại thì cũng có cấu trúc 
không liên tục.  
 ♦ Vật liệu đồng nhất : Tính chất cơ học 
tại mọi điểm trong vật thể là như nhau. 
 ♦ Vật liệu đẳng hướng : Tính chất cơ học 
tại một điểm theo các phương đều như nhau.   
 ♦ Tính chất đàn hồi của vật thể là khả 
năng khôi phục lại hình dạng ban  đầu của nó 
khi ngoại lực thôi tác dụng. Nếu quan hệ giữa ngoại lực và biến dạng là 
bậc nhất, thì vật liệu được gọi là đàn hồi tuyến tính  (H.1.11). 

    Giả thiết vật liệu đàn hồi tuyến tính làm giảm bớt sự phức tạp của bài 
toán SBVL. 

P3 

P4 

P1 

P2 

A 

A’  C’ 

 C + 
+ 

+ 

+ 

H. 1.10 

Biến dạng

Lực 

H. 1.11 Đàn hồi tuyến 
tính 
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       1.4.2 Giả thiết về sơ đồ tính 
Khi tính toán, người ta thay vật thể thực bằng sơ đồ tính (H1.12).  

 

 

 

1.4.3 Giả thiết về biến dạng và chuyển vị 

 Vật thể có biến dạng và chuyển vị bé so với kích thước ban đầu của 
vật  ⇒  Có thể khảo sát vật thể hoặc các bộ phận của nó trên hình dạng 
ban đầu ( tính trên sơ đồ không biến dạng của vật thể). 
 Giả thiết này xuất phát điều kiện biến dạng và chuyển vị lớn nhất trong 
vật thể phải nằm trong một giới hạn tương đối nhỏ.  
 
Hệ quả: 
  Khi vật thể có chuyển vị bé và vật liệu đàn hồi tuyến tính thì có thể áp 
dụng nguyên lý cộng tác dụng như sau: 

Một đại lượng do nhiều nguyên nhân đồng thời gây ra sẽ bằng 
tổng đại lượng đó do từng nguyên nhân gây ra riêng lẻ. (H.1.13) 

 

 Chuyển vị Δ tại đầu thanh do lực P1 và P2 gây ra có thể phân tích như 
sau:       ( ) ( ) ( )221121 PPP,P ΔΔΔ +=  

Nguyên lý cộng tác dụng biến bài toán phức tạp thành các bài toán đơn 
giản  dễ giải quyết hơn. Vì vậy, thường được sữ dụng trong SBVL.  

 

H.1.13  Nguyên lý cộng tác dụng

1 2 

P 1 P 2 P1

P 2 

  q

a)   
b)

 

H. 1.12   Sơ đồ tính
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Chương 2 
LÝ THUYẾT NỘI LỰC 

2.1  KHÁI NIỆM VỀ NỘI LỰC - PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT - ỨNG SUẤT 

 1- Khái niệm về nội lực:  
     Xét một vật thể chịu tác dụng của ngoại lực và ở trạng thái cân bằng 
(H.2.1). Trước khi tác dụng lực, giữa các phân tử của vật thể luôn có các 
lực tương tác giữ cho vật thể có hình dáng nhất định. Dưới tác dụng của 
ngoại lực, các phân tử của vật thể có thể dịch lại gần nhau hoặc tách xa 
nhau. Khi đó, lực tương tác giữa các phân tử của vật thể phải thay đổi để 
chống lại các dịch chuyển này. Sự thay đổi của lực tương tác giữa các 
phân tử trong vật thể được gọi là nội lực. 
        Một vật thể không chịu tác động nào từ bên ngoài thì được gọi là vật 
thể ở trạng thái tự nhiên và nội lực của nó được coi là bằng không. 
 2-Phương pháp khảo sát nội lực: Phương pháp mặt cắt 
 Xét lại vật thể cân bằng và 1 điểm C trong vật thể (H.2.1),. 
 Tưởng tượng một mặt phẳng Π cắt qua C và chia vật thể thành hai 
phần A và B; hai phần này sẽ tác động lẫn nhau bằng hệ lực phân bố trên 
diện tích mặt tiếp xúc theo định luật lực và phản lực. 
 Nếu tách riêng phần A thì hệ lực tác động từ phần B vào nó phải cân 
bằng với ngoại lực ban đầu (H.2.2).  

 Xét một phân tố diện tích ΔF bao quanh điểm khảo sát C trên mặt cắt 
Π có phương pháp tuyến v. Gọi pΔ  là vector nội lực tác dụng trên ΔF . Ta 
định nghĩa ứng suất toàn phần tại điểm khảo sát là: 

  dF
pd

F
pp

F
=

Δ
Δ

=
→Δ 0

lim  

 Thứ nguyên của ứng suất là [lực]/[chiều dài]2 (N/m2, N/cm2…).  
  

  
P 2 

P 1 P6

P5

P4
P 3 

A B

H.2.1 Vật thể chịu lực cân bằng

Δp
ΔF 

H.2.2  Nội lực trên mặt cắt 

P1

P2

P3

A
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Ứng suất toàn phần p có thể phân ra hai thành 
phần:  
       + Thành phần ứng suất pháp σv  có phương 
pháp tuyến của mặt phẳng Π 
 + Thành phần ứng suất tiếp τv nằm trong mặt 
phẳng Π ( H.2.3 ).  
 Các đại lượng này liên hệ với nhau theo biểu thức: 
   222

vvvp τσ +=   (2.1) 
 Ứng suất là một đại lượng cơ học đặc trưng cho mức độ chịu đựng của 
vật liệu tại một điểm; ứng suất vượt quá một giới hạn nào đó thì vật liệu bị 
phá hoại. Do đó, việc xác định ứng suất là cơ sở để đánh giá độ bền  của 
vật liệu, và  chính là một nội dung quan trọng của môn SBVL. 

Thừa nhận: Ứng suất  pháp σv  chỉ gây ra biến dạng dài. 

                   Ứng suất tiếp τv chỉ gây biến dạng góc. 

  

 

 

σν

Hình 2.3 Các thành 
phần  
      ứng suất 

pτν
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2.2  CÁC THÀNH PHẦN NỘI LỰC - CÁCH XÁC ĐỊNH 

1- Các thành phần nội lực: 
      Như đã biết, đối tượng khảo sát của SBVL là những chi tiết dạng thanh, 
đặc trưng bởi mặt cắt ngang (hay còn gọi là tiết diện) và trục thanh. 
 

      
    Gọi hợp lực của các nội lực phân bố trên mặt cắt ngang của thanh là R. 
   R có điểm đặt và phương chiều chưa biết . 

   Dời R về trọng tâm O của mặt cắt ngang ⇒ 
⎩
⎨
⎧

M  Moâmen
R Lực   có phương bất kỳ  

     Đặt một hệ trục tọa độ Descartes vuông góc ngay tại trọng tâm mặt cắt 
ngang, Oxyz, với trục z  trùng pháp tuyến của mặt cắt,  còn hai trục x, y  
nằm trong mặt cắt ngang. 
 Khi đó, có thể phân tích R  ra ba thành phần theo ba trục: 
   + Nz, theo phương trục z  (⊥  mặt cắt ngang)  gọi là lực dọc        
   + Qx  theo phương trục x (nằm trong mặt cắt ngang) gọi là lực cắt.   
   + Qy  theo phương trục y (nằm trong mặt cắt ngang) gọi là lực cắt.   
 Mômen M  cũng được phân ra ba thành phần : 
   + Mômen Mx  quay quanh trục x gọi là mômen uốn .  
   + Mômen My  quay quanh trục y gọi là mômen uốn .  
   + Mômen Mz quay quanh trục z  gọi là mômen xoắn. 
 Sáu thành phần này được gọi là các thành phần nội lực trên mặt cắt 
ngang (H.2.4) 
 
. 
 

  
P 2 

P 1 P 6 
P 5 

P 4 P 3 
A B 

H.2.4 Các thành phần nội lực

Mz 
P1

P2

P3

A

P1

P2

P3

A 

Qy 

Qx 

Nz 

y 

x 

z 

Mx x 

z 

y 

My
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2 Cách xác định: 
 Sáu thành phần nội lực trên một mặt cắt ngang được xác định từ 
sáu phương trình cân bằng độc lập của phần vật thể được tách ra, trên 
đó có tác dụng của ngoại lực ban đầu PI  và các  nội lực.  

Các phương trình cân bằng hình chiếu các lực trên các trục tọa độ: 

   

x

n

i
ixx

y

n

i
iyy

z

n

i
izz

QPQZ

QPQY

NPNZ

⇒=+⇔=∑

⇒=+⇔=∑

⇒=+⇔=∑

∑

∑

∑

=

=

=

00

00

00

1

1

1

   (2.2) 

trong đó: Pix, Piy, Piz - là hình chiếu của lực Pi xuống các trục x, y, z. 
 Các phương trình cân bằng mômen đối với các trục tọa độ ta có: 

   

z

n

i
izz

y

n

i
iyy

x

n

i
ixx

MPmMOzM

MPmMOyM

MPmMOxM

⇒=+⇔∑

⇒=+⇔∑

⇒=+⇔∑

∑

∑

∑

=

=

=

0)(/

0)(/

0)(/

1

1

1

  (2.3) 

vớiù:mx(Pi), my(Pi), mz(Pi) - các mômen của các lực Pi đối với các trục x,y, z. 
         
3-Liên hệ giữa nội lực và ứng suất:   
 Các thành phần nội lực  liên hệ với các thành phần ứng suất như sau: 
 - Lực dọc là tổng các ứng suất pháp 
 - Lực cắt là tổng các ứng suất tiếp cùng phương với nó 
 - Mômen uốn là tổng các mômen gây ra bởi các ứng suất đối với trục x 
hoặc y 
 - Mômen xoắn là tổng các mômen của các ứng suất tiếp đối với trục z 
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2-3 BÀI TÓAN PHẲNG: 
 Trường hợp bài toán phẳng ( ngoại lực nằm trong một mặt phẳng ( thí 
dụ mặt phẳng yz)), chỉ có ba thành phần nội lực nằm trong mặt phẳng yz :    
Nz, Qy, Mx. 
♦ Qui ước dấu (H.2.5) 
 - Lực dọc Nz > 0 khi gây kéo 
đoạn thanh đang xét (có chiều 
hướng ra ngoài mặt cắt) 
 - Lực cắt Qy  > 0  khi  làm quay 
đoạn thanh đang xét theo chiều kim 
đồng hồ. 
 - Mômen uốn Mx  > 0   khi căng 
thớ dưới ( thớ y dương ). 
 
 
  
 
 

♦ Cách xác định:  

         Dùng 3 phương trình cân bằng tỉnh học khi xét cân bằng phần A) hay 
phần B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.5: Chiều dương  
các thành phần nội 

M > 0X

N > 0 z

Q > 0y

y

P1

P2

P3

A

M > 0 X 
Q > 0y

N > 0 z 

y

P4

P5

P6

B
O O

Từ phương trình  Σ Z = 0 ⇒ Nz  

Từ phương trình  Σ Y = 0 ⇒ Qy                                      (2.4) 

Từ phương trình  Σ M/O = 0 ⇒ Mx 

Mx < 0 Mx < 0Mx > 0Mx > 0 

Moâmen M x > 0 , Moâmen M x < 0
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Thí dụ 2.1  Xác định các trị số nội lực tại mặt cắt 1-1 của thanh AB, với : 
 q = 10 kN/m; a = 1m; Mo = 2qa2. ( H.2.6) 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
               Giải. 
 Tính phản lực: Giải phóng các liên kết và thay vào đó bằng các phản lực 
liên kết VA, HA, VB.  
Viết các phương trình cân bằng tỉnh học khi xét cân bằng thanh AB 
  
      
 

      02M - a x P   
2

0 0 =−+×⇒=∑ axVaqaA
M

B  

              ⇒   HA = 0;   kN 5,27
4
11

== qaVA ;  kN 5,2
4
1

== qaVB  

 Tính nội lực:  Mặt cắt 1-1 chia thanh làm hai phần.  
 Xét sự cân bằng của phần bên trái (H.2.6) : 

           

mkN 25,21
8

17 
2

25,10

kN 5,2 
4
1 00

00

2

1
==×−×−×=⇒=

−=−=⇒=−−−⇒=

=⇒=

∑

∑
∑

qaaqaaqaaVMO
M

qaQQPqaVY

NZ

A

A  

Nếu xét cân bằng của phần  phải ta cũng tìm được các kết quả như trên. 

Σ Z = 0 ⇒ HA  = 0 

Σ Y = 0 ⇒ VA +VB  - qa – P = 0          

M = 
2qa2 

H.
2.6 

1

1
k

A

q P = 
2qa 

1,5a
a a

B

V A V B

A 
q P = 

2qa 

1,5aV A

Q

M
N

H A
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2.4   BIỂU ĐỒ NỘI LỰC ( BÀI TOÁN PHẲNG ) 
 1. Định nghĩa: Thường các nội lực trên các mặt cắt ngang của một 
thanh không giống nhau.  
 Biểu đồ nội lực (BĐNL) là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của các nội lực 
theo vị trí của các mặt cắt ngang. Hay gọi là  măït  cắt biến thiên. 
 Nhờ vào BĐNL có thể xác định vị trí mặt cắt có nội lực lớn nhất và trị 
số nội lực ấy. 

2. Cách vẽ BĐNL- Phương pháp giải tích:  
 Để vẽ biểu đồ nội lực ta tính nội lực trên  mặt cắt cắt ngang  ở một vị 

trí bất kỳ có hoành độ z so với một gốc hoành độ nào đó mà ta chọn trước. 
Mặt cắt ngang chia thanh ra thành 2 phần. Xét sự cân bằng của một phần 
(trái, hay phải) , viết biểu thức giải tích của nội lực theo z.. 

Vẽ đường biểu diễn trên hệ trục toạ độ có trục hoành song song với 
trục thanh (còn gọi là đường chuẩn),  tung độ của biểu đồ nội lực sẽ được 
diễn tả bởi các đoạn thẳng vuông góc các đường chuẩn. 
Thí dụ 2.2-  Vẽ BĐNL của dầm mút thừa  (H.2.7) 
    Giải 
 Xét mặt cắt ngang 1-1  có hoành độ 
z so với gốc A, ta có ( 0 ≤ z ≤ l ) 
         Biểu thức giải tích của lực cắt  
và mômen uốn tại mặt cắt 1-1  
được xác định từ việc xét cân bằng  
phần phải của thanh: 

)(0)(0

00

00

1
zlPMzlPMO

M

PQPQY

NZ

xx

yy

−−=⇒=−+⇒=

=⇒=−⇒=

=⇒=

∑
∑
∑

  

Cho z biến thiên từ 0 đến l, ta sẽ được 
biểu đồ nội lực như trên H.2.7. 
Qui ước:+Biểu đồ lực cắt Qy  tung độ dương vẽ phía trên trục hoành. 
            +Biểu đồ mômen uốn Mx tung độ dương vẽ phía dưới trục hoành.  

z

BA
K

zQ
p

Hình 2.7 M

zPlM

P
1 

P

B
K

1 

1 

Q

N

M

 
l
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 (Tung độ của biểu đồ mômen luôn ở về phía thớ căng của thanh). 
 
Thí dụ 2.3 – Vẽ BĐNL của dầm đơn giản chịu tải  phân bố đều q (H.2.8a). 
      Giải 
 Phản lực: Bỏ các liên kết tại A và B, 
thay bằng các phản lực  ( H.2.8a).   
       ∑Z = 0 ⇒  HA  =0. 
       Do đối xứng ⇒ 

2
ql   V V BA ==  

 Nội lực: Chọn trục hoành như trên 
H.2.8b. Xét mặt cắt ngang 1-1 tại K có 
hoành độ là z, ( 0 ≤ z ≤ l ). Mặt cắt chia 
thanh làm hai phần. 
       Xét  cân bằng của phần bên trái AK 
(H.2.8b) 
 Từ các phương trình cân bằng ta suy ra: 

   

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

−=−=⇒=∑

−=−=⇒=∑

=⇒=∑

)(
222

0/

)
2

(
2

0

00

2

1 zlqzqzzqlMOM

zlqqzqlQY

NZ

x

y

z

  

 Qy là hàm bậc nhất theo z, Mx là hàm bậc 2 theo z.  
 Cho z biến thiên từ 0 đến l ta vẽ được các biểu đồ nội lực (H2.8).  
 Cụ thể:  +Khi z=0 ⇒ Qy = ql/2 , Mx = 0 
   +Khi z=l ⇒ Qy = -ql/2 , Mx = 0 
   +Tìm Mx, cực trị bằng cách cho đạo hàm dMx / dz =0,  

                       dMx / dz =0 ⇔ 
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=⇒

=⇒=−

8

2
0

2
2qlM

lzqzql

maxõx,

 

 Qua các BĐNL, ta nhận thấy: 
 Lực cắt Qy có giá trị lớn nhất ở mặt cắt sát gối tựa, 
 Mômen uốn Mx  có giá trị cực đại ở giữa dầm. 
 

a
)

z

1

1
K B

q

l
1

1 Qy 

Mx V 
=

B ql
2V A ql

2
A

z
y

VA

ql
2ql

8
2 

Qy

Mx

+

b
)

c
)
d
)

A

H.2.8 

Nz z

HA = 
0

ql
2
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Thí dụ 2.4  Vẽ BĐNL của dầm đơn giản chịu lực tập trung P  ( H.2.9a) .  
          Giải  
       Phản lực:  Các thành phần phản lực tại các gối tựa là: 
   0=AH ;

l
PbVA = ;  

l
PaVB =   

 Nội lực : Vì tải trọng có phương vuông góc với trục thanh nên lực dọc  
Nz trên mọi mặt cắt ngang có trị số bằng không. 
       Phân đoạn thanh: Vì tính liên tục của các hàm số giải tích biểu diển 
các nội lực nên phải tính nội lực trong từng đoạn của thanh; trong mỗi đoạn 
phải không có sự thay đổi đột ngột của ngoại lực . 
  ♦ Đoạn AC- Xét mặt cắt 1-1 tại điểm K1 trong đoạn AC và cách gốc A 
một đoạn z, ( 0 ≤ z ≤ a ). 
Khảo sát cân bằng của phần bên trái ta được các biểu thức giải tích của 
nội lực: 

   
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−
===

−
===

z
l

alPz
l

PbzVM

l
alP

l
PbVQ

Ax

Ay

)(.

)(

 (a) 

  
  ♦ Đoạn CB- Xét mặt cắt 2-2 tại điểm K2 

Trong đoạn CB cách gốc A một đoạn z , ( a 
≤ z ≤ l ). Tính nội lực trên mặt cắt  2-2 bằng 
cách xét phần bên phải (đoạn K2B). Ta 
được: 

  
)()( zl

l
PazlVM

l
PaVQ

Bx

By

−=−=

−=−=
     (b) (b)   

 Từ (a) và (b) dễ dàng vẽ được các biểu 
đồ nội lực như H.2.9d,e. 
 Trường hợp đặc biệt : Nếu a=b= L/2, khi đó mômen cực đại xảy ra tại giữa 
dầm và có giá trị: Mmax = PL/4 
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M x
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Thí dụ 2.5 Vẽ BĐNL của dầm đơn giản chịu tác dụng của mômen tập trung 
Mo  (H.2.10a.) 
      Giải 
 Phản lực: Xét cân bằng của toàn dầm ABC ⇒ các phản lực liên kết tại 
A và B là:  0=AH ;  

l
MVV o

BA ==  , chiều phản lực như H.2.10a. 

 Nội lực:  
 Đoạn AC: Dùng mặt cắt 1-1 cách gốc A 
một đoạn z1 ;(0 ≤ z1 ≤ a ).Xét cân bằng của 
đoạn AK1 bên trái mặt cắt K1 ⇒ các nội lực 

như sau  
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−=−=

−=−=

111

1

z
l

M
zVM

l
M

VQ

o
Ax

o
Ay

     (c) 

 Đoạn CB: Dùng mặt cắt 2-2 trong đoạn 
CB cách gốc A một đoạn z2 với (a ≤ z2 ≤ l ) . 
Xét cân bằng của phần bên phải K2B ⇒  các 
biểu thức nội lực trên mặt cắt 2-2 là: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−=−=

−=−=

)()( 222

2

zl
l

MzlVM

l
MVQ

o
Bx

o
By

     (d) 

BĐNL được vẽ từ các biểu thức (c), (d) của nội 
lực trong hai đoạn (H.2.10d-e). 

  Trường hợp đặc biệt: Mômen tập trung Mo 
đặt tại mặt cắt sát gối tựa A (H.2.11). 
 Qy và Mx sẽ được xác định bởi (d) ứng với 
 a = 0. BĐNL vẽ như H.2.11 

  
 
 
 

- 

Mo
l

B
a)

b
)

c
)

Q
y

H. 2.11

M
x

M / l o

l 
V  =B

Mo

Mo
l V  = A

M o

a 

z1

l – z2 
VB

c
) 

- 
M o
l 

M 

Q 
z1 

VA

1 
1 

VA VB

B
1 

1 

K1 A
2 
2

K2

l – z2

K1

1 y

a)

x1 M 2 x 2

2
A

Qy

a 

M o
l (l - a) 

H. 2.10 

Mx

z
Q 2y

Mo / l

C 

M o

z2 

b)

d)

e)
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 Các nhận xét :  
 - Nơi nào có lực tập trung, biểu đồ lực cắt nơi đó có bước nhảy. Trị số 
của bước nhảy bằng trị số lực tập trung. Chiều bước nhảy theo chiều lực 
tập trung nếu ta vẽ từ trái sang phải 
 - Nơi nào có mômen tập trung, biểu đồ mômen uốn nơi đó có bước 
nhảy. Trị số của bước nhảy bằng trị số mômen tập trung. Chiều bước nhảy 
theo chiều mômen tập trung nếu ta vẽ từ trái sang phải 

  
 Kiểm chứng các nhận xét : 
 

 
      Khảo sát đoạn Δz bao quanh một điểm K có tác dụng lực tập trung P0 , 
moâmen tập trung M0 ( H.2.12b).  
 Viết các phương trình cân bằng ⇒ 

  ∑Y = 0 ⇒  Q1 + P0  – Q2  = 0 ⇒ Q2 – Q1  =  P0               (i) 

  ∑M/K = 0 ⇒  M1 +M0 - M2 + Q1
2
zΔ

 - Q2
2
zΔ

   =0                      

    Bỏ qua vô cùng bé bậc một  Q1
2
zΔ

 ,  Q2
2
zΔ

   ,  ⇒  M2 - M1  = M0               (ii)   

Biểu thức (i) đã kiểm chứng nhận xét về bước nhảy của biểu đồ lực cắt. 
Biểu thức (ii) đã kiểm chứng nhận xét về bước nhảy của biểu đồ mômen. 
 

 

z Δz

P0

M0 

1 2

Δz
21

Q   2 

M  2 Q 1

M1 

a) b)H. 2.12

M0 

P0

K 
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2.4. LIÊN HỆ VI PHÂN GIỮA NỘI LỰC VÀ TẢI TRỌNG PHÂN BỐ TRONG 
THANH THẲNG 

 Xét một thanh chịu tải trọng bất kỳ (H.2.13a). Tải trọng tác dụng trên 
thanh này là lực phân bố theo chiều dài có cường độ q(z) có chiều dương 
hướng lên (H.2.13b). 

 

z dz

q(z)M o 

1 2q(z)

dz
21

Q + dQ yy 

M+ dM x x Q y

Mx 

a) b)H. 2.13  

 Khảo sát đoạn thanh vi phân dz, giới hạn bởi hai mặt cắt 1-1 và 2-2  
(H.2.13b). Nội lực trên mặt cắt 1-1 là Qy và Mx. Nội lực  trên mặt cắt 2-2 so 
với  1-1 đã thay đổi một lượng vi phân  và trở thành Qy + dQy; Mx + dMx . Vì 
dz là rất bé nên có thể xem tải trọng là phân bố đều trên đoạn dz.  

Viết các phương trình cân bằng:  

1-Tổng hình chiếu các lực theo phương đứng 

  ∑Y = 0 ⇒  Qy + q(z)dz – (Qy + dQy) = 0 
     ⇒  

dz
dQ

zq y=)(      (2.4) 

Đạo hàm của lực cắt bằng cường độ của lực phân bố vuông góc với trục 
thanh. 
  2- Tổng mômen của các lực đối với trọng tâm mặt cắt 2-2 ta được: 
   ∑M/o2 = 0 ⇒        0)(

2
)( =+−+⋅⋅+ xxxy dMMMdzdzzqdzQ  

 Bỏ qua lượng vô cùng bé bậc hai 
2

)(
2dzzq ⋅  ⇒ 

   y
x Q

dz
dM

=     (2.5) 

 Đạo hàm của mômen uốn tại một mặt cắt bằng lực cắt tại mặt cắt đó 
 Từ (2.4) và (2.5) ⇒   )(2

2
zq

dz
Md x =   (2.6) 

nghĩa là: Đạo hàm bậc hai của mômen uốn tại một điểm chính là bằng 
cường độ của tải trọng phân bố tại điểm đó. 
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Thí dụ 2.6  Vẽ BĐNL cho  dầm 
đơn giản AB chịu tác dụng của tải 
phân bố bậc nhất như H.2.14. 

   Giải 

• Phản lực: Giải phóng liên 
kết, đặt các phản lực tương ứng ở 
các gối tựa, xét cân bằng của toàn 
thanh,  
 ∑X =0 ⇒  HA  = 0,  

lqVY

lqVllqlVBM

oB

oAoA

3
10   

6
1

32
10

=⇒=

=⇒××=⇒=

∑

∑
   

• Nội lực: Cường độ của lực 

phân bố ở mặt cắt 1-1 cách gốc A một đoạn z cho bởi: q(z)= q0 
l
z    

 Dùng mặt cắt 1-1 và xét sự cân bằng của phần bên trái (H.2.14b).  
   ∑Y = 0 ⇒  

l
zqlqzzqVQ oo

Ay 262
)(

2
−=−=   (e)  

   ∑M/o1 = 0 ⇒      
l
zqzlqzzzqzlqM ooo

x 6632
)(

6

3
−=××−=      (g)  

 Từ (e) và (g) ta vẽ được biểu đồ lực cắt và mômen cho dầm đã cho. 
Các biểu đồ này có tính chất như sau: 
 Biểu đồ lực cắt Qy có dạng bậc 2. Tại vị trí z = 0, q(z) = 0 nên ở đây 
biểu đồ Qy đạt cực trị: (Qy)z = 0 = Qmax = 6lqo   

       Biểu đồ mômen uốn Mx có dạng bậc 3. Tại vị trí 3lz = ; Qy = 0. Vậy tại 

đây Mx đạt cực trị:  

   
39

)(
2

max
3

lqMM o
lzx ==

=
 

 
 
 
 
 

 
A

1 

1 

qo

B

VA
V B l 

z

z
M x 

Q y V =     q 0 l Ao
1
6

+

Mmaz

     q o l 
3 

3l   qol
6

H.2.14 

a)

b)

VB =     qo l1
3

q(z)
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Thí dụ 2.7  Vẽ BĐNL cho dầm chịu lực tổng quát (H.2.15) 

                Giải 

 Phản lực: Giải phóng liên kết, xét cân bằng 
toàn thanh, suy ra phản lực liên kết tại A và 
C là: 

  HA = 0 , VA = 2qa;  VC = 2qa 
 Nội lực:  

 * Đoạn AB: Mặt cắt 1-1, gốc A (0 ≤ z ≤ a), 
xét cân bằng phần trái 
•  

 
⎪⎩

⎪
⎨

⎧

−=

−=

2
2

2
2

1

1

qzqazM

qzqaQ
 

 * Đoạn BC: Mặt cắt 2-2, gốc A (a ≤ z ≤ 2a) 
và xét cân bằng  phần trái: 

          
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+−=

−=

2
2

2

2
3 

 

qaqazM

qaQ
                                         

* Đoạn CD: Mặt cắt 3-3, gốc A, (2a ≤ z ≤ 3a)ø xét cân bằng  phần  phải: 

       
⎪⎩

⎪
⎨

⎧

−
−=

−=

2
)3( 

)3(
2

3

3

zaqM

zaqQ
                       (2a ≤ z ≤ 3a) 

 
 Biểu đồ mômen và lực cắt vẽ như H.2.15. 
 
 

 

 

 

 

M2

aVA Q 2z

Mo

P = 2qa 
M = qa o

2 
A

V  = 2qa A
V = 2qaC

a a a

qq

+ +
- 

q
a

q
a 

q
a q

a

2

2

q
a 

2 
2 

q
a 

2 
2
3

Mx

Qy

1

1

3

B C D
2 
2 

H. 2.15

M1z
V = 
2qa

A
Q1

Q3 q 

M3 3a – z 
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Thí dụ 2.8  Vẽ biểu đồ nội lực trong khung chịu tải trọng như trên H.2.16. 

       

a

z1
A

K1
K3

1
3

D
z3

VDVA

HA

Hình 2.15

1 3

2

2
B

K2

C

P = qa

z2

qa2

q

a

 

 

 

 

Giải 

Tính phản lực liên kết 
 Xét sự cân bằng của toàn khung dưới tác dụng của tải trọng ngoài và 
các phản lực liên kết ta suy ra: 
   ∑Ngang = 0 ⇒ HA = 0 
   qaVaqaqaaqaaVD

M
Aa 2

50
2

0 2 −=→=×++×+×⇒=∑  

         ∑Ñöùng = 0 ⇒ VA + VD= 0 ⇒ VD =  
2
5 qa+ ( Đúng chiều đã chọn )   

Vậy chiều thật của VA ngược với chiều đã chọn 
  
 
 
 
 
 

a)

+

+

q
a

N5
2

q
a

5
2

q
a

–

3
2

q
a

2

5
2

q
a

2

M

parabol
e

c
)

d
) 

5 
2 q

a 5
2

q
a

B

3 
2 q

a 
2 

5 
2 q

a C qa

5
2

qa2

5
2 q

a
q
a 

2 
q
a

q
a

5
2

qa

Q+ 

2qa 
b
)

–
qa 

H..16

q
a
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Vẽ biểu đồ nội lực 

Đoạn AB: dùng mặt cắt 1-1 và xét cân bằng đoạn AK1 ta được: 
 

     

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

−=

−=

=

2
2

2
2
5

2
1

11

11

1

qzqazM

qzqaQ

qaN

     (0 ≤ z1 ≤ a) 

  
Đoạn BC: dùng mặt cắt 2-2 và xét cân bằng đoạn ABK2 ta được: 
                    
 

             

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

−=

−=

=

2
2

2

2

2

2
5

2
5

2
5

qazqaM

qaQ

qaN

    (0 ≤ z2 ≤ a) 

  
  

Đoạn CD: dùng mặt cắt 3-3 và xét cân bằng DK3  
           
 

      
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

=
=

−=

0
0 

2
5 

3

3

3

M
Q

qaN

         (0 ≤ z3 ≤ a) 

 Kiểm tra sự cân bằng nút 
 Đối với khung, có thể kiểm tra kết quả bằng việc xét cân bằng các nút. 
Nếu tách nút ra khỏi hệ thì ta phải đặt vào nút các ngoại lực tập trung       
(nếu có) và các nội lực tại các mặt cắt, giá trị của chúng được lấy từ biểu 
đồ vừa vẽ.  
 Sau khi đặt các lực trên, nếu tính đúng các nội lực ở các nút thì nút sẽ 
cân bằng, nghĩa là các phương trình cân bằng được thỏa mãn. Ngược lại, 
nếu các phương trình không thỏa mãn thì các nội lực tính sai. 

N 1 M1

2q
a

z 1 
Q1 

q
a

2 
5 

K1 

A

q
a 

5
2

Q3

N3
M3

Z3

V  = D

D

K3

2q
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q
a 

5 
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N 2

M 2 

z 2 

a

Q 2 

K2 
B

q
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A
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 Cụ thể đối với khung đang xét, ta tách nút B và đặt vào đó mômen tập 
trung qa2 và các thành phần nội lực trên các đoạn thanh ngang và đứng 
như H.2.16d: 

 - Tại mặt cắt trên thanh ngang có lực dọc +qa hướng ra ngoài mặt cắt, 
lực cắt 25 2qa  có chiều hướng lên và mômen 25 2qa  gây căng thớ dưới. 

 - Tại mặt cắt trên thanh đứng có lực dọc 25qa+  hướng ra ngoài mặt cắt 

(hướng xuống) lực cắt +qa hướng từ phải sang trái và mômen 23 2qa  gây ra 
căng thớ trong khung nên chiều quay có mũi tên hướng ra ngoài. 
 Ta dễ dàng thấy các phương trình cân bằng thỏa mãn:  
    ∑ X = 0 ; ∑ Y = 0 ; ∑ M/B = 0 

 Tương tự, tách nút C và đặt vào đó lực tập trung qa hướng từ trái sang 
phải và các thành phần nội lực trên các đoạn thanh ngang và đứng như 
H.2.16d. 

 - Tại mặt cắt trên thanh ngang có lực dọc +qa hướng ra ngoài mặt cắt, 
lực cắt 25qa−  có khuynh hướng làm quay phần đoạn thanh đang xét ngược 
chiều kim đồng hồ nên có chiều hướng xuống, còn mômen thì bằng không. 

 - Tại mặt cắt trên thanh thẳng đứng tồn tại lực dọc 25qa−  có chiều 
huớng vào mặt cắt (hướng lên) và không có lực cắt cũng như mômen.  

 Ta dễ dàng thấy rằng các phương trình cân bằng được thỏa mãn: 

 ∑ =+−= 0 qaqaX ;   0
2
5

2
5

=+−=∑ qaqaY ;   0=∑ BM  

 Vậy các nút B và C đều cân bằng nghĩa là các hệ nội lực tại các         
nút đúng. 

 

 

 

 

 

 

Thí dụ 2.9  Vẽ BĐNL trong thanh cong (H.2.17) 
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                      Giải 

 Cắt thanh tại tiết diện 
1-1, xác định bởi góc ϕ (0 
≤ ϕ ≤ 90o), xét cân bằng 
của phần trên dưới tác 
dụng của các ngoại lực 
và các thành phần nội lực 
đặt theo chiều dương quy 
ước như H.2.17b. 

 

       Phương trình cân 
bằng hình chiếu các lực 
theo phương pháp tuyến với mặt cắt cho:    N  =  2Psinϕ – Pcosϕ  =  
P(2sinϕ – cosϕ)                    (a) 
 Phương trình cân bằng hình chiếu các lực theo phương đường kính 
cho:                Q  =  2Pcosϕ + Psinϕ  =  P(2cosϕ + sinϕ)           (b) 
 Phương trình cân bằng của các mômen các lực đối với trọng tâm mặt 
cắt dẫn đến:  
             M  =  – 2PRsinϕ – PR(1 – cosϕ)  =  – PR(2sinϕ + 1 – cosϕ)  (c) 
 Cho ϕ một vài trị số đặc biệt và tính các trị số nội lực tương ứng, ta vẽ 
được biểu đồ. 

   Lực cắt đạt cực trị khi 0=
ϕd

dQy , nghĩa là khi: 

  -2sinϕ + cosϕ  =  0  ⇒   tgϕ  =  0,5  ⇒  ϕ  =  ϕo  =  26o56’ 
  sinϕo  =  0,4472 ;    cosϕo = 0,8944 
 Ta có bảng nội lực sau: 

ϕ 0 ϕo 45o 900 

N 
Q 
M 

– P 
2 P 
0 

0 
2,236 P 

- PR 

0,7 P 
2,12 P 
-1,7 PR

2 P 
+P 

-3PR 

Khi vẽ cần chú ý đặt các tung độ theo phương vuông góc với trục thanh, 
tức là theo phương bán kính như trên H.2.17c,d,e. 

P A

2P
ϕ

M 

N

Q 
R

45o

P 

2.12P 

Q max =2,236P 

ϕo

Q 3PR

b
)

d
)

e)

H. 2.17 

1 

1,7PR

PR

M

ϕo

2P

P A

2P
ϕ R

B

ϕo

0,7PP

2PN

a)

c
)

1
1

-
+
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2.5 CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ NHANH  

2.5.1 Phương pháp vẽ từng điểm 

 Dựa trên các liên hệ vi phân, ta định dạng các BĐNL tùy theo dạng tải 
trọng đã cho và từ đó ta xác định số điểm cần thiết để vẽ biểu đồ.  
 Trên 1 đoạn thanh 
+ q =0 ⇒ Q = hằng số, M = bậc nhất. 
+ q = hằng ⇒ Q = bậc nhất, M = bậc hai. 
………………………………………………………………………………. 
 
+ Nếu biểu đồ có dạng hằng số , chỉ cần xác định một điểm bất kỳ. 
+ Nếu biểu đồ có dạng bậc nhất , cần tính nội lực tại hai điểm đầu và cuối 
đoạn thanh. 
 + Nếu biểu đồ có dạng bậc hai trở lên thì cần ba giá trị tại điểm đầu, điểm 
cuối và tại nơi có cực trị, nếu không có cực trị thì cần biết chiều lồi lõm của 
biểu đồ theo dấu của đạo hàm bậc hai. Đoạn thanh có lực phân bố q 
hướng xuống sẽ âm, nên bề lõm của biểu đồ mômen hướng lên. Ngược lại, 
nếu q hướng lên sẽ dương nên bề lõm của biểu đồ mômen hướng xuống. 
Tóm lại, đường cong mômen  hứng lấy lực phân bố q. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thí dụ 2.10:  Vẽ BĐNL trong dầm cho trên H.2.18 (phương pháp vẽ điểm)  
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                                           Giải.   
Phản lực liên kết  
     qaVaVqaqaqaBM CC 2

30222 0 222 =⇒=×−++−⇒=∑  

     qaVY B∑ =⇒=
2
50  

Nội lực  
 Đoạn AB: q=0⇒  Qy = hằng số, 
 Mx = bậc nhất. 
  Trong trường hợp này Qy là hằng 
số bằng không vì QA

(AB) = 0.  
 ⇒ Mx  trong đoạn này sẽ là hằng số 
 MA 

(AB) =  MB
 (BA)

  =  – Mo  = -qa2 

 Đoạn BD: q= hằng ⇒ Qy = bậc 1, 
 Mx = bậc 2. 

     Tại B:      
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=−=

+=

2)(

)(

2
5

qaMM

qaQ

o
BD

B

BD
B

 
     

    Tại  D:      
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=−=

=−=

2
2

2)(

)(

22
3

2
3

2
5

qaqaqaM

qaqaqaQ

BD
D

BD
D

 

 Biểu đồ Qy  trong đoạn này không có vị trí nào =0 ⇒ biểu đồ Mx không 
có cực trị.  
 Chỉ cần nối hai giá trị mômen tại B và D bằng đường cong bậc hai có 
bề lõm sao cho hứng lấy lực q. 
 
 Đoạn DC: q= hằng ⇒ Qy = bậc 1, Mx = bậc 2. 
 Tại D:   

2
1)( qaQ DC

D −= ; 2
2

2)(

22
3 qaqaqaM DC

D =−=  

 Tại C:    0      ; 
2
3

=−=−= CCC MqaVQ  

 Biểu đồ Qy  trong đoạn này không có vị trí nào =0 ⇒ biểu đồ Mx không 
có cực trị.  
 Chỉ cần nối hai giá trị mômen tại D và C bằng đường cong bậc hai có 
bề lõm sao cho hứng lấy lực q. 
        Các biểu đồ lực cắt Qy và mômen Mx  lần lượt được vẽ trên H.2.18b,c.  
  

a a

Mo = qa2

q

q
a 

2 

a)

b
)

c
)

a

P = 
2qa 

A D C

VC = 3
2

q
a

+ 
– 

5
2

q
a

3
2

q
a

1 
2 q

a 

3
2

q
a

q
a

2

H. 2.18 

Mx

Qy

2 VB = 5 q
a 

B



http://www.ebook.edu.vn

      GV: Lê Đức Thanh         

Chương 2: Lý Thuyết Nội Lực  21 
 

2.5.2 Cách áp dụng nguyên lý cộng tác dụng 

 Khi thanh chịu tác dụng nhiều loại tải trọng, ta có thể vẽ biểu đồ nội 
lực trong thanh do từng tải trọng riêng lẻ gây ra rồi cộng đại số lại để được 
kết quả cuối cùng. 
 
Thí dụ 10. Vẽ biểu đồ mô men trong dầm như H.2.18a bằng cách cộng 
biểu đồ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giải. Tải trọng trên thanh được chia thành hai trường hợp cơ bản:  

  + Hình 2.18b biểu diễn mô men do lực tập trung P gây ra 

  + Hình 2.18c biểu diễn mô men do lực phân bố đều q gây ra 

Hình 2.18dbiểu diễn mô men tổng hợp cần tìm, các tung độ bằng tổng 
đại số các tung độ tại các tiết diện tương ứng trên H.2.18b,c 

 

 

 

 

 

Bảng tóm tắt dầm console , dầm đơn giản, dầm đầu thừa  

 

a

q
P = 2qa

Pa 

H.2.18

a) 

b) 

c
) 

d
) 

qa2/
2 

Pa + 
qa2/
2 

 

A B

C

P 

L
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 

2.1. Vẽ biểu đồ nội lực của các dầm cho trên H.2.1. 
 

M = 10 kNm 
P = 5 kN q P = 2qa q = 5 kN/m
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2.2. Không cần tính ra phản lực, vẽ BĐNL của các dầm cho trên H.2.2. 

 

 

 

 

     

2.3. Vẽ biểu đồ nội lực như trên H.2.3. 

                           

 
 

 
 
2.4. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm tĩnh định như trên H.2.4.  
      

 

 

a) 

a2a 3a 

P = 2qaq

b
)

a 4a

P = qa M =     qa21
2 q

H.2.2 

a) 

qo  = 2 kN/m
 

b
)

a

q

1 
m 

1 
m 

3 
m 

P = 8 kN 

A

B

D

C 
a 

H.2.3 

1 
m 

1 
m 

1 
m 

a a

M = qa2

2

P
a) b

)P = 6qa 
q

c
) 

2a a 

P = 4 kN

1 
m 

2 
m 

1 
m 

M = 16 kNm 
q = 2 kN/m

d
)

P = qa

e) 

a2a 3a 

P = qaq M = qa 2

f
)

P 
q = 10 kN/m

1 
m 

2 
m 

2 
m 

1m
m 

M = 15 kNm
P = 20 kN

H.2.1

M = qa2
M = qa2

3a 3aa a

H. 2.4 
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2.5. Vẽ biểu đồ nội lực cho hệ khung sau (H.2.5). 
 

 

 

 

 

 

 

2.6. Vẽ biểu đồ lực dọc, mômen uốn, mômen xoắn cho thanh không 
gian (H.2.6). 

 
 

  
 

 
 

P = ql 
q

l 

l 
a) 

l

b
)

2q
a 

q
a

q

q
a
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H.2.5
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H. 2.6
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Chương 3. KÉO - NÉN ĐÚNG TÂM 
 

3.1  KHÁI NIỆM 

♦ Định nghĩa: Thanh được gọi là chịu kéo hay  
nén đúng tâm khi trên mọi mặt cắt ngang của 
 thanh chỉ có một thành phần nội lực là lực dọc Nz. 
Nz > 0 khi hướng ra ngoài mặt cắt- Kéo 

Nz < 0 khi hướng vào trong mặt cắt- Nén  

Đây là trường hợp chịu lực đơn giản nhất. Ta gặp trường hợp này khi 
thanh chịu 2 lực ở bằng nhau và trái chiều ở hai đầu  dọc trục thanh . 

 Thanh chịu kéo đúng tâm (H.3.2a) hay chịu nén đúng tâm (H.3.2b). 

 
     

 

 H. 3.2 Định nghĩa thanh chịu kéo nén đúng 
t â

P P P P 

a) b)

 
 

 ♦Thực tế : có thể gặp các cấu kiện chịu kéo hay nén đúng tâm như: 
dây cáp trong cần cẩu (H.3.3a), ống khói (H.3.3b), các thanh trong dàn 
(H.3.3c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y
   y 

Nz 

H. 3.1 

b
PQ 

a) b) c)

H. 3.3 Một số cấu kiện chịu kéo nén đúng tâm
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3.2. ỨNG SUẤT TRÊN MẶT CẮT NGANG 
 

Xét thanh thẳng chịu kéo (nén) đúng tâm (H.3.3a) các mặt cắt ngang CC 
và DD trước khi thanh chịu lực cách nhau đoạn dz và vuông góc trục thanh. 
Các thớ dọc trong đoạn CD (như là GH) bằng nhau (H.3.3b). 

Khi thanh chịu kéo (nén), nội lực trên mặt cắt ngang DD hay bất kỳ mặt 
cắt ngang khác là Nz = P (H.3.3c) thanh sẽ dãn ra, mặt cắt DD di chuyển dọc 
trục thanh z so với mặt cắt CC một đoạn bé δdz (H.3.3b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta thấy biến dạng các thớ dọc như GH đều bằng HH’ và không đổi, mặt 

cắt ngang trong suốt quá trình biến dạng vẫn phẳng và vuông góc với trục 
thanh, điều này cho thấy các điểm trên mặt cắt ngang chỉ có ứng suất pháp σz 
không đổi (H.3.3d). 

Ta có: ∫ =
F

zz NdFσ     vì  ( 
dz
dz

z
δε =     

E
z

z
σ

ε = ) 

Nên   σz = const    ta được:   zz NF =σ  

hay:   
F
Nz

z =σ   (3.1)  

với: F- diện tích mặt cắt ngang của thanh. 
 
 
 
 
 
3.3. BIẾN DẠNG CỦA THANH CHỊU KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM 

1- Biến dạng dọc 

b

 

C 

C D 

D 

P Nz 

a) 

C 

C 

D 

D 

D’ 

D’ 

H’ 
H G 

dz δdz 

b) 

c) 

P Nz 

dF Nz 

x 

y 

z 

σz 

d) 
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Biến dạng dọc trục z của đoạn dài dz chính là δdz (H.3.3b).  

Như vậy biến dạng dài tương đối của đoạn dz là:    
dz
dz

z
δε =           (a) 

Theo định luật Hooke ta có:       
E

z
z

σ
ε =          (b) 

trong đó: E - là hằng số tỷ lệ, được gọi là mô đun đàn hồi khi kéo (nén), nó 

phụ thuộc vào vật liệu và có thứ nguyên 
( ) ⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
2dài  chiều

lực , đơn vị N/m2   , xác 

định từ thí nghiệm . 
                          Bảng 3.1 cho trị số E của một số vật liệu. 
 

         Vật liệu E (kN/cm2) μ 

Thép (0,15 ÷ 0,20)%C

Thép lò xo 

Thép niken 

Gang xám 

Đồng  

Đồng thau 

Nhôm 

Gỗ dọc thớ 

Cao su 

2 x 104 

2,2 x 104 

1,9 x 104 

1,15 x 104 

1,2 x 104 

(1,0 ÷1,2)104 

(0,7 ÷ 0,8)104 

(0,08 ÷ 0,12)104 

0,8 

0,25 ÷ 0,33 

0,25 ÷ 0,33 

0,25 ÷ 0,33 

0,23 ÷ 0,27 

0,31 ÷ 0,34 

0,31 ÷ 0,34 

0,32 ÷ 0,36 

 

0,47 
T 
Từ (a) tính δdz, thế (b) vào, ta được biến dạng dài dọc trục của đoạn dz là: 

  dz
EF
N

dz
E

dzdz zz
z ===

σ
εδ    (c) 

Suy ra biến dạng dài (dãn khi thanh kéo, co khi thanh nén) của đoạn thanh 
dài L: 

  dz
EF
N

dzL
L

z

L
∫∫ ==Δ δ   (3.2)  

Nếu E,  Flà hằng số và Nz cũng không đổi trên chiều dài L của thanh, ta sẽ 
được: 

  
EF

LN
dz

EF
N

L z

L

z ==Δ ∫   (3.3) 
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Nếu thanh gồm nhiều đoạn chiều dài Li và trên mỗi đoạn Nz, E, A không đổi 
thì: 

  ∑ ∑=Δ=Δ
ii

izi
i FE

LN
LL   (3.3’) 

Tích số EF gọi là độ cứng khi chịu kéo hay nén đúng tâm của thanh. 
2- Biến dạng ngang 

Theo phương ngang thanh cũng có biến dạng, ta đã chọn z là trục thanh, 
x, y là các phương vuông góc với z (H.3.3d). Nếu ta gọi εx và εy là biến dạng dài 
tương đối theo hai phương x và y, thì ta có quan hệ sau: 

  zyx νεεε −==   (3.4) 

trong đó: ν  - hệ số Poisson, là hằng số vật liệu  
Dấu (–) trong biểu thức chỉ rằng biến dạng theo phương dọc và ngang ngược 
nhau. 
 
Thí dụ 3.1. Vẽ biểu đồ dọc Nz tính ứng suất và biến dạng dài toàn phần của 
thanh trên H.3.4a cho biết E = 2.104 kN/cm2; F1 = 10 cm2; F2 = 20 cm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giải. Dùng phương pháp mặt cắt ta dễ dàng vẽ được biểu đồ Nz (H.3.4b) 
Từ đó ta tìm được ứng suất trên mặt cắt ngang mỗi đoạn là: 

H.3.4

30 cm 

30 cm 

50 cm 

50 cm I 

II 

III 

IV 
F2 

10 kN 

10 kN 

20 kN 

P2=40k
N

F1 

30 kN 

P1=30kN Nz 

b) a) 
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2 kN/cm3
10
30

1

===
F
N I

z
Iσ ,  2 kN/cm1

10
10

1

−=
−

==
F

N II
z

IIσ  

2 kN/cm,50
20
10

2

−=
−

==
F

N III
z

IIIσ ,   2 kN/cm,50
20
10

2

===
F

N IV
z

IVσ  

Để xác định biến dạng dọc toàn phần chính là biến dạng dài tuyệt đối của 
thanh ta sử dụng công thức (3.3’) áp dụng cho bốn đoạn của thanh. 

ΔL = 
20102

3010
20102

3010
10102

5010
10102

5030
4444 ××
×

+
××
×−

+
××

×−
+

××
×  = 0,005 cm 

Biến dạng dọc mang dấu + nghĩa là thanh bị dài ra. 
  
Ta có thể tính biến dạng bằng phương pháp côïng tác dụng. 

ΔL= +
××

+
××

−
+

××
+

+
××

×
20102

40x60-
10102

40x50
20102

30x60
10102

10030
4444 x202x10

20x30
4 = 0,005cm 

 
3.4. ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU 
1. Khái niệm 

Vấn đề của chúng ta là cần phải so sánh độ bền, độ cứng của vật liệu khi 
chịu lực với ứng suất biến dạng của vật liệu cùng loại đã biết. Ta cần thí 
nghiệm kéo, nén đề tìm hiểu tính chất chịu lực và quá trình biến dạng từ lúc 
bắt đầu chịu lực đến lúc phá hỏng của các loại vật liệu khác nhau. 

Người ta phân vật liệu thành hai loại cơ bản: Vật liệu dẻo, vật liệu dòn. 
Như vậy có bốn thí nghiệm cơ bản sau: 

 
2. Thí nghiệm kéo vật liệu dẻo (thép) 

1- Mẫu thí nghiệm 
Theo tiêu chuẩn TCVN 197 - 85 

(H.3.5) 
Chiều dài Lo thí nghiệm là đoạn thanh 

đường kính do, diện tích Fo 
2- Thí nghiệm 
Tăng lực kéo từ 0 đến khi mẫu đứt, với bộ phận vẽ biểu đồ của máy kéo, 

ta nhận được đồ thị quan hệ giữa lực kéo P và biến dạng dài ΔL của mẫu như 
H.3.6. Ngoài ra sau khi mẫu bị đứt ta chắp mẫu lại, mẫu sẽ có hình dáng như 
H.3.7. 

3- Phân tích kết quả 
Quá trình chịu lực của vật liệu có thể chia làm ba giai đoạn. 

OA: đàn hồi, P và ΔL bậc nhất, Lực lớn nhất là lực tỉ lệ Ptl.  
o

tl
tl F

P
=σ     (3.5) 

L0 

d0

H.3.5 
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AD: giai đoạn chảy, lực kéo không tăng nhưng biến dạng tăng liên tục. Lực 
kéo tương ứng là lực chảy Pch và ta có giới hạn chảy.   

o

ch
ch F

P
=σ         (3.6) 

DBC: giai đoạn củng cố (tái bền), tương quan giữa lực P và biến dạng ΔL 
là đường cong. Lực lớn nhất là lực bền PB và ta có giới hạn bền. 

o

b
b F

P
=σ       

(3.7) 

Nếu chiều dài mẫu sau khi đứt (H.3.7) là L1 và diện tích mặt cắt ngang nơi 
đứt là A1 thì ta có các định nghĩa đặc trưng cho tính dẻo của vật liệu như sau: 

Biến dạng dài tương đối (tính bằng phần trăm):δ = %10010

oL
LL −

 (3.8) 

Độ thắt tỷ đối (tính bằng phần trăm): ψ = 1001

o

o

F
FF − %      (3.9) 

4- Biểu đồ σ -ε (biểu đồ qui ước) 
Từ biểu đồ P-ΔL ta dễ dàng suy ra biểu đồ tương 

quan giữa ứng suất oz FP=σ  và biến dạng dài tương 
đối oz LLΔ=ε .  

Biểu đồ này có hình dạng giống như biểu đồ P - ΔL 
(H.3.8). Trên biểu đồ chỉ rõ bchtl σσσ ,,  và cả mô đun 
đàn hồi: 

 
ε
σ

=E  = tanα 

Nếu kể đến sự biến đổi diện tích mặt cắt ngang ta 
sẽ có biểu đồ tương quan giữa zε  và ứng suất 
thực (đường nét đứt). 
3. Thí nghiệm kéo vật liệu dòn 
 Biểu đồ kéo vật liệu dòn có dạng đường 
cong (H.3.9). Vật liệu không có giới hạn tỷ lệ 
và giới hạn chảy mà chỉ có giới hạn bền. 

PB 

Pch 
Ptl  

P 

ΔLO 

A 

D 

B 

C 

H.3.6 

L1

d1, A1 

H.3.7

Ptl

P

Pb

O ΔL

Đường cong thực

Đường qui ước 

H.3.9 

σb

σch
σtl

σ

ε
O

D 

B 
C

α 

A 

H.3.8 
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o

b
b F

P
=σ        (3-10) 

Tuy vậy người ta cũng qui ước một giới hạn đàn hồi nào đó và xem đồ thị 
quan hệ lực kéo và biến dạng là đường thẳng (đường qui ước). 
 
4. Nén vật liệu dẻo 

Biểu đồ nén vật liệu 
dẻo như H.3.10a. Ta chỉ 
xác định được giới hạn tỷ 
lệ và giới hạn chảy, mà 
không xác định được giới 
hạn bền do sự phình ngang 
của mẫu làm cho diện tích 
mặt cắt ngang mẫu liên 
tục tăng lên. Sau thí 
nghiệm mẫu có dạng hình trống (H.3.10c). 
 
5. Nén vật liệu dòn. Đường cong tương tự biểu đồ kéo vật liệu dòn. Pb. 

Nghiên cứu các thí nghiệm kéo và nén các vật liệu dẻo và dòn, người ta 
thấy rằng: giới hạn chảy của vật liệu dẻo khi kéo và nén như nhau, còn đối với 
vật liệu dòn giới hạn bền khi kéo bé hơn nhiều so với giới hạn bền khi nén.  
 
3.6. THẾ NĂNG BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI (TNBDĐH) 

1- Khái niệm 
Xét thanh chịu kéo làm việc trong giai đoạn đàn hồi (H.3.13a). Lực tăng 

dần từ 0 đến giá trị P, thanh dãn ra từ từ đến giá trị ΔL. Bỏ lực, thanh về vị trí 
ban đầu. 

Người ta nói công của W của ngoại lực phát sinh trong quá trình di 
chuyển đã chuyển hóa thành thể năng biến dạng đàn hồi U tích lũy trong 
thanh và chính thế năng này làm cho thanh đàn hồi sau khi không tác dụng 
lực. 
 2- Tính thế năng biến 
dạng đàn hồi 

P và ΔL biểu diễn 
như H.3.13b. Công của 
lực P trên chuyển dời 
ΔL. 

L

ΔL

P

ΔL

ΔL dΔL

P 

P
P + dP

O

A

C

a)              b) 
H.3.13 

Pch

Ptl

P

ΔLO
a)

H.3.10

d h

b)

c) d)
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   dW = (P + dP)dΔL = PdΔL + dPdΔL= PdΔL 
Suy ra công của lực kéo P tăng từ 0 đến P được biểu thị bằng diện tích tam 
giác OAC. 

    W = 
2

LPΔ  

Công này biến thành TNBD ĐH   U:  U = W = 
2

LPΔ =
EF

LP
2

2

 (3.11) 

Gọi u là TNBDĐH riêng (thế năng tích lũy trong một đơn vị thể tích), ta 
có: 

    u = 
22

2
zzz

EV
U εσσ

==    (3.12) 

Xét đoạn thanh có chiều dài dz có nội lực Nz (H.3.14):   dU = 
EF

dzN z

2

2

 

 Suy ra thế năng biến dạng đàn hồi của đoạn thanh dài L, có nội lực Nz là: 

    U = ∫ ∫=L L

z

EF
dzN

dU
2

2

 

Khi trong đoạn thanh 
EF
N z  không đổi ta có: U = 

EF
LN z

2

2

  (3.13) 

Với nhiều đoạn dài Li ta sẽ có: U = ∑Ui = ∑
ii

izi

FE
LN

2

2

     (3.13’) 

Thế năng biến dạng đàn hồi thường dùng để tính 
chuyển vị của hệ thanh. 
 
Ví dụ 3.2. Xác định chuyển vị đứng của điểm đặt lực. Cho 

E = 20000 kN/cm2; (H.3.15a). Cho L = 200 cm; P = 300 (KN); α = 30o ; F= 10 
cm2  
 
Giải 
- Xác định nội lực 

Tách mắt A (H.3.15b). 
 Dùng hai phương trình hình chiếu: 

∑X = 0:  NAB = NAC = N 
 ∑Y = 0:   2Ncosα = P 

suy ra:         N = 
αcos2

P  

 
 
 
 

dz 

Nz 

Nz 

H.3.14 

P

A

NAB NAC

a)

H. 3.15 
P

α α

B C

A

K I

ΔAC ΔAB

F F

L L

b) 
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 - Chuyển vị đứng của điểm A 
a) Phương pháp dùng cách tính theo biến dạng hình học. 
Gọi ΔAB, ΔAC các biến dạng của đoạn AB, AC (H.3.15a).  
Từ I, K kẻ hai đường vuông góc với AB và AC, chúng cắt nhau ở A’, AA’ 

chính là độ di chuyển của điểm A.  
Trường hợp hệ thanh trên vì NAB = NAC nên ΔAB = ΔAC và A’ nằm trên 

đường thẳng đứng kẻ từ A, hay AA’ chính là chuyển vị cần tìm. 
Xét tam giác AIA’ ta có: 

        AA’cosα = AI        hay:      AA’ = 
αcos

AI  = 
αcos

ABΔ
 

      AA’ = ( ) αcosAB

ABAB

EF
LN  = 

α22 cosEF
PL  

Với P = 300 kN, E = 20000 kN/cm2, A = 10 cm2, α = 300 ta được: AA’ = 0,4 cm 
b) Phương pháp dùng thế năng biến dạng đàn hồi 
Ta có:  W = U  (*) 

Công ngoại lực:  
   W = 

2
1 P.AA’ 

Thế năng biến dạng đàn hồi của hệ:U = 
AB

ABAB

EF
LN
)(2

2

 + 
AC

ACAC

EF
LN
)(2

2

 = 2
EF

LN
2

2

 

Thế vào (*) ta được:               
2
1 P.AA’ = 2

EF
LN

2

2

 

suy ra:   AA’ = 
P
2

EF
LN 2

 = 
α22 cosEF

PL  = 0,4 cm 

 
3.7. ỨNG SUẤT CHO PHÉP - HỆ SỐ AN TOÀN - BA BÀI TOÁN CƠ BẢN 

Ta gọi ứng suất nguy hiểm, ký hiệu oσ , là trị số ứng suất mà ứng với nó 
vật liệu được xem là bị phá hoại. Đối với vật liệu dẻo cho σσ = , đối với vật liệu 
dòn bo σσ = . 
Nhưng khi chế tạo, vật liệu thường không đồng chất hoàn toàn, và trong quá 
trình sử dụng tải trọng tác dụng có thể vượt quá tải trọng thiết kế, điều kiện 
làm việc của kết cấu hay chi tiết chưa được xem xét đầy đủ, các giả thiết khi 
tính toán chưa đúng với sự làm việc của kết cấu. Vì thế ta không tính toán 
theo oσ . Chúng ta phải chọn một hệ số an toàn n lớn hơn 1 để xác định ứng 
suất cho phép. 

        [ ]
n

oσ
σ =          (3.15) 

Và dùng trị số [ ]σ  để tính toán. 
Hệ số an toàn do nhà nước hay hội đồng kỹ thuật của nhà máy qui định. 
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Để chọn hệ số an toàn được chính xác, nhiều khi người ta phải chọn nhiều hệ 
số theo riêng từng nguyên nhân dẫn đến sự không an toàn của công trình hay 
chi tiết máy, có thể kể đến: 

- Hệ số kể đến độ đồng chất của vật liệu 
- Hệ số kể đến sự vượt quá tải trọng thiết kế 
- Hệ số kể đến sự làm việc tạm thời hay lâu dài 
Như vậy muốn đảm bảo sự làm việc an toàn về độ bền khi thanh chịu kéo 

(nén) đúng tâm, ứng suất trong thanh phải thỏa mãn điều kiện bền là: 
        [ ]σσ ≤=

F
N z

z         (3.16) 

Từ điều kiện bền, ta có ba bài toán cơ bản: 

Kiểm tra bền:  [ ] %5±≤= σσ
F
N z

z  

Chọn kích thước mặt cắt ngang: [ ] %5±≥
σ

zN
F  

Định tải trọng cho phép:   [ ] %5±≤ FN z σ         hay:      [ ] [ ]FN z σ=  
 
 
 

 
Thí dụ 3.4. Cho hệ như H.3.17a. Định tải trọng cho phép [P] theo điều kiện 
bền của các thanh 1, 2, 3. Cho biết [σ ] = 16 kN/cm2, F1= 2 cm2, F2= 1 cm2, F3= 
2 cm2. 
Giải. Trước tiên ta cần tính nội lực trong các thanh. Cô lập hệ như H.3.17b. 

Xét cân bằng với các phương trình: 
  ∑X = 0 => N2 cos45o + N3 = 0 
   ∑Y = 0 => –P + N1 + N2 sin45o

 = 0 
           ∑M/A = 0 => –P2a + N1a = 0 

Ta được N1 = 2P, N2 = –P 2  (nén), N3 = P 
Viết điều kiện bền của các thanh 1, 2, 3: 
 

          
1

1
1 F

N
=σ  = 

1

2
F
P  ≤  [ ]σ  =>    P ≤ [ ]

2
1Fσ  = 

2
2.16  = 16 kN 

         
2

2
2 F

N ||
=σ  = 

2

2
F

P   ≤[ ]σ   =>    P ≤ [ ]
2

2Fσ  = 
2
1.16  = 11,3 kN 

           
3

3
3 F

N
=σ  = 

3F
P  ≤   [ ]σ  =>     P ≤[ ]σ  F3 = 16.2 = 32 Kn 

 
So sánh ta được [P] = 11,3 KN. 
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3.8. BÀI TOÁN SIÊU TĨNH  
Định nghĩa: Bài toán siêu tĩnh là bài toán mà chỉ với các phương trình cân bằng 
tĩnh học sẽ không đủ để giải được tất cả các phản lực hay nội lực trong hệ. 
Cách giải. Cần tìm thêm các phương trình diễn tả điều kiện biến dạng của hệ 
sao cho cộng số phương trình này với các phương trình cân bằng tĩnh học vừa 
đủ bằng số ẩn số phản lực, nội lực cần tìm. 
 
Thí dụ 3.5. Xét thanh chịu lực như H.3.18a. Ở hai ngàm có hai phản lực VA và 
VB. Ta có phương trình cân bằng: VA + VB – P = 0  (a)      

Phương trình này có hai ẩn, muốn giải được ta phải tìm thêm phương 
trình điều kiện biến dạng của thanh. 
Tưởng tượng bỏ ngàm B và thay bằng phản lực VB (H.3.18b). Điều kiện biến 
dạng của hệ là:       ΔL = ΔBA = ΔBC + ΔCA = 0       (b) 
Gọi NBC và NCA là nội lực trên các mặt cắt của các đoạn BC và CA ta sẽ được:  

     ΔL = 
EF

LN BCBC  + 
EF

LN CACA  = 0 (c)        

với NBC = −VB ; NCA = −VB + P, (c) trở thành:  
EF

aPV
EF

bV BB )( +−
+

−  = 0 

suy ra:        VB = 
ba

Pa
+

 

Ta đã tính được phản lực VB, bài toán trở thành bài toán tĩnh định bình 
thường 
 

P N1 N2

N3

a a

P 

B 

1

45o

2 

3 

a a

H. 3.17

a) 

b) 
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Thí dụ 3.6. Xét hệ gồm ba thanh treo lực P (H.3.19a) hãy tính nội lực trong các 
thanh treo. 
Giải. Ta có hai phương trình cân bằng ( tách nút A): 

     ∑X = NAB sin α + NAD sin α = 0     (a) 
     ∑Y = –P + NAB cosα + NAC + NAD cosα = 0     (b) 
Để giải ba ẩn số nội lực ta cần thêm một phương trình điều kiện biến dạng. 

Xét hệ thanh sau khi chịu lực. Vì đối xứng nên điểm A di chuyển theo phương 
AC đến A’. Từ A kẻ đường AI và AK lần lượt vuông góc với A’B và A’D. Biến 
dạng nhỏ nên góc A’BA và A’DA vô cùng bé và góc BA’C và DA’C vẫn α. 
Suy ra IA’ là độ dãn dài của AB và tương tự KA’ là độ dãn dài của AD. 

Ngoài ra AA’ cũng chính là độ dãn dài của AC 
Xét tam giác A’IA và A’KA ta có liên hệ: 
IA‘ = KA’ = AA’cosα   ( c ) 
  

Thay IA’ = 
αcosEF

LN AB  ;  KA’ =
αcosEF

LN AD  ;  AA’ = 
EF

LN AC vào (c) rồi vào (a) và (b) ta 

seõ ñöôïcNAB = NAD = 
α

α
3

2

cos21
cos

+
P ; NAC = 

α3cos21+
P  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

α α

B C

A
I K

EA EA

P
A’

L 

EA

D

P

A

NAB NAD 
NAC

y

x 

H.3.19
a) b)

b
P

a

VB

C

A

B

b  P 

a 

VA 

 VB 

 C 

 A 

B 

a) b)
H.3.18
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Thí du ï3.7. Cho thanh ABC tuyệt đối cứng liên kết khớp tại A được treo bởi 
dây CD có tiết diện F  và có chiều dài L như hình vẽ. 

 1/ Tính nội lực của CD. 
 2/  Tính  [q] theo điều  kiện bền của thanh CD . 
      Cho biết [σ ] = 16 kN/cm2, L=2m F1= 2 cm2 . 
3/ Tính chuyển vị đứng của điểm C . Cho E = 20000 kN/cm2 
4/ Bây giờ thêm thanh chống BH hay thanh treo CH (nét chấm) . Tính lại nội 

lực của các thanh chống CD vàBH 
. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cho q =10kN/m, L = 1m , F = 1.5cm 2 , E=20000kN/cm 2  , [σ ] = 16 kN/cm2 
-Kiểm tra bền thanh CD. 
-Tính chuyển vị đứng của điểm C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A

qL22qL

C B

30

H 

2L

LL L
A

F
A

D 

D

L/2

P=2ql

EF
M = 2qL 2  

1.5EF 

q 

L 

B 

L 

C

L 

L/2
H 

A 
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Chương 4 
 

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT  
 

4.1 NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT.  

4.1.1  TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT (TTƯS)TẠI MỘT ĐIỂM. 

Xét một điểm K trong một vật thể cân 
bằng và các mặt cắt qua K, trên các mặt 
cắt ấy có các ứng suất pháp σ và ứng suất 

tiếp τ. Các ứng suất này thay đổi tùy vị trí  
mặt cắt (H.4.1).   

Định nghĩa TTỨS:  TTƯS tại một điểm 
là tập hợp tất cảû những  ứng suất trên các 
mặt đi qua điểm ấý. 

TTƯS tại một điểm đặc trưng cho mức độ chịu lực của vật thể tại điểm 
đó. Nghiên cứu TTƯS là tìm đặc điểm và liên hệ giữa các ứng suất σ , τ, 
xác định ứng suất lớn nhất, nhỏ nhất để  tính toán độ bền hay giải thích, 
đoán biết dạng phá hỏng của vật thể chịu lực. 

 4.1.2  Biểu diễn TTƯS tại một điểm 

Tưởng tượng tách một phân tố hình 
hộp vô cùng bé bao quanh điểm K. Các 
mặt phân tố song song với các trục toạ 
độ (H 4.2).  

Trên các mặt của phân tố sẽ có chín 
thành phần ứng suất:  
 +Ba ứng suất pháp: σx , σy , σz  

      +Sáu ứng suất tiếp. τxy , τyx , τxz , τzx , 
τyz , τzy , 
  Ứng suất pháp σ  có 1 chỉ số chỉ phương pháp tuyến mặt có σ .  
Ứng suất tiếp τ có hai chỉ số: Chỉ số thứ nhất chỉ  phương pháp tuyến của 
mặt cắt có τ, chỉ số thứ hai chỉ phương  của τ.  

• 
σ

τ 

K 

P4 

P3

P2P1 

y 

x 

H.4.1. Ứng suất tại một điểmz

z

x

y  

τ  yz  
τ  zy  

τ  zx  τ xz

τxy

τyx

σ y  

σ x
σ  z  

        H.4.2  
Các thành phần ứng suất  
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4.1.3 Định luật đối ứng của ứng suất tiếp 

         Trên hai mặt vuông góc, nếu mặt nầy có ứng suất tiếp hướng vào 
cạnh ( hướng ra khỏi cạnh ) thì mặt kia cũng có ứng suất tiếp hướng vào 
cạnh ( hướng ra khỏi cạnh ), trị số hai ứng suất bằng nhau ( H.4.3) 

⎮τxy ⎮ = ⎮τyx ⎮; ⎮τxz⎮=⎮τzx⎮ ; ⎮τyz ⎮  =⎮τzy ⎮                 (4.1) 
TTỨS tại một điểm còn 6 thành phần ứng suất 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 Mặt chính, phương chính và ứng suất chính. Phân loại TTƯS 
Lý thuyết đàn hồi đã chứng minh rằng tại một điểm bất kỳ của vật thể 

chịu lực luôn tìm được một phân tố hình hộp vuông góc mà trên các mặt 
của phân tố đó chỉ có ứng suất pháp, mà không có ứng suất tiếp (H4.4a).  

Những mặt đó gọi là mặt chính.  
Pháp tuyến của mặt chính gọi là phương chính. 
Ứng suất pháp trên mặt chính gọi là ứng suất chính và ký hiệu là:   
σ1 , σ2 và σ3. Quy ước: σ1 > σ2 > σ3. 

 Thí dụ :  
σ1 = 200 N/cm2; 
σ2 = −400 N/cm2; 
σ3 = −500 N/cm2 

    Phân loại TTƯS : 

- TTƯS khối : Ba ứng 
suất chính khác 
không (H.4.4a). 

- TTƯS phẳng: Hai ứng suất chính khác không (H.4.4b).    

- TTƯS đơn: Một ứng suất chính khác không (H.4.4c). 

 

H. 4.4 Các loại trạng thái ứng suất

b) 
a) c)

 
τ   

τ
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       TTƯS khối và TTƯS phẳng gọi là TTƯS phức tạp. 

4.2  TTỨS TRONG BÀI TOÁN PHẲNG- PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH. 

4.2.1 Cách biểu diễn – Quy ưóc dấu 

Cách biểu diển: 

 

 

 

 

 

 

 

 Xét một phân tố (H.4.5a). Ứng suất trên mặt vuông góc với trục z 
bằng không và mặt này là một mặt chính vì có ứng suất tiếp bằng không.  

Để dễ hình dung, ta biểu diễn phân tố đang xét bằng hình chiếu của 
toàn phân tố lên mặt phẳng Kxy (H.4.5b).  

Quy ước dấu: + σ > 0 khi gây kéo ( hướng ra ngoài mặt cắt) 

      + τ > 0 khi làm cho phân tố quay thuận kim đồng hồ 

Hình 4.5b biểu diển các ứng suất > 0 

        (qui ước nầy phù hợp với bài toán thanh)  

4.2.2 Ứng suất trên mặt cắt nghiêng bất kỳ 
Vấn đề: Xác định ứng suất trên mặt cắt nghiêng song song với trục z và có 
pháp tuyến u tạo với trục x một góc α (α > 0 khi quay ngược chiều kim 
đồng hồ kể từ trục x ) (H.4.6a). Giả thiết  đã biết ứng suất  σx, σy và τxy.  
  

♦ Tính σu và τuv : Tưởng tượng cắt phân tố bằng mặt cắt nghiêng đã 
nêu, mặt cắt chia phân tố ra làm hai phần, xét cân bằng của một phần 
phân tố (H.4.6b) 

 
 
 

 H. 4.5  TTỨS trong bài toán phẳng

a)z

x

y
σy

σx
σx

τxy

τyx

K
σx

σ

τxy

σ y 
τ y x 

b) 

σu   

u

v 

 τuv

ασxσx 

σy

σy

τxy

τyx τyx 

τxy

σx

σy 

x

y

z
 a)  b)
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Trên mặt nghiêng có ứng suất σu và τuv , chúng được xác định từ 
phương trình cân bằng tĩnh học.   

* ∑U=0 ⇒  0cossinsincos =+−+− ατασατασσ dzdxdzdxdzdydzdydsdz xyyxyxu  

 * ∑V=0 ⇒ 0sincoscossin =++−− ατασαταστ dzdxdzdxdzdydzdydsdz xyyxyxuv  

 Kể đến: ⎮τxy ⎮ = ⎮τyx ⎮; dx = ds sinα ;  dy = ds cosα,  

 
ααα

αααα

2sin
2
1cossin

)2cos1(
2
1);2cos1(

2
1cos2

=

−=+= 2sin   
 

⇒  ατα
σσσσ

σ 2sin2cos
22 xy

yxyx
u −

−
+

+
=  (4.2a) 

  ατα
σσ

τ 2cos2sin
2 xy

yx
uv +

−
+=  (4.2b) 

 ♦ Tính σv : Xét mặt nghiêng có pháp 
tuyến v, vuông góc mặt có pháp tuyến u 
(H.4.7). Thay thế α  bằng (α + 90°) vào (4.2a) 
, 
⇒  ứng suất pháp tác dụng trên mặt có pháp 
tuyến v: 

ατα
σσσσ

σ 2sin2cos
22 xy

yxyx
v +

−
−

+
=          (4.3) 

 Tổng (4.2a) và (4.3), ⇒ 

  

b)

σ y 
τ yx 

τxy
τ   uv  

u  

v 

x  

y 

α  σ x 

σ  u  

H.4.6 Ứng suất trên mặt nghiêng 

τuv τ   xy   τ   yx   

σ u 

dx  

dy  dz

ds 

σ y 

x

y   

z  

v 

u

α  

a)  

α σ   x   

 

H. 4.7  Ứng suất trên  
2 mặt vuông góc  nhau 

τ  uv   
τ   vu  

v 
u 

x 
α 

α   + 90  
o 
σ  u  

σ v  
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   yxvu σσσσ +=+              (4.4) 

 Biểu thức trên cho thấy, tổng ứng suất pháp tác dụng trên hai mặt 
vuông góc của phân tố ứng suất phẳng tại một điểm là hằng số và không 
phụ thuộc vào góc α.  
Đó là Bất Biến Thứ Nhất của ứng suất pháp 

Thí dụ 4.1  Thanh có diện tích 5 cm2, chịu kéo với lực P = 40 kN. Xác định 
ứng suất trên mặt cắt nghiêng một góc 30o với mặt cắt ngang (H.4.8). 
                                            Giải  
Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang (Chương 3) 

         2kN/cm 8
5
40

===
F
P

xσ  

 Tách phân tố hình hộp bao điểm K 
nằm trên mặt cắt ngang. 
 Ta coùù: 2kN/cm 8+=xσ , 0=yσ    

       Mặt cắt nghiêng có pháp tuyến 
hợp với trục với trục x (trục thanh) một 
góc( +30o ). 
Từ  (4.2)    ⇒ 

( )
2

2

kN/cm 46,330.2sin
2
82sin

2

kN/cm 630.2cos1
2
82cos

22

+=+=+=

=+=+=

ox
uv

oxx
n

αστ

ασσσ
 

4.2.3  Ứng suất chính - Phương chính - Ứng suất pháp cực trị 

1- Ứng suất chính - phương chính 

 Ngoài mặt chính là mặt đã biết vuông góc 
với trục z, hai mặt chính còn lại là những mặt 
song song với trục z (vì phải vuông góc với 
mặt chính đã có).  
Mặt chính là mặt có ứng suất tiếp = 0 ⇒ Tìm 
hai mặt chính còn lại bằng cách cho uvτ  =0 

 

H. 4.9 Ứng suất chính

x 

σ   1 
σ 2  

σ 1 
σ 2 

) 1 ( o α 

o o o   90 
) 1 (   )  2 (  + = α α  

H.4.8 

σ   u  
σx 

v 

u 
30

 

τ uv 

σu

P P = 40 kN 
K  

30  
o  u 

v

τuv
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 Nếu gọi oα  là góc của trục x hợp với phương chính thì điều kiện để tìm 

phương chính là:   uvτ  =0   ⇔ 02cos2sin
2

=+
−

+ ατα
σσ

xy
yx  

 ⇒ Phương trình xác định α0 :   β
σσ

τ
α tantan =

−
−=

yx

xy
o

2
2     (4.5) 

              22
πβα ko ±=    ⇒    201

βα =     và    2202
πβα ±=  

(4.5) cho thấy  có hai giá trị α0  sai biệt nhau 90°. Vì vậy, có hai mặt chính 
vuông góc với nhau và song song với trục z. Trên mỗi mặt chính có một 
ứng suất chính tác dụng. 

Hai ứng suất chính này  cũng là ứng suất pháp cực trị (ký hiệu là 
σmax hay σmin ) bởi vì  

yx

xyu

dz
d

σσ
τ

α
σ

−
−=⇔=

2
2tan0    giống với (4.5) 

Giáù trị ứng suất chính hay ứng suất pháp cực trị có thể tính được 
bằng cách thế ngược trị số của α  trong (4.5) vào (4.2a). 
 Để ý rằng:   

oo

o
o

α
α

α

αα
2tan1

1;
2tan1

2tan2sin
22 +

±=
+

±= ocos2   

⇒   2
2

3,1
min
max 22 xy

yxyx τ
σσσσ

σσ +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
±

+
==  (4.6) 

Ta lại thấy  σ max + σ min = σ 1 + σ 3 = σ x + σ y 

 
Thí dụ 4.2 Tìm ứng suất 
chính và phương chính của 
TTƯS (H.4.10a). Đơn vị của 
ứng suất là kN/cm2. 
                Giải  
Theo quy ước dấu, ta có:    

2
y

2 kN/cm 2  ;kN/cm 4 == σσ x
2kN/cm 1 +=xyτ  

Phương chính xác định từ (4.5): 

  1
24

22
2tan −=

−
−

=
−

−=
yx

xy
o σσ

τ
α  ⇒  oo

o k180452 +−=α  

 ⇒      '3067;'3022 )2()1( o
o

o
o =−= αα   (i) 

a) H. 4.10   

y

x

1

4

2

b)
x

y 

σ1

σ2

67o30’ 

22o30’ 
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 Có 2 phương chính ( 2 mặt chính) vuông góc nhau 
 Các ứng suất chính được xác định từ (4.6): 

     
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=±=+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

±
+

=
2

2

kN/cm 
kN/cm 

58,1
41,4

231
2

24
2

24 2

min
maxσ             (ii) 

 Để xác định mặt chính nào từ (i) có ứng suất chính (ii) tác dụng, ta 
dùng (4.2b), chẳng hạn với '3022)1( o

o −=α , ta có: 

         ( ) ( ) 2kN/cm   41,4'30222sin1'30222cos
2

24
2

24
=−−−

−
+

+
= oo

uσ  

Vậy : σ1 = 4,41 kN/cm2 ứng với góc nghiêng '3022)1( o
o −=α ,  

         σ2 = 1,58 kN/cm2 tác dụng trên mặt có '3067)2( o
o −=α .  

Các mặt và ứng suất chính biểu diễn trên phân tố ở H.4.10b.  

       2- Ứng suất tiếp cực trị 
 Tìm ứng suất tiếp cực trị và mặt nghiêng trên đó có ứng suất tiếp cực 

trị bằng cách cho 0=
α

τ
d

d uv  

     02sin22cos)( =−−= ατασσ
α
τ

xyyx
uv

d
d  (4.7) 

⇔    =
−

=
xy

yx

τ
σσ

α
2

2tan                 (4.7) 

So sánh (4.7) với (4.5) ⇒  
oα

α
2tan
12tan −=            

(4.8) 

        ⇒ o
o k9022 ±= αα  hay    o

o k45±= αα   ⇒   

 Mặt có ứng suất tiếp cực trị hợp với những mặt chính một góc 45°.  
Thế (4.8) vào (4.2b), ta được : 

  2
2

min
max 2 xy

yx τ
σσ

τ +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
±=              (4.9) 

4.2.4  Các trường hợp đặc biệt 

1- TTƯS phẳng đặc biệt 
Phân tố trên H.4.12 có:    0; xy ττσσσ === yx ;  

Từ (4.6) 
⇒

  

σ

τ

  TTUSphẳng đặc biệt
 

 

τ

   
 TTUS Trượt thuần tuý

  

H. 4.13

H. 4.11 Ứng suất tiếp cực trị

o   o   45 
)  2 ( )   2 (  1 +  =  α  α  

τ max

σ 

H.4.12
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22
,1

min
max 4

2
1

2
τσσσσ +±== 3     (4.10) 

     Phân tố có 2 ứng suất chính ( sẽ gặp ở trường hợp thanh chịu uốn ). 
2- TTƯS trượt thuần túy (H.4.13) 

Ở đây, ττσσ === xyyx ;0 ;Thay vào (4.6)  

 ⇒   τσσ ±== 3 ,1
min
max  hay      τσσ =−= 31              (4.11) 

Hai phương chính được xác định theo (4.5): 

  ∞=oα2tan   ⇔    24
ππα ko +=       (4.12) 

Những phương chính xiên góc 45o với trục x và y. 
       3- Trường hợp phân tố chính (H.4.14) 
       Phân tố chính chỉ có σ 1 , σ 3 ,τ = 0; 

       Thay vào (4.9), ta được:  
2

31
minmax,

σσ
τ

−
±=       (4.13)                        

4.3 TTỨS TRONG BÀI TOÁN PHẲNG- PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ. 
1- Vòng tròn Mohr ứng suất.  
Công thức xác định ứng suất trên mặt cắt nghiêng (4.2) có thể biểu 

diễn dưới dạng hình học bằng vòng tròn Mohr. Để vẽ vòng tròn Mohr, ta 
sắp xếp lại  (4.2) như sau: 

  ατα
σσσσ

σ 2sin2cos
22 xy

yxyx
u −

−
=

+
−                 (4.14)  

             ατα
σσ

τ 2cos2sin
2 xy

yx
uv +

−
=  (4.14)’ 

Bình phương cả hai vế của hai đẳng thức  trên rồi cộng lại, ta được: 

 2
2

2
2

22 xy
yx

uv
yx

u τ
σσ

τ
σσ

σ +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−     (4.15) 

Đặt: 2
2

2
;

2 xy
yxyxc τ

σσσσ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

+
= 2R    (4.16)   

 (4.15)  thành:   ( ) 222 Rc uvu =+− τσ                 (4.17) 
Trong hệ trục tọa độ, với trục hoành σ và 

trục tung τ, (4.17) là phương trình của một 
đường tròn có tâm nằm trên trục hoành với 
hoành độ là c và có bán kính R . Như vậy, các 
giá trị ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên tất cả các mặt song song với 

σ1 

σ3 

H. 4.14 

 

O 
C σ 

R 

C

τ  

H. 4.15 Vòng 
tròn ứng suất 
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trục z của phân tố đều biểu thị bằng tọa độ những điểm trên vòng tròn. Ta 
gọi vòng tròn biểu thị TTƯS của phân tố là vòng tròn ứng suất hay vòng 
tròn Mohr ứng suất của phân tố. 
 Cách vẽ vòng tròn: (H.4.16) 
 
 
- Định hệ trục tọa độ τσO : trục hoành σ //  trục x, trục tung τ // trục y  của 
phân tố và hướng lên 
trên.  
-Trên trục σ  định điểm 
E(σx, 0) và điểm F(σy, 0)  
Tâm C là trung điểm 
của EF 
- Định điểm cực P (σy, 
τxy ) .  
- Vòng tròn tâm C, qua 
P là vòng tròn Mohr  cần vẽ 

 Chứng minh: +  C là trung điểm của EF ⇒  cyx =
+

=
+

=
2

σσ
2

OFOEOC  

Trong tam giác vuông CPF: xy
yx τ

σσ
=

−
=

−
= FP  ;

2
OFOEFC

2
 

Do đó ⇒ 22
2

22

2
FPFCCP Rxy

yx =+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=+= τ

σσ   

2- Ứng suất trên mặt cắt nghiêng  

 

σ

x 

 x  

F C

σ

  

P

τx  y  
O 

τ

H.4.16  

vòng tròn ứng suất Cách vẽ 

σ y

E
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 H. 4.17 Định ứng suất trên mặt  nghiêng 

B F 
C

E 
G 

A 

max 

M 
max

D 

min

uv

xy 

xy

y x 

x 

y 

y

u 

uv 

max P 

max

u

x

u 

u 

minx

u 
uv

2α 

α

 
Dùng vòng tròn Mohr để tìm ứng suất trên mặt cắt nghiêng của phân 

tố có pháp tuyến u hợp với trục x một góc α.  
Cách tìm σu  ; τuv  
Vẽ vòng tròn Mohr như H.4.17. 

 Từ cực P vẽ tia Pu // với phương u  cắt vòng tròn tại điểm M.  
 Hoành độ của M = σu  ; Tung độ của M = τuv 
Chứng minh: 
Ký hiệu 2α1 là góc (CA,CD), 2α là góc (CD,CM). 

 Hình 4.17 cho: 

 
( )

αααα
σσ

αα
σσ

2sin2sin2cos2cos
2

     

22cos
2

CGOCOG

11

1

RR

R

yx

yx

−+
+

=

++
+

=+=
  

nhưng:  xy
yxR τα

σσ
α ==

−
== ED2 Rsin  CE 1;

2
2cos 1  

nên:          uxy
yxyx σατα

σσσσ
=−

−
+

+
= 2sin2cos

22
OG    

 Tương tự, ta có: 

 
( )

uvxy
yx

RRR

τατα
σσ

αααααα

=+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

+=+=

2cos2sin
2

      

2cos2sin2sin2cos22sinGM 111

 

Ta nhận lại được phương trình (4.2)  

 

3- Định ứng suất chính- phương chính- Ứng suất pháp cực trị 
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Trên vòng tròn ứng suất ( H.4.17) 
 Điểm A có hoành độ lớn nhất, tung độ = 0⇒ σmax  = AO ; τ =0 

Tia PA biểu diễn một phương chính. 
Điểm B có hoành độ nhỏ nhất, tung độ = 0⇒ σmin  = BO ; τ =0 

Tia PB biểu diễn  phương chính thứ hai. 

4- Định ứng suất tiếp cực trị 

Trên vòng tròn (H.4.17): hai điểm I và J là những điểm có tung độ τ 
lớn và nhỏ nhất. Do đó, tia PI và PJ xác định pháp tuyến của những mặt 
trên đó có ứng suất tiếp cực đại và cực tiểu. Những mặt này tạo với những 
mặt chính một góc 45o.  

Ứng suất tiếp cực trị có trị số bằng  bán kính đường tròn. 
 Ứùng suất pháp trên mặt có ứng suất tiếp cực trị có giá trị bằng hoành 

độ điểm C, tức là giá trị trung bình của ứng suất pháp: 

  
2

yx
tb

σσ
σ

+
=   

5- Các trường hợp đặc biệt 

- TTƯS phẳng đặc biệt  
Phân tố có hai ứng suất 

chính σ 1 và σ 3  (H.4.18).  

- TTƯS trượt thuần túy 
Phân tố có 2 ứng suất chính: 
   ||31 τσσ =−=   
Các phương chính xiên góc 

45o với trục x và y (H.4.19) 

 

 - TTÖS chính ( H.4.20) 
        
       

2
21

minmax,
σστ −

±=  

 
Thí dụ 4.3 Phân tố ở TTƯS phẳng 
(H.4.21),các ứng suất tính theo 

b)a) 

σ 
τ

σ
τ 

τ
P

C E O

σB

min   

σ 
max

σ  
H. 4.18

 
TTỨS phẳng đặc biệt và vòng Morh  

A 

 
τ

σ

σ max =  τ 

CB

A

P

σ  min   
 =   τ  -  

τ
 

τ 
τ  

H. 4.19TTỨS trượt thuần túy và vòng Morh  

  τ 

σ
C

B A

P  

τmax
 

τmin

σ   2   
σ  1  

σ 2

σ1

τmax
 

H. 4.20
 
TTỨS CHÍNH-  Vòng Morh
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kN/cm2. Dùng vòng tròn Mohr, xác định: 
 a) Ứng suất trên mặt cắt nghiêng o45=α  
 b) Ứng suất chính và phương chính 
 c) Ứng suất tiếp cực trị. 

 

45
o

u
σ u 

x 

y 

1 
4 

5 

τ uv σ 

σ 3

σ u

τ

M

D

τmin

τ uv

σ 1 

B

J

A
3

F
O-2-5-7 1

3
4

5

I 

P

= - 67 o 24’ 

αo
(3)= 26

o
36’

C

161
o
36'

71o36

45o

D’

αo
(1) 

τmax 

H. 4.21 
 

Giải. 

  Theo quy ước ta có:  
  2

xy
2

y
2 kN/cm 4  ;kN/cm 1  ;kN/cm 5 +==−= τσσ x  

 ♦Tâm vòng tròn ở C ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +− 0,

2
15 .  

 ♦ Cực P(1, + 4). Từ P vẽ tia song song với trục u cắt vòng tròn Mohr 
tại M. Tọa độ điểm M biểu thị ứng suất trên mặt cắt nghiêng với o45=α : 
   2

uv
2 kN/cm 3  ;kN/cm 6 −=−= τσ u  

 ♦Hoành độ A và B biểu thị ứng suất chính có giá trị bằng: 
   2

3
2

1 kN/cm 7;kN/cm 3 −==== BA σσσσ  

 Hai phương chính xác định bởi góc αo: 
   '3626;'4267 )3()1( o

o
o

o =−= αα  
 ♦Tung độ I và J có giá trị bằng ứng suất tiếp cực trị: 
   22 kN/cm kN/cm 5;5 minmax −== ττ  
 Các ứng suất này tác dụng lên các mặt, tương ứng với các góc 
nghiêng: '36161;'3671 )2(

1
)1(

1
oo == αα  
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4.3 BIỂU DIỄN HÌNH HỌC TTƯS KHỐI 

 

 
 
       

 
 
 
♦ Tổng quát, TTƯS tại một điểm là TTƯS khối (H.4.22).  

♦ Xét những mặt // một phương chính ( thí dụ phương III) , ứng suất 
chính σ3 không ảnh hưởng đến σ, τ trên các mặt này (H.4.23). ⇒ có thể 
nghiên cứu ứng suất trên những mặt này tương tự TTƯS phẳng. 

Vẽ  vòng tròn ứng suất biểu 
diển các ứng suất trên mặt nghiêng 
này (vòng tròn số 3 trên H.4.24) .  

Từ vòng tròn này, ta thấy trên 
những mặt song song với phương 
chính III có mặt có ứng suất tiếp cực 
đại (ký hiệu τmax,3) ,   2

21
3max,

σστ −
=  

      
♦ Tương tự, đối với những mặt 

song song với phương chính thứ I và thứ II, ta cũng vẽ được các vòng tròn 
ứng suất (Vòng tròn số 1 và vòng tròn số 2) (H.4.24). 

♦ Lý thuyết đàn hồi đã chứng minh rằng giá trị của σ và τ trên một mặt 
bất kỳ của một phân tố trong TTƯS khối có thể biểu thị bằng tọa độ của 
một điểm nằm trong miền gạch chéo ( H.4.24 ). 

♦  Qua hình vẽ, ứng suất tiếp  lớn nhất của phân tố biểu thị bằng bán 
kính của vòng tròn lớn nhất, (H.4.24).  

 

 2
31

2
σστ −

=max,             (18) 

          

x

y

z

II

σ1

σ3 

σ2 

I

III
H.4.22. TTƯS khối với mặt 
cắt nghiêng bất kỳ

H.4.24 
 Ba vòng tròn Mohr ứng suất 

σ
σ1

3 

1
2

2σ3O

τ

τmax,3 

τmax,
τmax,

σ2 σ1 

τ

Ο

σ 

σ 2

σ3

σ 
τ

1

σ  2   

σ  2  

σ  1   
τ  

σ 3 

σ

σ

σ1 

σ 2 

σ1 τ 

σ2 

H. 4.23TTỨS khối và các mặt // trục chính 
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4.4  LIÊN HỆ ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG 

4.4.1  Định luật Hooke tổng quát 

1- Liên hệ ứng suất pháp và biến dạng 
dài 

 ♦TTƯS đơn: trong chương 3, đã có: 
Định luật Hooke liên hệ giữa ứng suất pháp 
và biến dạng dài :   

E
σε =                (4.19)   

 ε - biến dạng dài tương đối theo phương  σ.  

 Theo phương vuông góc với σ cũng có biến dạng dài tương đối ε’ 
ngược dấu với ε:     

E
σμμεε −=−='          (4.20) 

♦ TTƯS khối: với các ứng suất chính σ 1, σ2  ,  σ3   theo ba phương chính      
I, II, III (H.4.25). Tìm biến dạng dài tương đối ε1  theo phương I .  
 Biến dạng dài theo phương I do σ 1  gây ra:  

E
1

11 )( σ
=σε  

 Biến dạng dài theo phương I do σ 2  gây ra:  
E

2
21 )( σμσε −=  

 Biến dạng dài theo phương I do σ 3  gây ra:  
E

3
31 )( σμσε −=  

 Biến dạng dài tương đối theo phương I do cả ba ứng suất σ 1, σ2  ,  σ3    
sinh ra sẽ là tổng của ba biến dạng trên: 

          [ ])(1)()()( 3213121111 σσμσσεσεσεε +−=++=
E

             (4.21)  

Tương tự, biến dạng dài tương đối theo hai phương chính II , III còn lại: 

  ( )[ ]1322
1 σσμσε −−=
E

   (4.22) 

  ( )[ ]2133
1 σσμσε +−=
E

 (4.23) 

♦ TTƯS tổng quát: Lý thuyết đàn hồi đã chứng minh đối với vật liệu 
đàn hồi đẳng hướng, σ chỉ sinh ra biến dạng dài mà không sinh ra biến 
dạng góc , τ chỉ sinh ra biến dạng góc mà không sinh ra biến dạng dài.  

⇒ Trong trường hợp phân tố ở TTƯS tổng quát, vẫn có 
 
 
 

σ1 

σ3 

σ2 

I

II

III

x 

y 

z 

H.4.25. TTÖS khoái  
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                          (4.24) 
   

 

      

2-Liên hệ giữa ứng suất tiếp và biến dạng 
góc 

 ( Định luật Hooke về trượt) 
Phân tố ở TTƯS trượt thuần tuý (H.4.26). Biến 
dạng góc (góc trượt) γ  biểu thị độ thay đổi 
góc vuông. 

 Định luật Hooke về trượt: 

   
G
τ

γ =                 (4.25) 

trong đó: G - là môđun đàn hồi trượt. Thứ nguyên của G là [lực/(chiều dài)2] 
và đơn vị thường dùng là N/m2 hay MN/m2.  
  
Liên hệ giữa E, ν và G như sau:  

)1(2 μ+
=

EG                       

    (4.26) 

4.4.2  Định luật Hooke khối 

Tính độ biến đổi thể tích của một phân tố hình 
hộp có các cạnh bằng da1, da2 và da3 . 

Thể tích của phân tố trước biến dạng là: 
  321 dadadaVo =                    

 Sau biến dạng, phân tố có thể tích là: 
 )da)(da)(( 3322111 dadadadaV Δ+Δ+Δ+=  
 Gọi biến dạng thể tích tương đối là θ, ta có: 

  321
1 εεεθ ++=

−
=

o

o

V
VV

                           (4.27) 

σ1

σ3 

σ2

I

II

III

x 

y

z

H.4.27. TTÖS khoái  

( )[ ]

( )[ ]

( )[ ]yxzz

xzyy

zyxx

E

E

E

σσμσε

σσμσε

σσμσε

+−=

+−=

+−=

1

1

1

τ 

γ 

H. 4.26 TTỨS trượt thuần tuý- 
                 Biến dạng góc 
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 Thế  (4.21)(4.22),(4.23) vào (4.27) ⇒  

        ( )321321
21 σσσμεεεθ ++

−
=++=

E                   (4.28) 

đặt tổng ứng suất pháp là:   321 σ+σ+σ=Σ      

(4.28) thành:   ∑
−

=
E

μθ 21      (4.29)    

công thức (4.29) được gọi là định luật Hooke khối biểu thị quan hệ tuyến 
tính giữa biến dạng thể tích tương đối và tổng ứng suất pháp. 

 
 
Nhận xét : 
♦Từ (4.29), nếu vật liệu có hệ số Poisson μ = 0,5 ( cao su), thì θ  luôn 

luôn bằng không tức là thể tích không đổi dưới tác dụng của ngoại lực.  
♦ Công thức trên cho thấy θ  phụ thuộc vào tổng ứng suất pháp chứ 

không phụ thuộc vào riêng từng ứng suất pháp. Như vậy, nếu cũng với 
phân tố ấy ta thay các ứng suất chính bằng một ứng suất trung bình σtb có 
giá trị bằng trung bình cộng của ba ứng suất chính nói trên: 

  
33

321 σσσσ ++
=

Σ
=tb   

thì biến dạng thể tích tương đối của phân tố trên vẫn không thay đổi.  
 Thật vậy, với những ứng suất chính là σtb , biến dạng thể tích bằng: 

  ( ) Σ
−

=++
−

=
EE tbtbtb

μσσσμθ 2121
1    

 Kết quả trên có ý nghĩa như sau: với phân tố ban đầu là hình lập 
phương, trong hai trường hợp trên ta thấy thể tích phân tố đều biến đổi như 
nhau. 

- Tuy nhiên, trong trường hợp đầu khi các ứng suất chính khác nhau, 
phân tố vừa biến đổi thể tích vừa biến đổi hình dáng tức là trở thành 
phân tố hình hộp chữ nhật sau khi biến dạng. 
        - Còn trong trường hợp thứ hai, khi thay các ứng suất chính bằng ứng 
suất trung bình, phân tố chỉ biến đổi về thể tích mà không biến đổi hình 
dáng, nghĩa là sau khi biến dạng phân tố vẫn giữ hình lập phương. 

- Về mặt lý luận, có thể phân phân tố ở TTUS khối chịu các ứng suất 
chính σ1 , σ2 , σ3 thành 2 phân tố (H. 4.28). Phân tố b) chỉ biến đổi thể tích, 
phân tố c) chỉ biến đổi hình dáng.  
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 σ 2 

σ 1 

σ 3 = 

σtb

σtb

σ tb + 
σ3 - σtb

σ1 - σtb 

σ2 - σtb

a) b) c)

H.4.28  Phân tích TTUS khối thành 2 TTUS 
 

4.5  THẾ NĂNG BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI 

♦  Ở chương 3, phân tố ở TTƯS đơn (thanh bị kéo hoặc nén): 
Thế năng biến dạng đàn hồi riêng           2σε=u    (4.30) 
♦ Trong TTƯS khối, sử dụng nguyên lý độc lập tác dụng, ta có thế 

năng biến dạng đàn hồi riêng bằng: 
   

222
332211 εσεσεσ

++=u  (4.31) 

thay ε1, ε2,  ε3  theo định luật Hooke trong (4.21) - (4.23) vào , ⇒ 

 ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]{ }1233132232112
1 σσμσσσσμσσσσμσσ +−++−++−=
E

u  

hay   ( )[ ]133221
2
3

2
2

2
1 2

2
1 σσσσσσμσσσ ++−++=
E

u           (4.32) 

Ta có thể phân tích thế năng biến dạng đàn hồi u thành hai thành phần: 
-Thành phần làm đổi thể tích gọi là thế năng biến đổi thể tích utt 
-Thành phần làm đổi hình dáng gọi là thế năng biến đổi hình dáng uhd 
Ta có:   u = utt + uhd  

Để tính thế năng biến đổi  hình dáng, ta thay các ứng suất σ1, σ2 và σ3 
bằng ứng suất  (σ1 -σtb ), (σ2 -σtb ), (σ3 -σtb ),  tác dụng lên các mặt phân tố.  

 σ 2 

σ 1 

σ 3 = 

σtb

σtb

σtb
+ 

σ3 - σtb

σ 1 - σ tb

σ 2 - σ tb 

H.4.29 Phân tích TTỨS thành hai TTỨS 
 

 Thế vào (4.32)  ta có thế năng biến đổi hình dáng bằng: 

 ( )[ ] ( )2
321133221

2
3

2
2

2
1 6

212
2
1 σσσμσσσσσσνσσσ ++

−
−++−++=

EE
uhd  
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hay : ( )313221
2
3

2
2

2
13

1 σσσσσσσσσμ
−−−++

+
=

E
uhd   (4.33) 

 ♦ TTƯS đơn , thay σ1 = σ; σ2 = 0; σ3 = 0 vào (4.32) và (4.33), ta được thế 
năng riêng và thế năng biến đổi hình dáng như sau: 

 2
2

3
1    ;

2
σμσ

E
u

E
u hd

+
==  (4.34 

 
 
 
 
Thí dụ 4.4: Cho phân tố như hình vẽ: 

 ở trạng  thái ứng suất phẳng. 
Tính xε , yε , uε  (phương utạo vứi trục x một góc 30 0  . 

   Cho E=104kN/cm2 , μ =0,34 ,α   =300             α  

 
Ta coù   26 cmkNx /=σ  

             28 cmkNy /=σ  

            22 cmkN /−=τ   

             060=α  
 

[ ] [ ] 4
4 1028383406

10
11 −×=−=−= ,),(yxx E

μσσε  

[ ] [ ] 4
4 1096563408

10
11 −×=−=−= ,),(yõyyy E

μσσε  

2232922
22

cmkNxy
yxyxõ

u /,sincos =−
−

+
+

= ατα
σσσσ

σ  

[ ] [ ] 2611711 cmkN
EE uyxuvuu /,( =−+−=−= σσσμσμσσε  

 
  
 
 
 

x

6kN/cm 2

8kN/cm 2  

2kN/cm 2

u 
y
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Thí dụ 4.5: 
Một khối lập phương bằng bê tông đặt vừa khít vào rãnh của vật thể A 
(tuyệt đối cứng) chịu áp suất phân bố đều ở mặt trên P= 1kN/cm2 (H.4.11).  

 Xác định áp lực nén vào vách rãnh, liên hệ giữa ứng suất và biến dạng 
dài tương đối theo các phương. Độ biến dạng thể tích tuyệt đối. Cho 
cạnh a = 5 cm;   E = 8.102 kN/cm2; μ= 0,36. 

 

Chọn hệ trục như hình vẽ.Ta có:  khối bê tông ở TTỨSphẳng .  

          00 =−=≠ zx p σσσ       ;kN/cm   ; 2
y  

               000 =≠≠ xz εεε      ; ; y              

          Định luật Hooke cho biến dạng dài:  

            [ ]         )( 01
=+−= zyxx E

σσμσε  

              ⇒   2 kN/cm0,361)-(0,36 −=×=−= px μσ  

        [ ]       )-(1  )( 2ησσμσε
E
p

E zxyy
−

=+−=
1

 

                      [ ] [ ]     )(1p p)-p(--0 )( μμμμσσμσε +==+−=
EEE yxzz

11
 

Biến dạng thể tích tuyệt đối:  

      

[ ]

[ ]      0,0559cm- )(,
800

0,36)(2-1  

)

3=××−−
×

=

++
−

==Δ

5551360

21 V
E

V zyxv σσσμθ

 

 

 

H.4.11 

A 

P 

a 

x 

y 

z 
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Thíduï4.6 

Một tấm mỏng có kích thước như  trên H.4.5 
 chịu tác dụng của ứng suất kéo σ = 30 kN/cm2 

 theo phương chiều dài của tấm  
và ứng suất tiếp   τ =  15 kN/cm2. 
a) Xác định ứng suất pháp theo phương 
 đường chéo mn và phương vuông góc với đường chéo 
b) Tính biến dạng dài tuyệt đối của đường chéo mn. 

 Cho E = 2.104 kN/cm2, μ= 0,3 
 

.Goïi mmu σσ =      , ummmm
mm

mm
u ll

l
l εε ×=Δ⇒

Δ
=       

[ ]vuu E
ησσε −=

1       

200 535601560
2

030
2

030 cmkNu /,sin)(cos      =−−
−

+
+

=σ

[ ] 310857511 −=−−== .,)(      uuummu E
σσησεε  

     mmll mmu 0930501085751 3 ,., =×=Δ=Δ −  

 

 

 

 

 

 

 

m

n

25 mm 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 4 

4.1 Tìm giá trị ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên mặt cắt AB của phân tố 
như trên H.4.1 bằng phương pháp giải tích và đồ thị. Đơn vị ứng suất tính 
bằng kN/cm2. 

 

H. 4.1

A 

B

50 o 

2 

4

A

B
30o

4

3

b)
A

B 
60o 

6 
c)

A 

B 

α 

6

d) 

A

B

60o

4

3

7

e)

A

B 

30 o 

6

3 
5 

f) 

a) b) c) 

 

4.2  Trên hai mặt tạo với nhau một góc α = 60o và đi 
qua một điểm ở TTƯS phẳng có các ứng suất như 
trên H.4.2. Hãy tính các ứng suất chính tại điểm đó, 
ứng suất pháp σu và biến dạng tương đối εu theo 
phương u. Cho: E = 2.10 kN/cm2; μ= 0,3. 

4.3  Trên mặt cắt m - n đi qua một điểm trong vật thể ở 
TTƯS phẳng có ứng suất toàn phần p = 3000 N/cm2, 
ứng suất này có phương tạo thành góc 60o với mặt 
cắt. Trên mặt vuông góc với mặt cắt đó chỉ có ứng 
suất tiếp (H.4.3). 
Tính ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên mặt cắt hợp 
với mặt cắt m - n một góc 45o. Tính ứng suất pháp lớn nhất tại điểm đó. 
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4.4  Tại một điểm trên bề mặt của vật thể, ứng 
suất tác dụng lên phân tố nghiêng một góc 30o 
với trục x có trị số và hướng như trên H.4.30. 
a) Xác định ứng suất chính và phương chính. 
b) Xác định ứng suất tiếp cực trị và ứng suất 
pháp trên bề mặt có ứng suất tiếp cực trị. Biểu 
diễn các ứng suất đó trên H.4.4. 

4.5  Một tấm mỏng có kích thước như  trên 
H.4.5 chịu tác dụng của ứng suất kéo σ 
= 30 kN/cm2 theo phương chiều dài của 
tấm và ứng suất tiếp   τ =  15 kN/cm2. 
a) Xác định ứng suất pháp theo phương 
đường chéo mn và phương vuông góc 
với đường chéo 
b) Tính biến dạng dài tuyệt đối của đường chéo mn. 
 Cho E = 2.104 kN/cm2, μ= 0,3. 

4.6  Một tấm thép mỏng hình chữ nhật chịu ứng suất pháp phân bố đều σx 
và σy như trên H.4.6. Các tấm điện trở A và B được gắn lên tấm theo hai 
phương x và y cho các số đo như sau: εx = 4,8.10–4 và εy = 1,3.10–4. 
Tính σx và σy, biết E = 2.104 kN/cm2; μ= 0,3. 

4.7  Tại một điểm trên mặt vật thể chịu lực, người ta gắn các tấm điện trở 
A, B, C để đo biến dạng tỷ đối theo các phương Om, On và Ou (H.4.7). 
Các số đo thu được:  444 10.625,1  ;10.81,2  ;10.81,2 −−− =ε−=ε−=ε unm  
Xác định ứng suất chính, phương chính tại điểm đó. 
Cho : E = 2.104 kN/cm2 ; μ= 0,3. 
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4.8 Tại điểm A của một dầm cầu có gắn hai 
tenxômét để đo biến dạng theo phương 
nằm ngang và phương thẳng đứng (H.4.8). 
Khi xe chạy qua cầu, người ta đo được:  εx 
= 0,0004; εy = –0,00012.Tính ứng suất 
pháp theo phương dọc và phương thẳng 
đứng của dầm. Cho biết E = 2.104 kN/cm2; μ= 0,3. 

 

4.9 Có một phân tố hình hộp có các cạnh: a = 2cm;  

 b = 4 cm; c = 2 cm, chịu tác dụng của các lực P1, P2 
trên bốn mặt của phân tố (xem H.4.9). Cho : P1 = 60 
kN; P2 = 120 kN;  E = 2.104 kN/cm2; μ= 0,3.  

a) Xác định các biến dạng dài Δa, Δb, Δc của các cạnh 
a, b, c và biến đổi thể tích của phân tố hình hộp. 
b) Muốn biến đổi thể tích ΔV = 0 thì phải đặt thêm lực 
pháp tuyến P3 bằng bao nhiêu vào hai mặt còn lại? 
Tính τmax trong trường hợp này. 

4.10 Một khối hình hộp làm bằng thép có kích thước cho trên H.4.10, được 
đặt giữa hai tấm cứng tuyệt đối, chịu lực nén P = 250 kN. Tính lực tác 
dụng tương hỗ giữa mặt tiếp xúc của hình hộp với các tấm cứng. Cho μ= 
0,3. 

. 
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4.11 Một khối lập phương bằng bê tông đặt vừa khít rãnh của vật thể A 
chịu áp suất phân bố đều ở mặt trên P = 1 kN/cm2 (H.4.11).  

 Xác định áp lực nén vào vách rãnh và độ biến dạng thể tích tuyệt đối. 
Cho cạnh a = 5 cm;   E = 8.102 kN/cm2; μ= 0,36. 

. Vật thể A coi như cứng tuyệt đối. 

4.12 Một tấm thép kích thước a × b × c đặt giữa hai tấm tuyệt đối cứng, hai 
tấm này được liên kết với nhau bằng bốn thanh như H.4.12. Khi tấm 
thép chịu áp lực p phân bố trên hai mặt bên thì ứng suất kéo của thanh 
là bao nhiêu? Tính ứng suất chính trong tấm thép. Cho Etấm = Ethanh và 
diện tích F của thanh. 
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Chương 5 
LÝ THUYẾT BỀN 

5.1  KHÁI NIỆM VỀ LÝTHUYẾT BỀN 

♦ Điều kiện bền thanh chịu kéo hoặc nén đúng tâm ( chương 3), 
( TTÖÙS  đơn) :  

          [ ] [ ]nk σ≤σ=σσ≤σ=σ 3min1max  ;  

trong đó, [ ]
toaønansoáHeä

lieäuvaätcuûahieåmnguysuaátÖÙngpheùpchosuaátÖÙng o )(σ
=  ;  [ ]

n
0σσ =  

 Ứng suất nguy hiểm σ0  có được từ những thí nghiệm kéo (nén) đúng tâm: 
 - Đối với vật liệu dẻo là giới hạn chảy σch 

      - Đối với vật liệu dòn là giới hạn bền σb.  
♦ Để viết điều kiện bền ở một điểm của vật thể ở TTỨS phức tạp 

(phẳng hay khối), cần phải có kết quả thí nghiệm phá hỏng những mẫu thử 
ở  TTỨS tương tự. Việc thực hiện những thí nghiệm như thế rất khó khăn vì: 

- Ứng suất nguy hiểm phụ thuộc vào độ lớn của các ứng suất chính và  
phụ thuộc vào tỉ lệ giữa những ứng suất này. Do đó phải thực hiện một số 
lượng rất lớn các thí nghiệm mới đáp ứng được tỉ lệ giữa các ứng suất chính 
có thể gặp trong thực tế 

- Thí nghiệm kéo, nén theo ba chiều cần những thiết bị phức tạp, không 
phổ biến rộng rãi như thí nghiệm kéo nén một chiều 

Vì vậy, không thể căn cứ vào thí nghiệm trực tiếp mà phải dựa trên các 
giả thiết về nguyên nhân gây ra phá hỏng của vật liệu hay còn gọi là những 
thuyết bền  để đánh giá độ bền của vật liệu.  

Định nghĩa :Thuyết bền là những giả thuyết về nguyên nhân  phá hoại 
của vật liệu, nhờ đó đánh giá được độ bền của vật liệu ở mọi TTỨS khi  chỉ 
biết độ bền của vật liệu ở TTỨS đơn ( do thí nghiệm kéo, nén đúng tâm). 
       Nghĩa là, với phân tố ở TTỨS bất kỳ có các ứng suất chính σ1, σ2, σ3, ta 
phải tìm ứng suất tính theo thuyết bền là một hàm của σ1, σ2, σ3 rồi so sánh 
với [σ]κ  hay [σ]ν ở TTỨS  đơn. 

⇒ Điều kiện bền của vật liệu có thể biểu diễn dưới dạng tổng quát như 
sau:  ( ) kt f ][,, 321 σσσσσσ ≤== tñ  ( hay ( ) nt f ][,, 321 σσσσσ ≤= )    

 σt , σtđ được gọi là ứng suất tính hay ứng suất tương đương. Vấn đề là 
phải xác định hàm f hay là tìm được thuyết bền tương ứng.  
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5.2  CÁC THUYẾT BỀN (TB) CƠ BẢN 
1- Thuyết bền ứng suất pháp lớn nhất (TB 1) 

♦ Nguyên nhân vật liệu bị phá hỏng là do ứng suất pháp lớn nhất của 
phân tố ở TTỨS  phức tạp đạt đến ứng suất nguy hiểm ở TTỨS  đơn.  

♦ Nếu ký hiệu:  
 σ1 , σ2 , σ3 : ứng suất chính 
của TTỨS phức tạp 
 σ0k  hay σ0n - ứng suất nguy 
hiểm về kéo và nén 
       n - hệ số an toàn 
⇒ Điều kiện bền theo TB 1: 

k
k

t n
][0

11 σ=
σ

≤σ=σ  (5.1a) 

n
n

t n
][0

31 σ=
σ

≤σ=σ  (5.1b) 

trong đó: σt1 - là ứng suất tính hay ứng suất tương đương theo TB 1 
♦ Ưu khuyết điểm: TB 1, trong nhiều trường hợp, không phù hợp với 

thực tế. Thí dụ trong thí nghiệm mẫu thử chịu áp lực giống nhau theo ba 
phương (áp lực thủy tĩnh), dù áp lực lớn, vật liệu hầu như không bị phá hoại. 
Nhưng theo TB 1 thì vật liệu sẽ bị phá hỏng khi áp lực đạt tới giới hạn bền 
của trường hợp nén theo một phương.  

TB 1 không kể đến ảnh hưởng của các ứng suất khác cho nên TB này 
chỉ đúng đối với TTỨS đơn.  

 2- Thuyết bền biến dạng dài tương đối lớn nhất (TB 2) 

♦ Nguyên nhân vật liệu bị phá hỏng là do biến dạng dài tương đối lớn 
nhất của phân tố ở TTỨS  phức tạp đạt đến biến dạng dài tương đối lớn 
nhất ở trạng thái nguy hiểm của phân tố ở TTỨS  đơn. 
♦ Gọi ε1 : biến dạng dài tương đối lớn nhất của phân tố ở TTỨS phức tạp 

 ε0k : biến dạng dài tương đối ở trạng thái nguy hiểm của phân tố bị kéo 
theo một phương ( TTỨS đơn).  
Theo định luật Hooke, ta có: 

 ( )[ ]3211
1 σσμσε +−=
E

     (a) 

E
k

k
0

0
σ

=ε     (b) 

 

H.5.1. TTÖÙS khoái  
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H.5.2. Trạng thái nguy 
hiểm của TTỨS đơn

σ0k 
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Kết hợp (a) và (b), kể đến hệ số an toàn n 
⇒  Điều kiện bền theo TB 2: 

( )[ ]
EnE

k0
321

11 σσσμσ ≤+−          (c) 

hay ( ) kt ][3212 σσσμσσ ≤+−=     (5.2a) 

Đối với trường hợp biến dạng 
co ngắn, ta có 
       ( ) kt ][3232 σσσμσσ ≤+−=     (5.2b)        

♦ Ưu khuyết điểm: TB biến 
dạng dài tương đối tiến bộ hơn so với TB ứng suất pháp vì có kể đến ảnh 
hưởng của cả ba ứng suất chính. Thực nghiệm cho thấy TB này chỉ phù hợp 
với vật liệu dòn và ngày nay ít được dùng trong thực tế. 

3- Thuyết bền ứng suất tiếp lớn nhất (TB 3) 

♦ Nguyên nhân vật liệu bị phá hỏng là do ứng suất tiếp lớn nhất của 
phân tố ở TTỨS  phức tạp đạt đến ứng suất tiếp lớn nhất ở trạng thái nguy 
hiểm của phân tố ở TTỨS  đơn. 

♦ Gọi: τmax - ứng suất tiếp lớn nhất của phân tố ở TTỨS phức tạp ;  
              τ0k - ứng suất tiếp lớn nhất ở trạng thái nguy hiểm của phân tố bị 

kéo theo một phương ( TTỨS  đơn).  
       n – Hệ số an toàn  

⇒  Điều kiện bền theo TB 3:   
n
okττ ≤max  (d) 

trong đó, theo (4.18), chương 4, ta có: 
  

2
;

2
0

0
31

max
k

k
σ

=τ
σ−σ

=τ     (e) 

 (e) vào (d), ⇒          
n
k

22
031 σσσ

≤
−     

⇒  Điều kiện  bền theo TB 3: 
  kt ][313 σ≤σ−σ=σ  (5.3) 

♦ Ưu khuyết điểm: TB ứng suất tiếp lớn nhất phù hợp với thực nghiệm 
hơn nhiều so với hai TB 1 và TB 2 . Tuy không kể tới ảnh hưởng của ứng 
suất chính σ2 song TB này tỏ ra khá thích hợp với vật liệu dẻo và ngày 
nay được sử dụng nhiều trong tính toán cơ khí và xây dựng. Nó cũng 
phù hợp với kết quả mẫu thử chịu áp lực theo ba phương.  

H.5.1. TTÖÙS khoái  
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H.5.2. Trạng thái nguy 
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4- Thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng (TB 4) 

♦ Nguyên nhân  vật liệu bị phá hỏng là do thế năng biến đổi hình dáng 
của phân tố ở TTỨS phức tạp đạt đến thế năng biến đổi hình dáng ở trạng 
thái nguy hiểm của phân tố ở TTỨS  đơn. 

♦ Gọi: uhd - Thế năng biến đổi 
hình dáng của phân tố ở TTỨS 
phức tạp  

          (uhd)o - Thế năng biến 
đổi hình dáng ở trạng thái nguy 
hiểm của phân tố bị kéo theo một 
phương (ở TTỨS đơn).  
  n – Hệ số an toàn 
⇒ Điều kiện để phân tố ở TTỨS 
phức tạp không bị phá hỏng là bền theo TB 4 là: 
 uhd < (uhd)o    (g) 
 Theo 4.5 ,chương 4, ta đã có: 

 
( )

( ) 2
0

133221
2
3

2
2

2
1

3
1

3
1

kohd

hd

E
u

E
u

σν

σσσσσσσσσν

+
=

−−−++
+

=
 (h) 

 Thế (h) vào (g) , lấy căn bậc hai của hai vế , kể đén hệ số an toàn n  
⇒ Điều kiện bền theo TB 4: 

          k][133221
2
3

2
2

2
1 σ≤σσ−σσ−σσ−σ+σ+σ  

hay là:  kt ][133221
2
3

2
2

2
14 σ≤σσ−σσ−σσ−σ+σ+σ=σ                     (5.4) 

trong đó: σt4 - là ứng suất tương đương theo thuyết bền thứ tư. 
 

♦ Ưu khuyết điểm: TB thế năng biến đổi hình dáng được dùng phổ 
biến trong kỹ thuật vì khá phù hợp với vật liệu dẻo. Ngày nay được sử 
dụng nhiều trong tính toán cơ khí và xây dựng . 
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 CÁC KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT: 
     1- TTỨS phẳng đặc biệt (H.5.3):  

      Các ứng suất chính :  0  ;
22 2

2
2

3,1 =στ+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σ

±
σ

=σ  

 Theo TB  ứng suất tiếp (5.3): 
   ][4 22

313 σ≤τ+σ=σ−σ=σt  (5.5) 

 Theo TB thế năng biến đổi hình dáng (5.4): 
   ][231231

2
3

2
2

2
14 σ≤σσ−σσ−σσ−σ+σ+σ=σt  

 hay:  ][3 22 σ≤τ+σ  (5.6) 

 2- TTỨS trượt thuần túy (H.5.4): 
       Các ứng suất chính : 0 |;| 231 =στ=σ−=σ  

 Theo TB ứng suất tiếp: 
   ][||2313 σ≤τ=σ−σ=σt  

hay:   
2
][|| σ

≤τ   (5.7) 

 Theo TB thế năng biến đổi hình dáng: 
   ][3 2

4 σ≤τ=σt  

hay:   
3
][|| σ

≤τ   (5.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

σ 

τ 

σ 
τ 

H. 5.3

τ

τ

H.5.4 
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5- Thuyết bền về các TTỨS giới hạn  (TB 5 hay là TB Mohr) 
TB Mohr được xây dựng trên cơ sở các kết quả thực nghiệm, khác với 

các TB trước xây dựng trên cơ sở các giả thuyết.  
Ở chương 4, ta đã biết một TTỨS khối với ba ứng suất chính σ1, σ2  và 

σ3   có thể biểu diễn bằng ba vòng tròn Morh 1, 2 và 3 với đường kính tương 
ứng là σ2  − σ3 , σ1 − σ3 và σ1  − σ2   như  Hình.4.22. Nếu vật liệu ở trạng thái 
nguy hiểm thì những vòng tròn tương ứng với TTỨS nguy hiểm được gọi là 
những vòng tròn Mohr giới hạn. Thực nghiệm cho thấy, ứng suất pháp σ2 ít 
ảnh hưởng đến sự phá hoại của vật liệu nên ta chỉ để ý đến vòng tròn Mohr 
lớn nhất gọi là vòng tròn chính xác định bởi đường kính σ1 − σ3.  

 

 

 

 
  
         
Tiến hành thí nghiệm cho các TTỨS khác nhau và tìm trạng thái giới hạn 
tương ứng của chúng, trên mặt phẳng tọa độ σ, τ ta vẽ được một họ các 
đường tròn chính giới hạn như ở H.5.5. Nếu vẽ đường bao những vòng tròn 
đó ta sẽ thu được một đường cong giới hạn, đường cong này cắt trục hoành 
ở điểm tương ứng với trạng thái có ba ứng suất chính là ứng suất kéo có giá 
trị bằng nhau. Giả thiết rằng đường bao là duy nhất đối với mỗi loại vật liệu, 
ta nhận thấy nếu TTỨS nào biểu thị bằng một vòng tròn chính nằm trong 
đường bao thì vật liệu đảm bảo bền, vòng tròn chính tiếp xúc với đường bao 
thì TTỨS đó ở giới hạn bền còn nếu vòng tròn chính cắt qua đường bao thì 
vật liệu bị phá hỏng. 

Việc phải thực hiện một số lượng lớn các thí nghiệm để xác định các 
vòng tròn giới hạn và vẽ chính xác đường cong giới hạn là không đơn 
giản.Vì vậy, người ta thường vẽ gần đúng đường bao bằng cách dựa trên cơ 
sở hai vòng tròn giới hạn kéo và nén theo một phương với đường kính tương 
ứng là [σ] k và [σ]n. Ở đây, để cho tiện ta thay thế các ứng suất nguy hiểm 
σ0κ  và  σ0n bằng ký hiệu ứng suất cho phép [σ]k  và [σ]n tức là đã có kể tới hệ 

τ

đường bao

H. 5.5  Các vòng tròn Mohr giới 
han và đường cong giới han

τ

σ

Cn  Ck 

O

H. 5.6  Đường bao giới hạn 
đơn giản hóa
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số an toàn. Đường bao được thay thế bằng đường thẳng tiếp xúc với hai 
vòng tròn giới hạn như trên H.5.6. 

 

H. 5.7 Trạng thái ứng suất giới hạn và đường bao 

N

M
K

M1N1

σ 

τ

[σ]n [σ]k

σ3

σ1

Cn CkC

 
Xét một TTỨS khối có vòng tròn Mohr lớn nhất σ1 và σ3 tiếp xúc với 

đường bao, nằm ở giới hạn về độ bền. Trên H.5.7, vòng tròn này được vẽ 
bằng đường nét đứt. Sau đây, ta thiết lập liên hệ giữa những ứng suất chính 
σ1 và σ3 với các ứng suất cho phép [σ]k và [σ]n. Từ hình vẽ ta có tỷ lệ thức:
  

1

1

1

1
KM
MM

KN
NN

=  

 Thay thế các trị số: 

  
( ) ( )

( ) ( )( )311311

11

][
2
1 KM ; ][

2
1MM

][][
2
1KN  ; ][][[

2
1NN

σ+σ−σ=σ−σ−σ=

σ+σ=σ−σ=

kk

knkn
 

vào tỷ lệ thức trên, ta nhận được điều kiện giới hạn: 
   ( )31

31
][

][
][][
][][

σ+σ−σ
σ−σ−σ

=
σ+σ
σ−σ

k

k

kn

kn  

hoặc:   k
n

k ][
][
][

31 σ=σ
σ
σ

−σ  

 Như vậy, điều kiện bền theo TB Mohr (TB 5) được viết là:     k][31 σ≤ασ−σ

 (5.9a) 
với hệ số:  

n

k
][
][

σ
σ

=α   (5.9b) 

Tuy bỏ qua ảnh hưởng của ứng suất chính σ2 và đơn giản hóa đường 
cong giới hạn thành đường thẳng, thuyết bền Mohr có ưu điểm hơn những 
thuyết bền trên vì nó không dựa vào giả thuyết nào mà căn cứ trực tiếp vào 
trạng thái giới hạn của vật liệu. Thực tế cho thấy TB này phù hợp với vật 
liệu dòn, tuy nhiên nó cho kết quả chính xác chỉ khi vòng tròn giới hạn của 
TTỨS đang xét nằm trong khoảng hai vòng tròn giới hạn kéo và nén. 
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5.3  VIỆC ÁP DỤNG CÁC TB 

Trên đây là những TB được dùng tương đối phổ biến. Việc áp dụng TB 
này hay TB khác để giải quyết bài toán cụ thể phụ thuộc vào loại vật liệu sử 
dụng và TTỨS của điểm kiểm tra.  

Đối với  TTỨS đơn, người ta dùng TB 1 để kiểm tra độ bền. 
Đối với  TTỨS phức tạp, nếu là vật liệu dòn, người ta thường dùng TB 5 

(TB Mohr) hay TB 2, nếu là vật liệu dẻo người ta dùng TB 3 hay TB 4. 
Hiện nay, có nhiều TB mới được xây dựng, tổng quát hơn và phù hợp 

hơn với kết quả thực nghiệm. Tuy vậy, những TB này cũng có những nhược 
điểm nhất định nên chưa được sử dụng rộng rãi. 

Thí dụ:   Kiểm tra bền phân tố vật thể ở TTỨS khối như trên H.5.8. Ứng 
suất cho theo kN/cm2. Cho biết: 2kN/cm 16][ =σ . 

    Giải. 
 Chọn hệ tọa độ như trên H.5.8. 

Theo quy ước ta có: 
σx = -5 kN/cm2 , σy = 6 kN/cm2  , τzy = -τyz = 4 kN/cm2   

σz =0 , τxz = τzx =τyx = τxy =0 

 Mặt vuông góc với trục x là mặt chính với ứng 
suất chính 2kN/cm 5−=xσ . Hai ứng suất chính còn lại 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với ứng suất chính đã cho và có giá trị 
bằng: 

  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
=±=τ+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ σ−σ
±

σ+σ
=σ

2

2
2

2

min
max

kN/cm 2

kN/cm 8
53

22 zy
yzyz  

 Do đó:  2
3

2
2

2
1 kN/cm 5   ;kN/cm 2   ;kN/cm 8 −=σ−=σ=σ  

 Theo TB ứng suất tiếp: 
     22

313 kN/cm 16kN/cm 31)5(8 <=−−=σ−σ=σt  

 Theo TB thế năng biến đổi hình dáng: 

   ( ) ( ) ( )( )
22

222

323121
2
3

2
2

2
14

kN/cm 16kN/cm 79,11     

525882528     

<=

−−−−−×−−++=

σσ−σσ−σσ−σ+σ+σ=σt

 

 Như vậy, theo cả hai TB phân tố này đảm bảo bền. 

H. 5.8

5

4 

6

x 

y 

z 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 5 

5.1 Khi nén vật liệu theo ba 
phương cùng với trị số ứng 
suất pháp (H.5.1), người ta 
thấy vật liệu không bị phá 
hoại. Hãy kiểm tra bền đối 
với phân tố trên bằng TB 
ứng suất tiếp lớn nhất và TB thế năng biến đổi hình dáng lớn nhất. 

5.2  Dùng TB ứng suất tiếp lớn nhất để tính áp lực p lớn nhất tác dụng trên 
khối thép trên H.5.2. Khối thép đó được đặt khít vào trong khối thép lớn. 

Cho E = 2.107 N/cm2; μ = 0,28;  
[σ ] = 16 kN/cm2. 

5.3  Cho TTỨS như H.5.3. Tính ứng 
suất tương đương (vế trái của công 
thức kiểm tra bền) theo TB thế năng 
biến đổi hình dáng và TB Mohr. Cho 
σok/σon = 0,25. 

5.4  Cho TTỨS tại một điểm của vật 
thể chịu lực như H.5.4: 

σ1 = 20 kN/cm2; σ2 = – 40 kN/cm2; 
σ3 = – 80 kN/cm2 
Kiểm tra độ bền theo TB 3 và TB 4. 
    Biết [σ] = 120 kN/cm2. 

5.5  Một trụ tròn bằng thép (μ= 0,3) đặt khít giữa hai tường cứng như H.5.5. 
Phần giữa của trụ chịu áp lực p phân bố đều. Tính ứng suất tương đương 
theo TB 4 ở phần giữa và phần đầu của hình trụ. 

 
σ

σ

σ

H. 5.1

P P

z

xy

H. 5.2 

a) b)

 

σ1

σ2

σ3

H. 5.4

a

a

a

P

x

y

z

p

H. 5.5

4 kN/cm2

2 kN/cm2

8 kN/cm2

H. 5.3
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Chương 6 
 

 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG 
 

6.1  KHÁI NIỆM 

Ở chương 3, khi tính độ bền của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, ta thấy 
ứng suất trong thanh chỉ phụ thuộc vào độ lớn của diện tích mặt cắt ngang 
F (mặt cắt F, diện tích F). Trong những trường hợp khác, như thanh chịu 
uốn, xoắn… thì ứng suất trong thanh không chỉ phụ thuộc vào diện tích F mà 
còn phụ thuộc vào hình dáng, cách bố trí mặt cắt… nghĩa còn những yếu tố 
khác mà người ta gọi chung là đặc trưng hình học của mặt cắt ngang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xét thanh chịu uốn trong hai trường hợp mặt cắt đặt khác nhau như trên 
H.6.1. Bằng trực giác, dễ dàng nhận thấy trường hợp a), thanh  chịu lực tốt 
hơn trường hợp b), tuy rằng trong trong hai trường hợp diện tích của mặt cắt 
ngang thanh vẫn như nhau. Như vậy, khả năng chịu lực của thanh còn phụ 
thuộc vào cách sắp đặt và vị trí mặt cắt ngang đối với phương tác dụng của 
lực.(Ứng suất nhỏ 04 lần độ võng nhỏ 16 lần ). Cho nên sự chịu lực không 
những phụ thuộc F, mà cần phải nghiên cứu các đặc trưng hình học khác 
của mặt cắt ngang để tính toán độ bền, độ cứng, độ ổn định  và thiết kế mặt 
cắt của thanh cho hợp lý. 

 

6.2  MÔMEN TĨNH - TRỌNG TÂM 

H.6.1. Dầm chịu uốn  
a) Tiết diện đứng;  b) Tiết diện nằm ngang

z a)

P

xy

P 

y 

b)
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Xét một hình phẳng biểu diễn mặt 
cắt ngang F ( mặt cắt F ) như trên H.6.2. 
Lập một hệ tọa độ vuông góc Oxy trong 
mặt phẳng của mặt cắt. M(x,y) là một 
điểm bất kỳ trên hình. Lấy chung quanh 
M một diện tích vi phân dF. 

♦ Mômen tĩnh của mặt cắt F đối với 
trục x (hay y) là tích phân: 

∫∫ ==
F

y
F

x xdFSydFS ,                      (6.1) 

vì x, y có thể âm hoặc dương nên  
mômen tĩnh có thể có trị số âm hoặc dương.  
 Thứ nguyên của mômen tĩnh là [(chiều dài)3]. 
 ♦ Trục trung tâm là trục có mômen tĩnh của mặt cắt F  đối với trục đó 
bằng không. 
     ♦ Trọng tâm là giao điểm của hai trục trung tâm.  

⇒ Mômen tĩnh đối với một trục đi qua trọng tâm bằng không. 
     ♦  Cách xác định trọng tâm C của mặt cắt F: 

Dựng hệ trục ooCyx  song song với hệ trục xOy ban đầu (H.6.2). Ta có 
      oCoC yyyxxx +=+= ;  , với C(x c ,y c ) 

 Thay vào (6.1), ⇒ 
  ∫∫∫ +=+=+=

F
xoCo

F
Co

F
Cx SFydFydFydFyyS )(  

vì trục ox  là trục trung tâm nên 0=xoS ,    ⇒ 
          FyS Cx = , và   : FxS Cy =   (6.2) 

 Từ (6.2)   ⇒ 

               F
Sy

F
S

x x
C

y
C ==   ;                                              (6.3) 

Kết luận: Tọa độ trọng tâm ),( CC yxC  được xác định trong hệ trục xOy ban 
đầu theo mômen tĩnh Sx , Sy  và diệân tích F theo (6.4).  
 Ngược lại, nếu biết trước tọa độ trọng tâm,  có thể sử dụng (6.2), (6.3) 
để xác định các mômen tĩnh. 
 

  
Nhận xét 1:  

 

H.6.2 Mặt cắt F và trọng tâm C

•

x

y

M
dF

F

O

C 

x 

x o x C 
xo

yC

yo

y o 

y
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        Mặt cắt có trục đối xứng, trọng tâm nằm trên trục này vì mômen tĩnh 
đối với trục đối xứng bằng không (H.6.3a,b). 

 Mặt cắt có hai trục đối xứng, trọng tâm nằm ở giao điểm hai trục đối 
xứng (H.6.3c). 

 

 Thực tế, có thể gặp những mặt cắt ngang có hình dáng phức tạp được 
ghép từ nhiều hình đơn giản.  

 Tính chất: mômen tĩnh của hình phức tạp bằng tổng mômen tĩnh của 
các hình đơn giản.  

Với những hình đơn giản như chữ nhật, tròn, tam giác hoặc mặt cắt các 
loại thép định hình I, U, V, L… ta đã biết trước (hoặc có thể tra theo các bảng 
trong phần phụ lục )  diện tích, vị trí trọng tâm, từ đó dễ dàng tính được 
mômen tĩnh của hình phứùc tạp gồm n hình đơn giản: 

  
i

n

inny

i

n

innx

xFxFxFxFS

yFyFyFyFS

∑

∑

=+++=

=+++=

1
2211

1
2211

...

...
 (6.4) 

trong đó: iii yxF ,,  - diện tích và tọa độ trọng tâm của hình đơn giản thứ i,      

n  - số hình đơn giản. 
⇒ Toạ độ trọng tâm của một hình phức tạp trong hệ tọa độ xy.  

       
∑

∑

=

=== n

i
i

n

i
ii

y
C

F

xF

F
S

x

1

1   ;  
∑

∑

=

=== n

i
i

n

i
ii

x
C

F

yF

F
S

y

1

1   (6.5) 

 

C x 

y 

a) 

C 
x

y 

c) 

C
x

y

b)

C
x

y

b)

H.6.3 Mặt cắt có trục đối xứng
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Thí dụ 6-1 Xác định trọng tâm 
mặt cắt chữ L chỉ gồm hai hình 
chữ nhật như trên H.6.4. Tọa độ 
trọng tâm C của hình trên là: 

;
21

2211

FF
FxFx

F
S

x y
C +

+
==

21

2211

FF
FyFy

F
Sy x

C +
+

==  

Thí dụ 6.2  Một mặt cắt thanh 
ghép, gồm thép chữ Ι số hiệu 
No55, thép chữ [ số hiệu No27, 
và thép chữ nhật 15 × 1,2 cm (H.6.5). Xác định trọng tâm C  của mặt cắt. 
                            Giải.  
Tra bảng (ΓOCT 8239-89) ⇒ số liệu sau: 
 - Đối với thép chữ Ι No55: 
 h2   =  55 cm 

 t   =  1,65 cm 
F2   =  118 cm2 
- Đối với thép chữ [ No27: 
h3  =  27 cm 
F3  =  35,2 cm2 
z3  =  2,47 cm 
- Hình chữ nhật: 

F1 = 15 cm x 1,2 cm = 18 cm2 
Chọn hệ trục tọa độ xy  qua gốc C2 ⇒ tọa độ trọng tâm của ba hình trên là: 

              cm 1,28
2

 2,1
2

 55
1 =+=y  ; 02 =y  ; cm 97,29 47,2

2
 55 3 =+=y  

 Diện tích và mômen tĩnh của toàn mặt cắt là: 
    F  =  F1 + F2 + F3 = 18 + 118 + 35,2  = 171,2 cm2 

        ( )( ) ( )( ) 3
332211 144,5492,3597,290181,28 cmFyFyFySx −=−+=++=  

vì y là trục đối xứng, trọng tâm C sẽ nằm trên trục này.  

⇒ Tọa độ điểm C là:    m
F
Syx x

CC c 32
2,171
144,549   ;0 −≈

−
===  

 Dấu (–) cho thấy trọng tâm C nằm phía dưới trục x.  
 Chú ý rằng, trục x có thể chọn tùy ý song ở thí dụ này ta đặt trục x đi 
qua trọng tâm C2 của mặt cắt chữ Ι cho tiện tính toán. 

 

H .6 .4  T r o ïn g  t a âm  h ìn h  p h ư ùc  t a ïp

x

x

x

x 1

x 2

y 2

y 1

C 1

C  2  

C

O

y

y C

x C

x

F  1  

F  2  

H.6.5. Trong tâm C của hình ghép

x
 

x
 

x
 

x
 

C1 

C2 

C3 

C 
X 

x 

y ≡ Y 

y1 

y3 

yC 

z3 

IoN55 

[ No27

150 × 12 mmI 

II

III 
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Thí dụ 6.3. Cho mặt cắt hình chữ U .Tìm trọng tâm C  
Chọn hệ trục x,y như hình vẽ, trục x qua đáy mặt cắt (trục y là trục đối 
xứng, C nằm trên trục y) 

cm
F
S

y x
C 6

1242424
1012422424

=
×+×

××+××
==

)()(
)(  

Hay : 

cm
FF
SS

y xx
C 6

12161624
10121681624

21

21 =
××

××××
==

)_()(
)_()(

_
_

 

 
 
 

6.3  MÔMEN QUÁN TÍNH- HỆ TRỤC QUÁN TÍNH CHÍNH TRUNG TÂM  

1- Mômen quán tính (MMQT) 

♦Mômen quán tính độc cực 
 ( MMQT đối với điểm) của mặt cắt F 
đối với điểm O  được định nghĩa là 
biểu thức tích phân: 
 dFJ

F
∫= 2ρρ                              (6.6) 

với ù: ρ - khoảng cách từ điểm M đến 

gốc tọa độ O,  
♦Mômen quán tính đối với trục 

y và x của mặt cắt F được định nghĩa: 
  ∫∫ ==

F
x

F
y dFyJdFxJ 22 ;  (6.7) 

♦Mômen quán tính ly tâm của mặt cắt F đối với hệ trục x,y được định 
nghĩa:  

        ∫=
F

xy xydFJ  (6.8) 

 Từ định nghĩa các mômen quán tính, ta nhận thấy: 
- MMQT có thứ nguyên là [chiều dài]4 
- Jx , Jy , Jp  > 0 
- MMQT ly tâm Jxy cóù thể dương, âm hoặc bằng không. 

       - Vì    222 yx +=ρ     nên     yx JJJ +=ρ  (6.9) 

 

ρ

• 

x x

y

y

M 
dF 

F

O

H. 6.6 Hình phẳng F 

x 

X12cm 

H. 6.12

4cm 4cm 
16cm 

4cm 

yY
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Chương 7 

UỐN PHẲNG THANH THẲNG 
 

7.1 KHÁI NIỆM CHUNG 

♦ Thanh chịu uốn là thanh có 
 trục bị uốn cong dưói tác dụng  
 của ngoại lực. Thanh có trục nằm ngang  
 chịu uốn được gọi là dầm. 
(Thanh có trục thẳng đứng gọi là cột) 
♦ Ngoại lực: Lực tập trung P, 
 lực phân bố q tác dụng vuông góc 
 với trục dầm hay momen (ngẫu lực)  
M nằm trong mặt phẳng chứa trục dầm (H.7.1).  
♦ Mặt phẳng tải trọng: Mặt phẳng ( π ) chứa ngoại lực và trục dầm.       
Đường tải trọng: Giao tuyến của mặt phẳng tải trọng với mặt cắt ngang. 
 
♦Giới hạn bài toán: 
    + Chỉ khảo sát các thanh mặt cắt ngang có ít nhất một trục đối xứng.               
    Trục đối xứng nầy và trục thanh hợp thành mặt phẳng đối xứng. 
    Tải trọng nằm trong mặt phẳng đối xứng. 
     Mặt phẳng tải trọng trùng mặt phẳng đối xứng, 
     Đường tải trọng cũng là trục đối xứng của mặt cắt ngang  
     Trục dầm sau khi bị cong vẫn nằm trong mặt phẳng ( π )được gọi là      
uốn phẳng. 
   + Mặt cắt ngang dầm có chiều rộng bé so với chiều cao. 
 
        ♦ H.7.3 ,7.4,7.5 : giới thiệu một số loại dầm đơn giản thường gặp 
 
 
 
 
 
 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

01 

02 

H.7.1. Tải trọng tác dụng lên dầm
π
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 ♦ Nội lực: Tuỳ theo ngoại lực tác dụng mà trên mặt cắt ngang dầm có các 
nội lực là lực cắt Qy và mômen uốn Mx .  
♦ Phân loại:   
 Uốn thuần túy phẳng: Nội lực  chỉ có mômen uốn Mx=hằng số.  
 Uốn ngang phẳng : Nội lực  gồm lực cắt Qy  và  mômen uốn Mx  
 
♦ Dầm ở H.7.4 có đoạn giữa CD chịu uốn thuần túy, dầm ở H. 7.5  chịu  
uốn thuần túy. Đoạn dầm AC và DB của dầm ở H.7.4 chịu uốn ngang 
phẳng. 
 
 
 

 

P 
q 

a 

L 

b

a) 

b)

c)

H.7.3. Các loại dầm: a) Dầm đơn giản 
b) Dầm chèn kẹp; c) Dầm có đầu mút thừa 

P 

+ 

_

 P

a) 

b) 

c) 

a)

b)

H.7.4. Dầm với vùng ở giữa chịu  
uốn thuần túy 

H.7.5. Dầm chịu uốn thuần túy 

P M

P P

L-2a aa 

 Q

 M

 Pa Pa 

A B

A B

A

B

B
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7.2  UỐN THUẦN TÚY PHẲNG  

  7.2.1 Định nghĩa: Thanh chịu uốn thuần túy phẳng khi trên mọi mặt cắt 
ngang chỉ có một nội lực Mx.  

Dấu của Mx : Mx > 0 khi căng (kéo) thớ dưới ( thớ y > 0 ) của dầm 

7.2.2 Tính ứng suất trên mặt cắt ngang: 

  1. Thí nghiệm và quan sát biến dạng: 

 

                   H. 7.6   a) Thanh trước khi biến dạng 
 b) Sau biến dạng;   c) Mặt cắt ngang sau biến dạng 

  Kẻ lên mặt ngoài một thanh thẳng chịu uốn như  H.7.6a, những đường 
song song với trục thanh tượng trưng cho các thớ dọc và những đường 
vuông góc với trục thanh tượng trưng cho các mặt cắt ngang; các đường 
này tạo thành các lưới ô vuông (H.7.6a). 

 Sau khi biến dạng (H.7.6b), trục thanh bị cong, các đường thẳng song 
song với trục thanh thành các đường cong song song với trục thanh; những 
đường vuông góc với trục thanh vẫn còn vuông góc với trục thanh, nghĩa là 
các góc vuông  được bảo toàn trong quá trình biến dạng.  

Ngoài ra, nếu quan sát thanh thì thấy các thớ bên dưới dãn ra(bị kéo) 
và các thớ bên trên co lại (bị nén). Như thế, từ thớ bị dãn sang thớ bị co sẽ 
tồn tại các thớ mà chiều dài không thay đổi trong quá trình biến dạng, gọi là 
thớù trung hòa. Các thớ trung hòa tạo thành lớp trung hòa. Giao tuyến của 
lớp trung hoà với mặt cắt ngang tạo thành đường trung hòa. Vì mặt cắt 
ngang có chiều rộng bé nên đường trung hòa xem như thẳng (H.7.6.c) 

H.7.6.  a) Thanh trước khi biến dạng 
 b) Sau biến dạng; c) Mặt cắt ngang sau biến dạng 
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Sau biến dạng các mặt cắt ngang 1-1 và 2-2 ban đầu cách nhau một đoạn 
vi phân dz sẽ cắt nhau tại tâm cong O’ (H.7.7b) và hợp thành một góc dθ.  
Gọi ρ là bán kính cong của thớ trung hòa, tức khoảng cách từ O’ đến thớ 
trung hòa. Độ dãn dài tương đối của một thớ ab ở cách thớ trung hòa một 
khoảng cách y cho bởi: 

( ) ( )
yy

d
ddy

dz
dzdyab

z κ
ρθρ

θρθρθρε ==
−+

=
−+

=
−

=
21

21

00
00   (a) 

trong đó: κ - là độ cong của dầm. 
 Hệ thức này chứng tỏ biến dạng dọc trục dầm tỉ lệ với độ cong và biến 
thiên tuyến tính với khoảng cách y từ thớ trung hòa 
 

 
 

              H.7.7  Đoạn dầm vi phân dz 
 

 

M

1

1
a

O1 O2

b M

dz 2

2

y

O

ρdθ

M
a

O1 O2

bâ
My

σσ

a) Truớc biến dạng b) Sau biến dạng

z

Phần bị nén

x 
y 

Phần bị kéo 

Lớp trung hoà 

Mặt phẳng tải trọng

Đường tải trọng
Đường trung hoà 
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2. Thiết lập công thức tính ứng suất: 
Mỗi thớ dọc của dầm chỉ chịu kéo hoặc 
 nén (các điểm bất kỳ trên mặt  
cắt ngang ở trạng thái ứng suất đơn). 
 Định luật Hooke ứng với trạng thái  
ứng suất đơn cho ta:  

yEE zz κ=ε=σ                    (b)  
Ứùng suất pháp tác dụng trên  
mặt cắt ngang biến thiên bậc nhất 
 với khoảng cách y  từ thớ trung hòa.  
Xét hợp lực của các ứng suất pháp trên toàn mặt cắt ngang.  

+ Liên hệ giữa σz  và Nz  
   0== ∫∫ FF z yFEdF κσ  (định nghĩa N z  =0)  (c) 

Vì độ cong κ và môđun đàn hồi E là hằng số nên có thể đem ra ngoài 
dấu tích phân,    ⇒     0=∫F

ydF   (d) 

 (d) cho thấy mômen tĩnh của diện tích mặt cắt ngang đối với trục trung 
hoà x bằng không ⇔  trục trung hoà x đi qua trọng tâm mặt cắt ngang.   
        Tính chất này cho phép xác định trục trung hoà của bất kỳ mặt cắt 
ngang nào. Nếu trục y là trục đối xứng, thì hệ trục (x,y) chính là hệ trục 
quán tính chính trung tâm. 

+ Liên hệ giữa σz  và Mx   
     ∫∫ ==

FF zx dFyEydFM 2κσ  =  κEJx (e) 

trong đó:    ∫=
Fx dFyJ 2  (g) 

là mômen quán tính của mặt cắt ngang đối với trục trung hòa x. 
Biểu thức (e) được viết lại như sau: 

       
x

x

EJ
M

==
ρ

κ 1
 (7.1) 

 EJx gọi là độ cứng uốn của dầm. 
Thế(7.1) vào (b) ⇒ Công thức tính ứng suất pháp tại một điểm trên mặt cắt 

ngang dầm:      y
J
M

x

x
z =σ                                       (7.2) 

Ứùng suất biến thiên bậc nhất theo tung độ y.và y là khoảng cách của điểm 
tính ứng suất kể từ trục trung hoà x .(M x và y mang dấu đại số)  

H.7.8. Ứng suất pháp và mô 
men uốn trên mặt cắt 

ngang của dầm chịu uốn 

Đường trung hoà

x

y z σz
dF 

Mx 

y 

0 
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   Công thức kỹ thuật:  
          Nếu mômen uốn dương, dầm bị căng ( bị kéo ) thớ dưới, các thớ trên 
bị nén . Kết quả ngược lại nếu mômen uốn âm. Do vậy trong thực hành, ta 
có thể sử dụng công thức kỹ thuật để tính ứng suất,  

   || y
J
M

x

x
z ±=σ  (7.3) 

ta sẽ lấy: dấu (+) nếu Mx gây kéo tại điểm cần tính ứng suất.  
                dấu (–) nếu Mx gây nén tại điểm cần tính ứng suất.  
 
. 
7.2.3 Biểu đồ ứng suất pháp - Ứng suất pháp cực trị: 
♦ Biểu đồ ứng suất pháp: 
   +Những điểm càng ở xa trục trung hòa có trị số ứng suất càng lớn. 
   +Những điểm cùng có khoảng cách tới thớ trung hòa sẽ có cùng trị số 
ứng suất pháp.  

Biểu đồ phân bố ứng suất pháp là đồ thị biểu diễn giá trị các ứng suất 
tại các điểm trên mặt cắt ngang. 
*Trường hợp mặt cắt ngang có hai trục đối xứng (Hình tròn, chữ nhật..) cho 
bởi H.7.9  
*Trường hợp mặt cắt ngang chỉ có một trục đối xứng (chữ I,U) cho bởi 
H.7.10.  

      Dấu (+) chỉ ứng suất kéo. 
      Dấu (-) chỉ ứng suất nén.                  

 
   
       

 
   

                      
 
 
 
 
                                    

+

_
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         H. 7.9  Biểu đồ ứng suất pháp cho các mặt cắt có hai trục đối xứng 
 
 
 
 

 

 

 
  H. 7.10 Biểu đồ ứng suất pháp cho các mặt cắt có một trục đối xứng 

 
♦ Ứng suất pháp cực trị:  

Tính ưÙng suất pháp khi kéo và khi nén lớn nhất trên mặt cắt ngang dầm 
ở những điểm xa đường trung hòa nhất. 

Gọi nk yy maxmax,  lần lượt là khoảng cách thớ chịu kéo và thớ chịu nén ở 
xa đường trung hòa nhất. Khi đó ứng suất chịu kéo lớn nhất σmax và ứng 
suất chịu nén lớn nhất σmin sẽ tính bởi các công thức: 

   k
x

xk

x

x

W
M

y
J
M

== maxmaxσ  (7.4a) 

              n
x

xn

x

x

W
M

y
J
M

== maxminσ                     (7.4b)  

với:     n
xn

xk
xk

x y
JW

y
JW

maxmax

  ;
'

==   (7.5) 

Các đại lượng k
xW  và n

xW  gọi là các suất tiết diện hoặc mômen chống uốn 
của mặt cắt ngang. 
   Trường hợp đặt biệt: Nếu trục x (trục trung hoà) cũng là trục đối xứng  
(mặt cắt chữ nhật, tròn, Ι,…) thì: 

          2maxmax
hyy nk ==  

khi đó:    
h
JWWW x

x
n

x
k

x
2

===  (7.6) 

và ứng suất nén và kéo cực đại có trị số bằng nhau: 

   
x

x

W
M

=σ=σ minmax  (7.7) 

∗ Mặt cắt ngang hình chữ nhật với bề rộng b và chiều cao h :  

+

_
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6

   ;
12

23 bhWbhJ xx ==  (7.8) 

∗ Mặt cắt ngang hình tròn: 

   3
3

4
4

1,0
32

  ;05,0
64

ddWddJ xx ≈=≈=
ππ

 (7.9)  

      ∗ Mặt cắt ngang hình vành khăn : đường kính ngoài D, trong, d 

                  )1(
32

  ;)1(
64

4
3

4
4

ηπηπ
−=−=

DWDJ xx     với     η = d/ D 

∗ Mặt cắt ngang hình Ι, C: Tra bảng thép định hình. 
Ý nghĩa vật lý của mômen chống uốn: khi mômen chống uốn càng lớn 

dầm chịu được mômen uốn càng lớn. 

7.2.4 Điều kiện bền- Ba bài toán cơ bản 

Điều kiện bền:    

    + Dầm bằng vật liệu dòn: [σ] k  ≠ [σ] n  

              ⏐σmin⏐≤ [σ] n 
                           σmax    ≤ [σ] k     (7.10a) 
    + Dầm bằng vật liệu dẻo: [σ] k  = [σ] n = [σ]  
                max ⏐σz⏐≤ [σ]  (7.10b) 
Ba bài toán cơ bản: 
  +Bài toán kiểm tra bền,(Đây là bài toán thâûm kế.)   
  +Bài toán chọn kích thước mặt cắt ngang,(bài toán thiết kế). 
  +Bài toán chọn tải trọng cho phép.(bài toán sữa chữa,nâng cấp) 

Bài toán cơ bản 1: Kiểm tra bền- Kiểm tra thanh chịu lực có đảm bảo 
độ bền hay không. Dùng (7.10a) hay (7.10b) để kiểm tra. 
Thí dụ 7.1 Trên mặt cắt ngang của một dầm chữ T ngược (H.7.11), mômen 
uốn  Mx  = 7200 Nm. Dầm làm bằng vật liệu có ứng suất cho phép khi kéo 
và nén khác nhau:    
`  [σ ]k = 20 MN/m2;   [σ]n = 30 MN/m2 ` 
` Kiểm tra bền biết rằng:  Jx = 5312,5 cm4    

Giải. 
Ta có: yk

max = 75 mm=  7,5.10–2 m 
        yn

max = 125 mm  =  12,5.10–2 m 

H. 7.11  

             

z  

125

  75

Dầm chữ T chịu uốn

Mx   

y   

x 
O 
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  36
2

8

max

m103,708
105,7

105,5312 −
−

−

×=
×

×
== k

xk
x y

JW  

  36
2

8

max

m10425
105,12

105,5312 −
−

−

×=
×

×
== n

xn
x y

JW  

        [ ]kk
x

x

W
M

σ<=×=
×

==σ −
226

6max MN/m 20,10N/m1020,10
103,708

7200  

       [ ]nn
x

x

W
M

σ<=×=
×

==σ −
226

6min MN/m 17N/m1017
10425

7200  

vậy dầm đủ bền.  
 Bài toán cơ bản 2: Chọn kích thước mặt cắt ngang sao cho dầm thỏa điều 
kiện bền. 
  Từ điều kiện bền tổng quát (7.10a,b) ⇒ mômen chống uốn và kích thước 
của mặt cắt ngang sẽ được xác định. 
Thí dụ 7.2  Cho dầm chịu lực như H.7.12. 
Dầm làm  bằng hai thép chữ ,  Chọn số 
hiệu của thép chữ  để dầm thỏa điều kiện 
bền. Biết [σ ] = 16 kN/cm2. 
                                 Giải.  
Dầm chịu uốn thuần túy; trên mọi mặt cắt 
ngang của dầm có mômen uốn Mx=60 
kNm. 
 Áp dụng công thức (7.7) và (7.10b) ta được: 3max cm 375

16
100.60

][
==

σ
≥

MWx  

Tra bảng thép hình ta chọn 2  20 có Wx = 2 × 184 = 368 cm3.  
Kiểm tra lại điều kiện bền ta có: 

  2max
max kN/cm 3,16

368
100.60

===σ
xW

M  

sai số tương đối: %9,1%100
16

163,16
=×

− ;  vậy dầm đủ bền. Chọn 2  20 

Bài toán cơ bản 3: Định tải trọng cho phép [P] để dầm thỏa điều kiện 
bền. 
 Thí dụ 7.3  Một dầm bằng gang có mặt cắt ngang như H.7.13. Xác định trị 
số mômen uốn cho phép(mômen có chiều như hình vẽ). Biết: 
[σ ] κ = 1,5 kN/cm2 . 
        Hỏi với trị số mômen uốn cho phép đó, ứng suất nén lớn nhất trong 
dầm là bao nhiêu?  
        Cho biết Jx = 25470 cm4 

x

H.7.12  

M = 60 kNmM = 60 KNm  
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                   Giải. 

       Từ điều kiện bền  k
x

xk

x

x

W
M

y
J
M

== maxmaxσ  ≤ [σ] k  

⇒    [ ] [ ] Ncm5,3537
8,10

254705,1
max

k
y
JM k

x
kx =×== σ  

Tương ứng ta có: 

 [ ] 2
maxmin N/cm 67,2 19,2 

54702
5,3537 ky

J
M n

x

x −=×−=−=σ  

 
 

7.2.5 Hình dáng hợp lý của mặt cắt ngang. 
    Hình dáng hợp lý là sao cho khả năng chịu lực của dầm là lớn nhất 
nhưng đồng thời ít tốn vật liệu nhất. Điều kiện: 

                
k

k

x

x y
J
M

σσ ==
maxmax      ,  

n

n

x

x y
J
M

σσ ==
maxmin

 

Lập tỉ số các ứng suất :            [ ]
α

σ
σ

==
n

k
n

k

y

y

max

max  

- Nếu vật liệu dòn: α < 1   vì   :   
nk

σσ p    nên  nk yy maxmax p  

    Ta chọn mặt căùt ngang không đối xứng qua trục trung hoà. 
    - Nếu vật liệu dẻo: α =1 nên nk yy

maxmax
=  

Ta chọn mặt căùt ngang đối xứng qua trục trung hoà. 
Theo biểu đồ ứng suất ta thấy càng gần trục trung hoà ứng suất càng nhỏ, 
nên tại đó vật liệu làm việc ít hơn ở những điểm xa trục trung hòa, vì vậy 
thường cấu tạo hình dáng mặt cắt sao cho vật liệu xa trục trung hòa . ví dụ 
hình chữ I,U,vành khăn ,hình rỗng… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H.7.13 

z 

192mm

108mm

M 

y 

x
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7.3  UỐN NGANG PHẲNG  

7.3.1 Định nghĩa- Dầm gọi là chịu uốn ngang phẳng khi trên mặt cắt 
ngang có 2 nội lực là: mômen uốn Mx và lực cắt Qy  ( H 7.14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2 Các thành phần ứng suất: 
  1- Thí nghiệm và quan sát biến dạng  

Kẻ những đường song song và vuông góc với trục thanh (H.7.16a). 
Sau biến dạng các góc vuông không còn vuông ( H.7.16b). 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2- Trạïng thái ứng suất:  

Khác với trường hợp uốn thuần túy, ngoài ứng suất pháp σz  do mômen 
Mx  gây ra còn có ứng suất tiếp τzy do lực cắt Qy gây ra. Trạng thái ứng suất 
của một phân tố có các mặt song song các trục tọa độ biểu diển như hình 
7.15 và 7.16c 

 

a) 

1    2 

dz
P

P b) 

τ yz 

c)

τ zy 

H. 7.16.  a) Thanh trước biến dạng 
  b) Thanh sau biến dạng 
  c) Trạng thái ứng suất phẳng 

σz σz

P L 

1

1

P

PL

+ 

Mx 

Qy 

H.7.14. Só đồ dầm 
chịu uốn ngang 

y 

H.7.15 Mặt cắt ngang dầm 
chịu uốn ngang phẳûng 

z

Mx 

Qy 

0 
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    3. Công thức tính ứng suất pháp:  
        Chấp nhận với sai số không lớn dùng công thức (7.2 ) để tính ứng suất 
pháp trong thanh chịu uốn ngang phẳng.(Lý thuyết đàn hồi đã chứng minh)  

                          y
J
M

x

x
z =σ                                                       (7.2 ) 

    4. Công thức tính ứng suất tiếp: 
        Giả thiết: 

- Mặt cắt ngang dầm có chiều rộng bé so với chiều cao. 
       - Ứùng suất tiếp phân bố đều theo bề rộng của mặt cắt và cùng chiều 
với lực căõùt (nghĩa là mọi điểm nằm cách đều đường trung hòa thì có cùng trị 
số ứng suất tiếp). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ta xác định quy luật phân bố ứng suất tiếp dọc theo chiều cao của mặt cắt 
ngang.  
  Xét đoạn dầm giới hạn bởi 2 mặt cắt 1-1 và 2-2 cách nhau dz (H.7.17a). 
Để khảo sát ứng suất tiếp tại điểm K cách đường trung hòa x một khoảng y, 
ta dùng mặt cắt đi qua K vuông góc với lực cắt.  
  Xét cân bằng của phần dưới ABCDEFGH ( H.7.17b)  
Theo các giả thiết đã nêu, các ứng suất tiếp τzy thẳng đứng có phương song 
song với lực cắt thì phân bố đều trên mặt thẳng đứng ABCD. Ngoài ra theo 
định luật đối ứng của ứng suất tiếp , trên mặt vuông góc với mặt cắt ngang 
ABFE cũng có ứng suất tiếp τyz có giá trị bằng với τzy ( H.7.17b). 

M x  

dz 

Q 1y

Q 2y  

M x + dM x

Q 1y

M x

dz

01

Y

X 

y 

G

F 

E

D

C

B

A

zyτ

yzτ  
1zσ  

01

02
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          Như vậy, tồn tại ứng suất tiếp theo phương ngang giữa các lớp song 
song với trục dầm cũng như các ứng suất tiếp thẳng đứng trên các mặt cắt 
ngang của dầm. Tại một điểm, các ứng suất này có giá trị bằng nhau. 

 
 Phương trình cân bằng theo phương z  dọc  trục  thanh   cho:  
           021 =+− TNN   (a) 

trong đó: N1 - là hợp của các lực tác dụng trên mặt 1-1 được tính bởi: 

  ∫∫ ==
Fc

x
Fc z ydF

J
MdFN 11 σ   (b) 

    N2 - là hợp của các lực tác dụng trên mặt 2-2 được tính bởi: 

 ∫∫
+

==
Fc

x

xx
Fc z ydF

J
dMMdFN 22 σ  (c) 

        T - là hợp của các lực tác dụng trên mặt trên ABEF của phần tử: 
   dzbT c

yzτ=                                                   (d) 

Thay (b), (c), (d) vào (a) ⇒ 

   0
c

=+
+

− ∫∫ dzbydF
J

dMMdFy
J
M c

yzF
x

xx
F

x

x

c

τ    (e) 

    ⇒             ∫⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

cFc
x

x
yzzy ydF

bJdz
dM 1ττ   (f) 

thay Qy = dMx/dz  ta được: 

   ∫==
cFc

x

y
yzzy ydF

bJ
Q

ττ   (g) 

  Đặt:  ∫=
cF

c
x ydFS        ⇒   c

x

c
xy

yzzy bJ
SQ

== ττ      (7.11)  

 Công thức (7.11) gọi là công thức D.I. Zhuravski 

S c
x :momen tỉnh của phần diện tích bị cắt (F c )đối với trục trung hòa. 

bc: bề rộng tiết diện cắt. 

J x :Momen quán tính của tiết diện. 

Q y : Lực cắt tại tiết diện đang tính. 
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5-Phân bố ứng suất tiếp trên một số mặt cắt thường gặp: 

 + Mặt cắt ngang chữ nhật (H.7.18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diện tích bị cắt Fc là hình chữ nhật , nên 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 2

2

422
2/

2
yhbyhyyhbS c

x  (i) 

 Thay vào (7.11)  ⇒    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 2

2

42
yh

J
Q

x

y
zyτ            (7.12) 

Hệ thức này chứng tỏ ứng suất tiếp trong dầm tiết diện chữ nhật biến 
thiên theo quy luật bậc hai theo khoảng cách y từ trục trung hòa và biểu đồ 
theo chiều cao của dầm có dạng như trên H.7.18c.  

     τ zy  = 0 khi 2/hy ±=  ( các điểm ở biên trên, dưới của mặt cắt)  

     zyτ = τmax   khi  y= 0 ( các điểm trên  trục trung hòa)ø:  

 
F
Q

J
hQ y

x

y

2
3

8

2

max ==τ   (7.13) 

trong đó: F = bh - là diện tích của mặt cắt ngang.  
Thí dụ 7.4  Tính ứng suất pháp và ứng suất tiếp cực đại trên dầm có mặt 
cắt ngang hình chữ nhật bxh (H. 7.19) 
  Cho biết: q = 12 kN/m , l = 4 m; h = 27 cm, b = 18 cm, ứng suất cho phép 
[σ ] = 1,1 kN/cm2, [τ] = 0,22 kN/cm2.  

                          Giải. 

       Mômen cực đại ở giữa dầm: 

 kNcm 2400
8

104412
8

22

max =
×××

==
qlM   

h/2 

h/2 

M M+dM

m 

n 

m1 

n1 

p         p1 

a) 

Fc 

y
h

b

x

y

b) c) 

      H.7.18. Phân bố của ứng suất tiếp trên mặt cắt 
ngang chữ nhật   

τmax 

q 

ql/2

ql/2

ql2/8 

Q

M

l b

h
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Lực cắt cực đại ở hai gối tựa: 
 kN 24

2
412

2max =
×

==
qlQ  

Ứng suất cực đại: 

 22
2

max
max kN/cm 1,1kN/cm095,1

2718
62400

<=
×

×
==

W
M

σ

 22max
max kN/cm 22,0kN/cm 075,0

27182
243

2
3

<=
××

×
==τ

bh
Q  

 
+  Mặt cắt ngang hình tròn và hình vành khăn (H.7.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Khi dầm có mặt cắt ngang là hình tròn, ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang 
không còn song song với lực cắt nữa. Nếu không có lực tác dụng trên mặt 
ngoài của dầm, ứng suất tiếp trên hai diện tích vi phân tại các điểm 1 và 2 
trên vùng sát chu vi của mặt cắt ngang phải hướng theo phương tiếp tuyến 
với chu vi này (H.7.20a).  

Các tiếp tuyến này có phương đồng quy tại điểm C trên phương tác 
dụng của lực cắt. Bởi vì lực cắt Qy là hợp của các ứng suất tiếp (H.7.20), 
nên các ứng suất tiếp tại các diện tích vi phân tại 3 và 4 có cùng khoảng 
cách y tới trục trung hòa sẽ có phương đi ngang điểm C.  

Mỗi ứng suất tiếp này có thể phân thành hai thành phần: thành phần 
thẳng đứng τ1, và nằm ngang τ2. Các thành phần nằm ngang tác dụng trên 
hai phần trái và phải sẽ tự cân bằng nhau do tính đối xứng, trong khi các 
thành phần thẳng đứng hợp lại thành lực cắt Qy. 

H.7.19 

C 

Qy 

b(y) 

τ1  τ1 

21 τ2 3 4 

a) 

ξ 

dξ 

y

b(ξ)

b(y)

R

b)

H.7.20. Ứng suất tiếp trên  mặt cắt ngang hình tròn 

τmax 

c) 
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 Như vậy, trong dầm có mặt cắt ngang tròn, thành phần τ1 sẽ đóng vai 
trò của τ  trong dầm có mặt cắt ngang hình chữ nhật. 
 Mômen tĩnh của phần diện tích giới hạn bởi biên dưới mặt cắt ngang và 
mặt cắt song song với mặt trung hòa ở khoảng cách y từ trục trung hòa x 
cho bởi: 

  ∫∫ ==
cc FF

c
x dbdFS ξξξξ )(  (j) 

ta coù:    ( ) 222 yRbbc −=ξ=  (k) 

trong đó: R - là bán kính của hình tròn mặt cắt ngang. 
 Do vậy:  ( ) 2/32222

3
2.2 yRdyRS

r

y
c
x −=ξξ−= ∫  (l) 

và thành phần ứng suất tiếp theo phương thẳng đứng có trị số: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 2

2

1
3
4

R
y

F
Qy

zyτ  (7.14) 

τ zy  = 0 khi 2/hy ±=  ( các điểm ở biên trên, dưới của mặt cắt)  

zyτ = τmax   khi  y= 0 ( các điểm trên  trục trung hòa)ø:  

           
F
Qy

3
4

max =τ  ,( F:diện tích hình tròn)                  (7.15) 

 
         
 

+ Mặt cắt ngang hình chữ Ι, hay chữ T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a b c d

e 
f 

y

b 

h 

h1/2 

h1/2 

x

a) 

H.7.17. Ứng suất tiếp trong lòng của dầm chữ I 

b) 

h1/2 

h1/2 

maxτ  

 

t 

1τ  
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    Các mặt cắt ngang chữ  hay chữ T được xem như  cấu tạo bởi các hình 
chữ nhật ghép nên với mức độ chính xác nhất định, các công thức dùng cho 
dầm mặt cắt ngang chữ nhật cũng dùng được cho các loại mặt cắt này. Ứng 

suất tiếp  được tính bằng công thức Zhuravski :     c
x

c
xy

bI
SQ

=τ  

♦ τzy  trong bản bụng: Xét điểm có tung độ y ( H.7.21a) 
        bc chính là bề rộng bản bụng:  bc = d  
        Sx

c là mômen tĩnh của phần diện tích gạch chéo dưới mức  ef  đối với 
trục trung hòa x.  Sx

c có thể tính bằng mômen tĩnh của nửa hình Ι ( trong 
bảng ghi là Sx ) trừ mômen tĩnh của phần diện tích (y x d) 

        )(
2
yydSS x

c
x ××−=  (o) 

⇒ Ứng suất tiếp  τzy trong bản bụng của dầm chữ Ι là 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×−= )(

2

2ydS
dJ

Q
x

x

y
zyτ  (p) 

(p) chỉ rằng ứng suất tiếp trong bản bụng của dầm chữ I biến thiên 
theo quy luật parabol dọc theo chiều cao của dầm.  

zyτ = τmax   khi  y = 0 ( các điểm trên  trục trung hòa)ø:  

 x
x

y S
dJ

Q
=maxτ    (7.17) 

zyτ = τ1  khi 12
ht

h
y =−=  ( điểm tiếp giáp giữa bụng và cánh). 1τ  khá lớn 

và:     ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×−=

2

2
1

1
hdS

dJ
Q

x
x

yτ  (7.18) 

♦ τzy  trong bản cánh: Xét một điểm trong bản cánh, bề rộng cắt bc = b khá 
lớn so với d, nên  τzy  trong cánh bé, có thể bỏ qua (H.7.21) 

♦ τzx  trong bản cánh: Xét một điểm trong cánh (H7.21), bc = t 

   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −×=

222
thxbtS c

x
 

⇒    
x

y

zx J

thxbQ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −×

= 222τ                     (7.19) 

Ứng suất tiếp τzx  phân bố bậc nhất theo x , biểu đồ phân bố như H.7.21 
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Thí dụ 7.5  Tính ứng suất tiếp ở các điểm trên trục trung hoà trong thân của 
dầm chữ T có mặt cắt ngang như trên H.7.22 . Cho b = 8 cm, d = 2 cm, h = 
16 cm, h1 = 14 cm, và Q = 20 kN. 

    Giải 

Khoảng cách c tới trọng tâm của mặt cắt ngang  

được xác định bởi: 

cmc  09,6
21428

9214128
=

×+×
××+××

=  

Mômen quán tính Jx  của mặt cắt ngang: 

4

2
3

2
3

3,1144

)09,69(214
12
142)109,6(28

12
28

cm

J x

=

−××+
×

+−××+
×

=   

+ Ứng suất tiếp ở các điểm trên trục trung hòa: 
 bc = 2 cm            
Mômen tĩnh của phần diện tích dưới trục trung hòa đối với trục này là: 

       ( ) 3
2

cm  208,98
2

09,6162
=

−×
=c

xS   ⇒  2
max kN/cm 858,0

23,1144
208,9820

=
×

×
=τ  

+ Ứng suất tiếp ở các điểm tiếp giáp cánh và bụng : bc = 2 cm          
 

   ( ) 3cm 44,81109,682 =−××=c
xS   ⇒       2

1 kN/cm 712,0
23,1144

44,8120
=

×
×

=τ  

  

7.4  KIỂM TRA BỀN DẦM CHỊU UỐN NGANG PHẲNG 

 Trên mặt cắt ngang của dầm chịu uốn ngang phẳng có 2  ứng suất: 
 - Ứng suất pháp σ z  do mômen uốn Mx gây ra. 

       - Ứng suất tiếp τ zy  do lực cắt Qy  gây ra. 

  Biểu đồ phân bố ứng suất pháp và ứng suất tiếp theo chiều cao của mặt 
cắt ngang hình chữ nhật (H.7.23b,c), ta thấy có ba loại phân tố ở trạng thái 
ứng suất khác nhau (H.7.23a): 

- Những điểm ở biên trên và dưới τ = 0, chỉ có σ z ≠  0 nên trạng thái ứng 

suất của các phân tố ở những điểm này là trạng thái ứng suất đơn 
- Những điểm nằm trên trục trung hòa σ a  = 0, chỉ có τ max  nên trạng 

thái ứng suất của những phân tố ở những điểm này là trượt thuần túy. 

H.7.22

c

b = 8 cm

h = 16 cm 

=14cm  
cm

n

y 

x
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- Các điểm khác, σ z ≠ 0 và τ zy ≠ 0, nên chúng ở trạng thái ứng suất 

phẳng đặt biệt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. 7.23  a) Các phân tố ở trạng thái ứng suất khác nhau 
b) Sự phân bố ứng suất pháp;  c) Sự phân bố ứng suất tiếp 

 

⇒ Khi kiểm tra bền toàn dầm, phải bảo đảm mọi phân tố đều thỏa điều 
kiện bền. (đủ 3 điều kiện bền) 
 a) Phân tố ở trạng thái ứng suất đơn (những điểm ở trên biên trên và 
dưới của dầm), xét tại mặt cắt có 

max
M  và sử dụng thuyết bền ứng suất pháp 

lớn nhất ta có: 
+ Dầm làm bằng vật liệu dẻo, ][][][ σ=σ=σ nk , điều kiện bền:  
   ][max σ≤σ  (7.20) 

+ Dầm làm bằng vật liệu dòn, ][][ nk σ≠σ , điều kiện bền : 

   ][
][

min

max

n

k

σ≤σ

σ≤σ
 (7.21) 

b) Phân tố ở trạng thái ứng suất trượt thuần túy (những điểm nằm trên 

trục trung hòa), xét tại mặt cắt có maxyQ ta có    [ ]ττ ≤= c
x

xy

bJ

SQ

.

.max

max  

+ Dầm bằng vật liệu dẻo:  

Theo thuyết bền ứng suất tiếp lớn nhất (TB 3): 2
][][max

σ
=τ≤τ   (7.22) 

σmin 

+

Mmax 

σ 

τmax 

σmin 

σmax 

σmax 

τmax 

a) 
b) c) 

Qmax 

τ 
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Theo thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng (TB 4):  

  
3
][][max

σ
=τ≤τ  (7.23) 

+ Dầm bằng vật liệu dòn: sử dụng thuyết bền Mohr (TB 5):  
  

m+
σ

=τ≤τ
1

][][max   (7.24) 

trong đó:     
][
][

n

km
σ
σ

=                 (7.25) 

c) Phân tố ở trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt:  
-Xét tại mặt cắt có mômen uốn Mx và lực cắt Qy cùng lớn,(có thể nhiều 

mặt cắt). 
-Chọn điểm nguy hiểm trên mặt cắt để có zσ  và zyτ  tương đối lớn (chỉ 

cần kiểm tra tại những nơi nguy hiểm như nơi tiếp giáp giữa lòng và đế của 
mặt cắt chữ Ι, chữ C…)chỗ thay đổi tiết diện. Các  ứng suất của phân tố này 
được tính bởi các công thức quen thuộc:  

   y
J
M

x

x
z =σ     và     c

x

c
xy

zy bJ
SQ

=τ  

-Tính ứng suất chính của phân tố.   22
31 4

2
1

2
τσσσ +±=,  

Điều kiện bền (chương 5): 
  + Dầm làm bằng vật liệu dẻo:  

Theo TB 3: (7.26) ][4 22
313 σ≤τ+σ=σ−σ=σ zyzt  

Theo TB 4: ][3 22
4 σ≤τ+σ=σ zyzt  (7.27) 

+ Dầm làm bằng vật liệu dòn: Dùng TB 5 
 ][4

2
1

2
1 22

5 σ≤τ+σ
+

+σ
−

=σ zyzzt
mm  (7.28) 

Từ đây cũng có ba bài toán cơ bản: 
 Bài toán cơ bản 1: Kiểm tra bền  

Bài toán cơ bản 2: Chọn kích thước mặt cắt ngang 
Dựa vào điều kiện bền của phân tố ở trạng thái ứng suất đơn để chọn 

sơ bộ kích thước mặt cắt ngang dầm. Sau đó, tiến hành kiểm tra bền đối với 
các phân tố ở trạng thái ứng suất khác . Nếu không đạt thì thay đổi kích 
thước mặt cắt ngang. 
 Bài toán cơ bản 3: Định tải trọng cho phép.  

Từ điều kiện bền của phân tố ở trạng thái ứng suất đơn, xác định sơ 
bộ tải trọng cho phép sau đó tiến hành kiểm tra bền các phân tố còn lại 
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Thí dụ 7.9 Cho dầm có mặt cắt ngang và chịu lực như hình vẽ. 
1/ Vẽ biểu đồ Mx và Qy. 
2/ Tính ứng suất pháp và ứng suất tiếp lớn nhất tại mặt cắt m-m 
    (bên trái c). 
3/Tính ứng suất chính tại điểm K(mặt cắt tiếp giáp lòng và đế)mặt m-m, 
Theo TB3. 
 

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                 

                                                                                      441388 cmJX ,=  

                                                                                   

 

Tại mặt cắt m-m cónội lực : mkNqaM x −=×××== 5421110
4

17
4

17 2 ,  

                                            kNqLQy 527110
4

11
4

11 ,=××==  

             cmycmy nk 6744 ,,,, maxmax ==                         

         2471344 cmkNy
J
M k

x

x
mm /,,

1388,4
4250 max

max =×==−σ  

7,6cm 

4,4cm 

3ql 

A 

qa 
ql 

q 

3L L LL 

B C D H m 

m ql 2  

qL
4

13
 qa

4
11

 

qL
4

15
 

4cm 

8cm 

12cm 3cm 3cm 

X 

Y 

 
4

qL 
qL

4
11

_

qL
4

13
 qL

4
1

ql 2  
ql 2

4
17 qL
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        2262367 cmkNy
J
M n

x

x
mm /,,

1388,4
4250 max

min −=×−=−=−σ  

   25720 cmkN
bJ
SQ

c
x

c
xymm /,max ==−τ      ,  với        328173

2
676732 cmSC

X ,),,( =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××=   

Tính ứng suất chính tại K. 

21740
1841388

4158527 cmk ,
,

,,
=

×
×

=τ ,      ( ) 33 415822418 cmcmS c
x ,, =××  

( ) 2 kN/cm,,
,

221444
41388

4250
=−×=z

kσ  

Theo thuyeát beàn 3: 

( ) ( )
     

/,,, 2
2

222
3 22274042214 cmkNKKt =+=+= τσσ  

Thí dụ 7.6 Xác định kích thước mặt cắt ngang hình chữ nhật , 
 cho[σ ] = 1 kN/cm2.,  L=1m ,h=2b .Tính maxτ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22

2

2
6100126

)(
max,

max bbhb
qa

W
M x

×
×××

=
×

×
==σ ≤1       ⇒      b=7cm,h=14cm 

 

q=2kN/m 

P=3qa 
L

h=2b 

b 

2qa 

qa 
qa 

+
 

qa 2  
2

2qa
 

L

A 
B 
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     2060
98

12251
147
25151 cmkNqa

F

Qy
/,,,,max =

×××
=

×
×

==τ  

 
 
 
Thí dụ 7.7  Xác định số hiệu mặt cắt ngang theo yêu cầu độ bền, nếu       
[σ ] = 16 kN/cm2. 

                                                       

      

 

 

 

 

 

 

                                           Giải. 

Mô men uốn cực đại và lực cắt cực đại xảy ra tại cùng một mặt cắt dưới tác 
dụng của tải trọng: 

  Mmax = 60 kNm;  Qmax = 60 kN 

Mô men chống uốn cần thiết là: 

  [ ]
3cm375

16
6000max, ===

σ
x

x

M
W   

Tra bảng thép hình mặt cắt [ �OCT 8240-56 ta chọn 2[22 với:  

một [22 có d = 5,3 mm, F = 26,7 cm2; Wx = 193 cm2; Sx = 111 cm3;  

Jx = 2120 cm4;   h = 22 cm; t = 0,96 cm; b = 8,2 cm. 

Kiểm tra bền thép hình mới chọn: 

* Phân tố ở trạng thái ứng suất đơn: đương nhiên thỏa 

* Phân tố ở trạng thái ứng suất trượt thuần tuý: tại mặt cắt có: 

 Qy,max = 60 kN 

t 

60 kN 60 kN

1 m 6 m 1 m

60 kNm

60 kN

60 kN 

Qy 

Mx 

H.7.21 

zo 

b 

h/2 

h/2 

d 

t 
A 

H.7.22 
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 c
x

c
xy

bI
SQ

=maxτ       với 
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

=
×==

×=
×==

kN 
cm  

cm  
cm   

4

3

60
53,022

21202
11122

y

c
x

x
c
x

Q
db

J
SS

 

Suy ra: 2kN/cm 96,2
53,0221202

111260
max =

×××
××

=τ  

Theo thuyết bền ứng suất tiếp cực đại: 

 [ ] [ ]
max8

2
16

2
τστ >=== 2kN/cm   

vậy phân tố này thỏa điều kiện bền. 
 * Phân tố ở trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt: đó là phân tố ở nơi tiếp giáp 
giữa lòng và đế tại mặt cắt nầy có: 

kNm 60max, =xM    và kN 60max, =yQ  

( ) 221,1496,011
21202

6000 kN/cm =−×
×

=A
xσ  

3cm 626,165
2
96,01196,02,82 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −×××=c

xS  

2kN/cm 21,2
53,0221202

626,16560
=

×××
×

=Aτ  

Theo thuyết bền ứng suất tiếp cực đại: 
 

( ) ( )
     

/,,, 2
2

222
3 3814212421144 cmkNAAt =+=+= τσσ  

vậy phân tố này thỏa điều kiện bền.  
 Kết luận: Chọn 2 [ 22. 
Thí dụ 7.8  Xác định tải trọng cho phép [P] của dầm cho trên H.7.25.  
 Cho:  a = 80 cm, [σ ] = 16 kN/cm2 

Giải 
  ♦ Biểu đồ lực cắt Qy và mômen uốn Mx  
      (H.7.25). Mặt cắt nguy hiểm có: 

PaMx 4
7

=  và PQy 4
7

=  

Mặt cắt I 10 coù:h = 10 cm; Jx = 198 cm4 

  Wx = 39,7cm3; Sx = 23cm3  , 

5/4P 
P/4 

7/4P 

5/4Pa 
7/4Pa 

Mx 

Qy 

a a2øa 

P
2øP 

10 
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 d = 0,45 cm; t = 0,72 cm;  b = 5,5 cm 
 ♦ Từ điều kiện bền của phân tố ở 
      TTỨS  đơn nguy hiểm ta có: 

][
4
7

σ≤
xW

Pa   ⇒ kN 537,4
80

7,3916
7
4][

7
4

=
×

×=
σ

≤
a
WP x    

 Ta chọn [P] = 4,53 kN.  

♦ Với trị số của P đã chọn, ta kiểm tra bền các phân tố còn lại ở TTỨS  
trượt thuần túy và TTỨS phẳng đặc biệt. 

++ Phân tố ở TTỨS  trượt thuần túy ; ở trục trung hòa của mặt cắt có:  

 kN 923,753,4
4
7

4
7

=×== PQy  

⇒     22
max kN/cm 8

2
][][kN/cm 046,2

45,0198
2353,4

4
7

=
σ

=τ<=
×

×
×=τ  

⇒     phân tố này thỏa điều kiện bền. 
++ Phân tố ở TTỨS phẳng đặc biệt; ở nơi tiếp giáp giữa lòng và đế tại 

mặt cắt có:  

kNm 342,68,053,4
4
7

4
7

=××== PaMx  và kN 923,7
4
7

== PQy  

 3cm 37,18
2

)72,010(72,05,5 =
−

××=′cxS  

 2kN/cm 634,1
45,0198

37,1853,4
4
7

=
×

××
=τzy  

 2kN/cm 71,1372,0
2
10

198
2,634

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −×=σz  

Theo thuyết bền ứng suất tiếp cực đại: 

 
( ) ( )

22

2222
3

kN/cm 16][kN/cm 09,14     

634,1471,134

=σ<=

×+=τ+σ=σ zyzt
 

♦ Kết luận:  Tải trọng cho phép [P] = 4,53 kN 
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           Thí du ï7.10:Cho dầm ABC chịu lực như hình vẽ . 

 Định [q] cho[σ ] = 16 kN/cm2. [τ ]=9kN/cm2 

 

 

 

 

 

                                                                                   h=20cm,b=0,76cm 

                                                                                  d =0,72cm,t=0,9cm  

                                                                             JX=1520cm4 ,WX=152cm3          
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   ⇒   [ ] [ ]
mkN

l
W

q x /,
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, 214
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359716
3 22 =

×
=

×
≤

σ  ,  vôùi      23qlM x =max  

Kiểm tra lại ứng suất tiếp với q vừa tìm.   

[ ]ττ ≤== 2074 cmkN
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7.5  QUĨ ĐẠO ỨNG SUẤT CHÍNH 

Trong phần bên trên chúng ta chỉ mới xác định trị số của ứng suất 
chính đối với một phân tố bất kỳ mà chưa đề cập đến phương của chúng. 
Những kết quả đạt được khá tốt đối với vật liệu có ứng suất cho phép khi 
kéo và khi nén là như nhau. Tuy nhiên, đối với các vật liệu như bê tông cốt 
thép, việc xác định phương của ứng suất chính tại mọi điểm rất cần thiết, để 
từ đó có thể đặt cốt thép gia cường theo các phương này. 

Ta có thể xác định phương của ứng suất chính thông qua vòng tròn 
Mohr. Giả sử σα và τα là các thành phần ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên 
mặt phẳng vuông góc với trục dầm và có trị số dương: 

 y
J
M

x

x
z =+= σσα   và  c

x

c
xy

zy bJ
SQ

=+= ττα  

 

τ α  = τ zy 

σ a  = σ z 

τzy

σ 1 σ3

σβ = 0
τβ =  τzy 

A
B 

τ

−τ 
C

MN 

σ

τ 

P 

Phương σ1

H. 7.26

Phương σ3 

 

Sau khi vẽ vòng tròn Mohr ứng suất chúng ta nhận thấy phương chính 
là phương nối từ điểm cực P(0,+τzy) với hai điểm A và B ở hai đầu đường 
kính của vòng tròn Mohr: PA chỉ phương ứng suất chính σ1, còn PB chỉ 
phương ứng suất chính σ3. 

 H.7.26 cho thấy, các vòng tròn Mohr ứng suất và các phương chính tại 
nhiều điểm khác nhau trên mặt cắt ngang. Ta giả sử rằng mômen uốn và 
lực cắt tại một mặt cắt mang dấu dương. Ứng suất chính thay đổi với biên 
mặt cắt ngang. Gần những biên, một trong các ứng suất chính bằng không, 
trong khi ứng suất chính kia có phương song song với trục dầm; còn ở trục 
trung hoà, các ứng suất chính có phương hợp với trục dầm một góc 45o. 
 Bằng phương pháp tương tự, ta có thể xác định được phương của ứng suất 
chính ở nhiều điểm trên dầm  (H.7.27) Ta vẽ các đường cong có tiếp tuyến 
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là phương của ứng suất chính và gọi các đường đó là quỹ đạo ứng suất 
chính của dầm chịu uốn. Các quỹ đạo này hợp thành hai họ đường cong 
vuông góc nhau, một họ là quỹ đạo ứng suất kéo và một họ là quỹ đạo ứng 
suất nén. Các phương của ứng suất chính tùy thuộc vào loại tải trọng và 
điều kiện biên của dầm.  

Trên H.7.28, quỹ đạo ứng suất kéo được biểu diễn bằng đường nét 
đậm còn quỹ đạo ứng suất nén biểu diễn bằng đường nét đứt.  

Người ta thường dùng các phương pháp thực nghiệm để xác định quỹ 
đạo ứng suất chính như phương pháp quang đàn hồi, phương pháp dùng 
sơn dòn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6  THẾ NĂNG BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI CỦA DẦM CHỊU UỐN PHẲNG 

A  
q

B 

l

H. 7.28. Quỹ đạo ứng suất chính của dầm 
tựa đơn chịu tải phân bố đều 

Mx 

Qy 
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σmax σmax 
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H.7.25 
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 Trong chương TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT, ta đã có công thức tính thế 
năng riêng biến dạng đàn hồi của một phân tố là: 

  ( )[ ]133221
2
3

2
2

2
1 2

2
1 σσσσσσμσσσ ++−++==
EV

Uu  (7.29) 

 Trường hợp dầm chịu uốn ngang phẳng, trạng thái ứng suất của phân 
tố là phẳng nên một thành phần ứng suất chính bằng không, σ2 chẳng hạn, 
khi đó biểu thức của thế năng riêng biến dạng đàn hồi có dạng: 

  [ ]31
2
3

2
1 2

2
1 σμσσσ −+==
EdV

dUu  (7.30) 

trong đó: σ1 và σ3 là các ứng suất chính được suy từ σz và τzy theo công thức: 

  2
2

1 22 zy
zz τ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σ

+
σ

=σ   (7.31) 

  2
2

3 22 zy
zz τ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σ

−
σ

=σ  (7.32) 

thay vào (7.30) ⇒ 

  
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
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⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2

22
2

22

22
2

2
2

2
2

2
1

zy
zz

zy
zz

E
u τσσμτσσ   

rút gọn ta được: 

  ( )
EE

u zyz μτσ +
⋅+=

12
22

22

 (7.33) 

 Ngoài ra, giữa các hằng số của vật liệu E, G, μ  tồn tại hệ thức sau: 

  ( )μ+
=

12
EG    (7.34) 

thay vào (7.33) và rút gọn, cuối cùng ta được: 

  
GE

u zyz
22

22 τ
+

σ
=   (7.35) 

thay biểu thức của σz và τzy bằng (7.2) và (7.11) ta được: 

  ( )
( )22

22
2

2

2

22 c
x

c
xy

x

x

bGJ

SQ
y

EJ
Mu +=  (7.36) 

  

 

 Thế năng biến dạng đàn hồi trong một đoạn thanh dz là: 
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với:   xF
JdFy =∫ 2  và nếu ta ký hiệu:  

  ( )
( ) η=∫F c

c
x

x

dF
b
S

J
F

2

2

2  (b) 

ta được: dz
GF
Q

dz
EJ

MdU y

x

x

22

22

η+=  (c) 

 Do đó, thế năng biến dạng đàn hồi trong cả thanh với chiều dài L là: 

  ∫ ∫+=
L

o

L

o

y

x

x dz
GF
Q

dz
EJ

MU
22

22

η  (7.37) 

 Với thanh có độ cứng thay đổi từng đoạn hay luật biến thiên của Mx và 
Qy thay đổi từng đoạn thanh, công thức trên có thể rút gọn lại: 

  ∑ ∑∫∫
= =

+=
n

i

n

i

L yL

x

x ii dz
GF
Q

dz
EJ

MU
1 1

0

2

0

2

22
η  (7.38) 

trong đó: Li - chiều dài mỗi đoạn thanh, n - số đoạn thanh 
  η − hệ số điều chỉnh sự phân bố không đều của ứng suất tiếp. 
 Bằng cách áp dụng công thức tính η ta có thể tính được hệ số này đối 
với một số tiết diện thông thường 
 - Mặt cắt ngang hình chữ nhật: η = 1,2 
 - Mặt cắt ngang hình tròn: 9/10=η  

- Mặt cắt ngang chữ Ι: lòngFF /=η  

         trong đó: F - là diện tích toàn bộ mặt cắt. 
          Flòng là diện tích phần lòng (phần bản bụng) của chữ Ι. 
 

7.7 DẦM CHỐNG UỐN ĐỀU 

 
Trong trường hợp dầm có mặt cắt 

ngang không đổi, ta đã chọn kích thước 
của theo mặt cắt có mô men uốn lớn 
nhất. Cách sử dụng vật liệu như vậy chưa 
hợp lý vì khi ứng suất tại những điểm 
nguy hiểm trên mặt cắt có mô men uốn 

P 
A

P/2 P/2

z

l/2 l/2

Pl/4

H. 7.29
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lớn nhất đạt đến trị số ứng suất cho phép thì ứng suất tại những điểm nguy 
hiểm trên các mặt cắt khác còn nhỏ hơn rất nhiều so với ứng suất cho 
phép. Như vậy ta chưa sử dụng hết khả năng chịu lực của vật liệu ở các 
mặt cắt khác. Để tiết kiệm được vật liệu ta phải tìm hình dáng hợp lý của 
dầm sao cho ứng suất tại những điểm nguy hiểm trên mọi mặt cắt ngang 
đều cùng đạt đến giá trị ứng suất cho phép. Dầm có hình dáng như vậy gọi 
là dầm chống uốn đều.  

Ta xét vài thí dụ cụ thể sau đây. 
Giả sử, ta có dầm chịu lực như trên hình vẽ (H.7.29), mô men uốn Mx 

và lực cắt Qy trên mặt cắt 1-1 nào đó cách gối tựa A bên trái một khoảng 
cách có trị số là: 

          2

2

x

y

pM z

pQ

=

=
 

Giả thiết mặt cắt ngang có hình dáng là một hình tròn. Như vậy trị số 
ứng suất pháp lớn nhất trên mặt cắt được tính với công thức: 

 max 3

.
0,1

x

x

M P z
W d

σ = =  

Với điều kiện ứng suất cực đại trên mọi mặt cắt cùng đạt tới trị số ứng 
suất cho phép [σ], ta tìm được luật biến thiên của đường kính d theo biến số 
z như sau: 

 
[ ]

3
.

0,1
p zd

σ
=     (a) 

 
 
 Như vậy hình dáng của thanh phải có dạng đường nét đứt như trên 

hình vẽ (H. 7.30). 
Ta thấy tại hai đầu mút, mặt cắt có diện tích bằng không, điều đó hoàn 

toàn phù hợp với điều kiện biến thiên của mô men uốn, vì tại đó mô men 
uốn bằng không. Song, như vậy không thoả mản điều kiện bền của lực cắt 

Qy. Quả vậy, trên mọi mặt cắt của dầm ta đều có một trị số lực cắt 
2y
PQ =  và 

lực cắt đó sinh ra ứng suất tiếp lớn nhất max
4
3

yQ
F

τ = . Vì thế diện tích của mặt 

cắt cần phải đủ để chịu cắt. Do đó phải chọn đường kính với điều kiện: 

H. 7.30 

d1
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[ ]max
4
3

yQ
F

τ τ= ≤  

⇔  đường kính có trị số bé nhất cũng phải là: 

                                          
[ ]

21
4
3 .

yQ
d d

τ π
= =    (b) 

Vì điều kiện chế tạo, rất khó gia công để thanh có thể có hình dáng 
đường cong được biểu diễn theo biểu thức (a), nên trong thực tế người ta 
thường làm các trục hình bậc, nghĩa là đường kính của các mặt cắt thay đổi 
từng đoạn một, gần sát với đường chống uốn đều (H. 7.31). 

Các lò xo có sơ đồ chịu lực như (H.7.31), thường được ghép bởi các lá 
thép như (H.7.32). Các lá thép được ghép theo hình dáng của dầm chống 
uốn đều, hình dáng đó làm lò xo có trọng lượng nhỏ và chuyển vị lớn. Loại 
lò xo này thường dùng làm díp của các trục bánh xe. 

 
 
 
 
Đối với dầm có sơ đồ chịu lực như (H.7.33), nếu chiều cao của dầm 

không đổi thì dầm chống uốn đều có hình dáng như trên (H. 7.34). Mặt cắt 
ở đầu tự do có diện tích khác không vì dầm còn chịu lực cắt. Diện tích đó 
được xác định tuỳ theo trị số của lực cắt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

H. 7.33 H. 7.34

H. 7.31 H. 7.32
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BÀI TẬP CHƯƠNG 7 
7.1  Xác định chiều dài nhịp lớn nhất cho dầm tựa đơn có mặt cắt ngang 

hình chữ nhật (140 mm × 240 mm) chịu tác dụng của tải phân bố đều 
cường độ q = 6,5 kN/m nếu ứng suất cho phép là 8,2 MPa (trọng lượng 
của dầm đã kể trong q. 

       Trả lời:  3,68 m 

7.2  Một dầm thép mặt cắt ngang hình chữ I tựa đơn và có hai đầu mút thừa 
như trên H.7.2. Dầm chịu tác dụng của lực phân bố đều cường độ q = 10 
kN/m ở mỗi đầu mút thừa. Giả sử mặt cắt ngang chữ Ι có số hiệu 16 có 
mômen chống uốn (hay suất tiết diện) là 109 cm3. Xác định ứng suất 
pháp cực đại trong dầm do uốn, σmax do q. 

 q = 10 kN/m q = 10 kN/m

2 m 4 m 2 m

H 7.2  

7.3  Một dầm bằng gỗ ABC có mặt cắt ngang hình vuông cạnh b, tựa đơn 
tại A và B chịu tải trọng phân bố đều q = 1,5 kN/m trên phần mút thừa 
BC (H.7.3). Tính cạnh của hình vuông b, giả sử chiều dài nhịp L = 2,5 m 
và ứng suất cho phép [σ] = 12 MPa. Hãy kể đến trọng lượng riêng của 
dầm biết rằng trọng lượng riêng của gỗ là γ = 5,5 kN/m3. 

 q = 1,5 kN/m

L = 2,5 m L  = 2,5 m

A 
B C

b

b

H. 7.3  
7.4  Một máng nước có mặt cắt ngang như H.7.4. 
Máng đặt lên hai cột cách nhau 6 m. Vật liệu làm 
máng có trọng lượng riêng γ = 18 kN/m3. Hỏi khi 
chứa đầy nước thì ứng suất pháp và ứng suất tiếp 
cực đại là bao nhiêu? 

16 

12

4

4 4 

H. 7.4 
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Chương 8 
 

CHUYỂN VỊ CỦA DẦM CHỊU UỐN 
 
8.1  KHÁI NIỆM CHUNG 

 Khi tính một dầm chịu uốn ngang phẳng, ngoài điều kiện bền còn phải 
chú ý đến điều kiện cứng. Vì vậy, cần phải xét đến biến dạng của dầm. 
Dưới tác dụng của các ngoại lực, trục dầm bị uốn cong, trục cong này được 
gọi là đường đàn hồi  của dầm (H.8.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xét một điểm K nào đó trên trục dầm trước khi biến dạng. Sau khi  biến 
dạng, điểm K sẽ di chuyển đến vị trí mới K’. Khoảng cách KK’ được gọi là 
chuyển vị thẳng của điểm K. Chuyển vị này có thể phân làm hai thành 
phần: 
  Thành phần v vuông góc với trục dầm (song song với trục y) gọi là 
chuyển vị đứng hay độ võng của điểm K. 
  Thành phần u song song với trục dầm (song song với trục z) gọi là 
chuyển vị ngang của điểm K. 
 Ngoài ra , sau khi trục dầm biến dạng, mặt cắt ngang ở K bị xoay đi 
một góc ϕ, ta gọi góc xoay này là chuyển vị góc (hay là góc xoay ) của 
mặt cắt ngang ở điểm K. Có thể thấy rằng, góc xoay ϕ chính bằng góc giữa 
trục chưa biến dạng của dầm và tiếp tuyến ở điểm K của đường đàn hồi 
(H.8.1). 

 K 

K’ 

z

y 

ϕ 

 ϕ 

Đường đàn hồi 

P

P 

u 

H.7.1 

 v ≡ y(z)

K

K’

z 

y

ϕ

ϕ
Đường đàn hồi

P 

P 

z

H.7.2
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 Ba đại lượng u, v, ϕ là ba thành phần chuyển vị của mặt cắt ngang ở 
điểm K.  
            Trong điều kiện biến dạng của dầm là bé thì thành phần chuyển vị 
ngang u là một đại lượng vô cùng bé bậc hai so với v, do đó có thể bỏ qua 
chuyển vị u và xem KK’ là bằng v, nghĩa là vị trí K’ sau khi biến dạng nằm 
trên đường vuông góc với trục dầm trước biến dạng (H.8.2). 
  Góc xoay ϕ  có thể lấy gần đúng:  

dz
dvtg =ϕ≈ϕ . 

 
 Nếu chọn trục dầm là z, trục y  vuông góc với trục dầm, thì chuyển vị v 
chính là tung độ y của điểm K’. Tung độ y cũng chính là độ võng của điểm 
K. Ta thấy rõ nếu K có hoành độ z  so với gốc nào đó thì các chuyển vị y, ϕ 
cũng là những hàm số của z và phương trình đàn hồi là: 
   y(z) = v(z) 
 Phương trình của góc xoay sẽ là: 

   ( ) ( )zy
dz
dy

dz
dvz '===ϕ  

hay, phương trình của góc xoay là đạo hàm của phương trình đường 
đàn hồi. 
 Quy ước dương của chuyển vị: 
 - Độ võng y  dương nếu hướng xuống. 
 - Góc xoay ϕ dương nếu mặt cắt quay  thuận chiều kim đồng hồ. 
 Điều kiện cứng: Trong kỹ thuật, khi tính toán dầm chịu uốn, người ta 
thường khống chế độ võng lớn nhất của dầm không được vượt qua một giới 
hạn nhất định để đảm bảo yêu cầu về sự làm việc, mỹ quan của công 
trình..., điều kiện này được gọi là điều kiện cứng. Nếu gọi f là độ võng lớn 
nhất của dầm thì điều kiện cứng thường chọn là: 

   
1000

1
300
1

÷=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

L
f  

trong đó: L - là chiều dài nhịp dầm.  
 Tùy loại công trình mà người ta quy định cụ thể trị số của [ ]Lf . 
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8.2  PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CỦA ĐƯỜNG ĐÀN HỒI 

  Xét 1 điểm bất kỳ K trên trục dầm. 
    Trong chương 7 (công thức 7.1) ta đã lập được mối liên hệ giữa độ cong 
của trục dầm tại K sau  biến dạng với mômen uốn nội lực Mx tại K là: 

   
x

x

EJ
M

=
ρ
1                                          (a) 

   Mặt khác, vì đường đàn hồi được biểu diễn bởi phương trình hàm số y(z) 
trong hệ trục (yz) nên độ cong của đồ thị biểu diễn của hàm số ở 1 điểm K 
có hoành độ z  được tính theo công thức:  

    
( ) 2

3
21

1

y

y

′+

′′
=

ρ
 (b)                                 

(a) và (b)  ⇒     
( ) x

x

EJ
M

y

y
=

+

′′

2
3

2'1
 (c) 

  Đó là phương trình vi phân tổng quát của đường đàn hồi, tuy nhiên phải 
chọn sao cho hai vế của phương trình trên đều thỏa mãn. 
 

 
Khảo sát một đoạn dầm bị uốn cong trong hai trường hợp như H.8.3. Trong 
cả 2 trường hợp mômen uốn Mx và đạo hàm bậc hai y” luôn luôn trái dấu, 

cho nên phương trình vi phân của đường đàn hồi có dạng: 
   

( ) x

x
EI
M

y

y
−=

+ 2
3

2'1

''  

 Với giả thiết chuyển vị là bé (độ võng và góc xoay bé), có thể bỏ qua 
(y’)2 so với 1 và khi đó phương trình vi phân của  đường đàn hồi có dạng 
gần đúng như sau: 

z

y 
Mx > 0 
y” < 0 

MxMx  

y

Mx < 0 
y” > 0 

Mx  Mx

H.8. 3
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x

x
EI
My −=''     (8.1) 

trong đó: Tích số EJx
  là độ cứng khi uốn của dầm . 

8.3  LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐÀN HỒI BẰNG PHƯƠNG PHÁP        
TÍCH PHÂN KHÔNG ĐỊNH HẠN 

   Vế phải của phương trình vi phân (8.1) chỉ là một hàm số của z nên (8.1) 
là phương trình vi phân thường. 
  Tích phân lần thứ nhất (8.1)  ⇒  phương trình góc xoay: 

   ∫ +−== Cdz
EJ
My

x

x'ϕ  (8.2) 

  Tích phân lần thứ hai  ⇒  phương trình đường đàn hồi: 

   ∫ ∫ +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= DdzCdz

EJ
My

x

x  (8.3) 

  Trong (8.2) và (8.3), C và D là hai hằng số tích phân sẽ được xác định 
các điều kiện biên. Các điều kiện này phụ thuộc vào liên kết của dầm và 
phụ thuộc vào sự thay đổi tải trọng trên dầm. 

  

 

 

 Đối với dầm đơn giản, có thể có các điều kiện như sau:                             
 + Đầu ngàm của dầm console có góc xoay và độ võng bằng không 
(H.8.4a):     yA  = ϕA  =  0 
 + Các đầu liên kết khớp độ võng bằng không (H.8.4b): 
          yA  =  yB  =  0 
 + Tại nơi tiếp giáp giữa hai đoạn dầm có phương trình đường đàn hồi 
khác nhau, độ võng và góc xoay bên trái bằng với độ võng và góc xoay 
bên phải ( điểm C trên H.8.4b):   yC

tr   =  yC
ph;   ϕC

tr  =  ϕC
ph 

 
 
 
 
 
 

H. 8.4

yA  = ϕA  =  0 

A 

a) yA = 0 yB = 0 b)

A B C
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Thí dụ 8.1  Viết phương trình đường đàn hồi và góc xoay cho dầm công         
son (console) như H.8.5. Từ đó suy ra độ võng và góc xoay lớn nhất. Cho       
EJx = hằng số.              

 Giải.  

Phương trình mômen uốn tại 
mặt cắt có hoành độ z  là: 

   Mx=–Pz    (a)                   
  
thế vào (8.1) ⇒ phương trình vi phân của đường đàn hồi : 

   
xx

x

EJ
Pz

EJ
My =−=''  (b) 

tích phân hai lần, ⇒ C
EJ
Pzy

x

+==
2

'
2

ϕ  (c) 

                DCz
EJ
Pzy

x

++=
6

3

    (d) 

C và D được xác định từ các điều kiện biên về độ võng và góc xoay tại 
ngàm: 
   z  =  L;  ϕ  =  0 và y  =  0 
thay các điều kiện này vào (c) và (d) ⇒ 

   
xx EJ

PLD
EJ
PLC

3
  ;

2

32

=−=  

 Vậy phương trình đường đàn hồi và góc xoay là: 

   ;
326

323

xxx EJ
PLz

EJ
PL

EJ
Pzy +−=  

             
xx EJ

PL
EJ
Pz

22

22

−=ϕ  

Độ võng và góc xoay lớn nhất ở đầu tự do A của dầm; ứng với z = 0, ta có:

       
xx EJ

PL
EJ
PLy

2
  ;

3

23

max −== ϕ  

 ymax > 0 chỉ rằng độ võng của điểm A hướng xuống 
 ϕ  < 0 chỉ rằng góc xoay của điểm A ngược kim đồng hồ. 
 
 

A B 

yB = ϕB =  0 

 P

y

z

z
L

H.7.5 
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Thí dụ 8.2  Tính độ võng và góc xoay lớn nhất của dầm (H.8.6). 
 Cho EJx = hằng  
                        Giải.  

Phương trình mômen uốn tại 

 mặt cắt có hoành độ z là:  

          
2

2qzMx −=  (a) 

thế vào (8.1), ⇒   
xEJ

qzy
2

''
2

−=  (b) 

tích phân hai lần, ⇒  C
EJ
qzy

x

+==
6

'
3

ϕ   (c) 

           DzC
EJ

qzy
x

++=
24

4

   (d) 

hai điều kiện biên ở đầu ngàm z = L; ϕ = 0 và y = 0  cho : 

          
xx EJ

qLD
EJ
qLC

8
  ;

6

43

=−=  

 Vậy phương trình đàn hồi và góc xoay là: 

           ;
8624

434

xxx EJ
qLz

EJ
qL

EJ
qLy +−=  

          
xx EJ

qL
EJ
qL

66

33

−=ϕ  

 Độ võng và góc xoay lớn nhất ở đầu tự do A của dầm; ứng với z = 0, ta 
có:          

                               
8

4

max
xEJ

qLy =   và    
x

A EJ
qL

6
 

3

−=ϕ  

Thí dụ 8.3  Tính độ võng và góc xoay lớn nhất của dầm đơn giản  chịu tải 
phân bố đều (H.8.7). Độ cứng EJx của dầm không đổi. 

  Giải. 
         Phương trình mômen uốn tại 

mặt cắt ngang có hoành độ z là: 

( )2
2

222
zLzqqzzqLMx −=−=              (a) 

thay vào (8.1), ⇒ phương trình vi 
phân của đường đàn hồi như sau: 

z

y

A
z

L 

B

L/2

H.8.7 

q 

z
A 

B

yB = ϕB =  0

q

y

z
L

H.8.6 
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     ( )2

2
'' zLz

EJ
qy

x

−−=   (b) 

tích phaân hai laàn, ⇒ CzLz
EJ
qy

x

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−==

322
'

32

ϕ  (c) 

           DzCzLz
EJ
qy

x

++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

1262

43

   (d) 

điều kiện biên ở các gối tựa trái và phải của dầm: 
⎩
⎨
⎧

==
==

0y;Lz:khi
0y;0z:khi

 

           ⇒   
xEJ

qLD
24

C  ;0
3

==  

 Như vậy phương trình đường đàn hồi và góc xoay là: 

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= 3

3

2

23

21
24 L

z
L
zz

EJ
qLy

x

   (e) 

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−== 3

3

2

23

461
24

'
L
z

L
z

EJ
qLy

x

ϕ    (g) 

 Độ võng lớn nhất của dầm ở tại mặt cắt ngang giữa nhịp ứng với:  
z = 

2
L   (tại đây y’ = 0) 

thay z =   
2
L     vào (e),  

x
L

z EJ
qLyy

384
5 4

2
max ==

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ =
 

 Góc xoay lớn nhất, nhỏ nhất (y’max , y’min) tại mặt cắt ngang có y” = 0 
(hay Mx = 0), tức ở các gối tựa trái và phải của dầm. Thay z = 0 và z = L 

lần lượt vào (g) ⇒            
xEJ

qLy
3

maxmax 24
1' ==ϕ      

xEJ
qLy

3

minmin 24
1' −==ϕ  

 Góc xoay của mặt cắt ở gối tựa trái thuận chiều kim đồng hồ, góc xoay 
của mặt cắt ở gối tựa phải ngược chiều kim đồng hồ. 
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Thí dụ 8.4  Lập phương trình độ võng và góc xoay của dầm trên hai gối tựa 
chịu lực tập trung P như H.8.8 cho biết EJx = hằng số. 

        

 

 

 

 

 

 

 
                              Giải.   

         Dầm có hai đoạn, biểu thức mômen uốn  trong hai đoạn AC và CB 
khác nhau nên biểu thức góc xoay và độ võng trong hai đoạn cũng khác 
nhau. Viết cho từng đoạn các biểu thức Mx, y’’, y’, y như sau:  

 Mômen uốn Mx trong các đoạn sau: 

 Đoạn AC (0 ≤  z1 ≤  a): 1)1( z
L
PbMx =   (a) 

 Đoạn CB (a ≤  z2 ≤  L): ( )azPz
L
PbMx −−= 22)2(   (b) 

 Phương trình vi phân của đường đàn hồi trong mỗi đoạn:  

 Đoạn AC:   11 '' z
LEJ
Pby

x

−=    (c) 

 Đoạn CB:  ( )az
EJ
Pz

LEJ
Pby

xx

−+−= 222 ''  (d) 

 Tích phân liên tiếp các phương trình trên, ta được: 
 Đoạn AC (0 ≤  z1 ≤  a): 

   1
2
11 2

' Cz
LEJ
Pby

x

+−=    (e) 

   111
3
11 6

DzCz
LEJ
Pby

x

++−=    (g) 

 Đoạn CB (a ≤  z2 ≤  L): 

A 

z 
B

P

a

H.8.8 

b

z 1  
Z 2  

L

Pab/L
Y 
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   ( ) 2
2

2
2
22 22

' Caz
EJ
Pz

LEJ
Pby

xx

+−+−=    (h) 

   ( ) 222
3

2
3
22 66

DzCaz
EJ
Pz

LEJ
Pby

xx

++−+−=    (i) 

  

          Xác định các hằng số tích phân C1, D1, C2, D2 từ các điều kiện biên
 - Ở gối tựa A, B độ võng bằng không 
 - Ở mặt cắt ngang C nối tiếp hai đoạn, độ võng và góc xoay của hai 
đoạn phải bằng nhau. 

⇔   khi:    z1 = 0;  y1 = 0 

           z2  = 0;  y2 = 0 

               z1 = z2 = a;  y1 = y2;  y1’ = y2’ 
Từ bốn điều kiện này ⇒: 

  

( )

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

+−=+−

++−=++−

=++−+−

=

2
2

1
2

22
3

11
3

22
3 3

1

22

66

0
66

0

ca
LEJ
Pbca

LEJ
Pb

Daca
LEJ
PbDaca

LEJ
Pb

DLCaL
EJ
PL

LEJ
Pb

D

xx

xx

xx

 

 Giải hệ phương trình trên, ⇒ 

  D1 = D2 = 0;  ( )22
21 6

bL
LEJ
PbCC

x

−==  

 Vậy phương trình góc xoay và độ võng trong từng đoạn là: 
 Đoạn AC (0 ≤  z1 ≤  a): 

  

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
==

66

26
3
1

1

22

1

2
1

22
'
11

zzbL
LEJ
Pby

zbL
LEJ
Pby

x

x

ϕ
 

 Đoạn BC (a ≤  z2 ≤  L): 

  

( )

( )
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
+

−
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

−
−==

666

622
3
2

2

223
2

2

222
2

2
2'

22

zzbLL
b
az

LEJ
Pby

bL
b

azLz
LEJ
Pby

x

x

ϕ

 

Tính độ võng lớn nhất trong dầm bằng cách dựa vào điều kiện   y’ = 0,  
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         Giả sử a > b. Trước hết ta sẽ xét độ võng lớn nhất trong đoạn nào  
         Ở gối tựa A (z1 = 0) góc xoay bằng: 

   01
6 2

2

1 >⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

L
b

EJ
PbL

x
Aϕ  

và ở C (z1 = a):     ( ) 0
31 <−−= ba
EJ

PbL

x
Cϕ  

 Như vậy, giữa hai điểm A và C góc xoay ϕ1 đổi dấu, nghĩa là sẽ bị triệt 
tiêu một lần. Điều đó cho thấy độ võng có giá trị lớn nhất trong đoạn AC.  
 Để tìm hoành độ z1(0) của mặt cắt ngang có độ võng lớn nhất, ta cho 
phương trình  ϕ1 = 0: 
    

[ ] ( )( ) 0
2
0

6
)0(

2
1

2

11 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=

zbL
LEJ
Pbz

x

ϕ  

⇒   
3

)0(
22

1
bLz −

=                   (o) 

 Sau đó đưa vào biểu thức (l) của độ võng,⇒ giá trị lớn nhất của độ 

võng       ( )
( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
== 2

222

1max 1
27

3
)0(1 L

b
EJ

bLPbyy
x

z   (p) 

 Các hệ quả: 
 - Nếu P đặt ở giữa nhịp dầm ( )2/Lb = ,  thì từ (o) và (p) , ta được: 

 
xEJ

PLyLLz
48

   ; 500,0
2

)0(
3

max1 ===  

 - Khi P ở gần gối B, tức b → 0 ta có:  z1(0) = 
3

L  = 0577L 

 Như vậy, nếu tải trọng di chuyển từ trung điểm D giữa nhịp dầm đến 
gối tựa B (H.8.9) thì hoành độ z1(0) sẽ biến thiên từ 0,5L đến 0,577L, tức là 
từ điểm D đến điểm E. Trong thực tế người ta thường quy ước là khi tải 
trọng P tác dụng ở một vị trí nào đó thì vẫn có thể coi độ võng lớn nhất ở 
giữa nhịp dầm. 

 Thí dụ, nếu tải trọng P tác dụng ở vị trí như H.8.8 thì độ võng ở giữa 

nhịp dầm sẽ bằng:  ( ) ( )22
2 43

48
bL

EJ
Pby

x
l −=  

 So sánh hai giá trị ymax và ( )2ly thấy hai giá trị này khác nhau và rất ít 

. 

0,500L

A

z 
BE 

D

0,577L 

H.8.9
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Nhận xét: Nếu dầm có nhiều đoạn, cần phải lập phương trình vi phân 
đường đàn hồi cho nhiều đoạn tương ứng. Ở mỗi đoạn , phải xác định hai 
hằng số tích phân, nếu dầm có n đoạn thì phải xác định 2n hằng số, bài 
toán trở nên phực tạp nếu số đoạn n càng lớn, vì vậy phương pháp này ít 
dùng khi tải trọng phức tạp hay độ cứng dầm thay đổi. 

 

8.4 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG VÀ GÓC XOAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẢI 
TRỌNG GIẢ TẠO (PHƯƠNG PHÁP ĐỒ TOÁN) 

 ♦ Phần trước, đã có liên hệ vi phân giữa nội lực và ngoại lực ( CH. 2): 

   

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=

=

=

q
dz
Md

Q
dz

dM

q
dz
dQ

x

x

2

2

  (a) 

 ♦ Đối với việc khảo sát đường đàn hồi của dầm , cũng có phương trình 
vi phân: 

         
x

x

EJ
M

dz
yd

−=2

2

  (b) 

 Đối chiếu các phương trình (a) và (b), ta thấy có sự tương tự sau: 
 

y 
  'y

dz
dy

=  

x

x

EJ
My

dz
yd

−== ''2

2

 

Mx 

Q
dz

dM x =  

q
dz
Md x =2

2

 

 

 Ta nhận thấy muốn tính góc xoay y’ và độ võng y thì phải tích phân 

liên tiếp hai lần hàm số  
x

x

EJ
M  

 Tương tự muốn có lực cắt Qy và mômen uốn Mx  thì phải tích phân liên 
tiếp hai lần hàm số tải trọng q. 

 Tuy nhiên ở phần trước ( CH.2), ta đã tính lực cắt Qy  và mômen uốn 
Mx  theo tải trọng q  từ việc khảo sát các phương trình cân bằng. 
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  Như vậy, cũng có thể tính góc xoay y’ và độ võng y theo hàm y”=-
x

x

EJ
M  

mà không cần tích phân. Đó cũng chính là phương pháp tải trọng giả 
tạo. 
  

           ♦ Phương pháp tải trọng giả tạo: 
        Tưởng tượng một dầm giả tạo (DGT) có chiều dài giống dầm thực 
(DT), trên DGT có tải trọng giả tạo gtq  giống như biểu đồ 

x

x

EJ
M

−  trên dầm 

thật, thì  sẽ có sự tương đương: 

                 gt
x

x q
EJ
My =−=''    ;   y’ =Qgt ;   y = Mgt  

trong đó: gtq - Tải trọng giả tạo 

    Qgt - Lực cắt giả tạo- Lực cắt trong DGT     

                gtM  - Mômen giả tạo- Mômen uốn trong DGT 

      ⇒ Muốn tính góc xoay y’ và độ võng y của một dầm thực (DT)        
(dầm đang khảo sát) thì chỉ cần tính lực cắt Qgt  và mômen uốn Mgt do tải 
trong giả tạo tác dụng trên  DGT gây ra.  

         Tuy nhiên, để có được sự đồng nhất đường đàn hồi y và Momen uốn 
Mgt  thì điều kiện biên của chúng phải giống nhau: y’ = Qgt ; y = Mgt tại bất 
kỳ điểm trên hai DT và DGT;  Ngoài ra nếu xét  tại điểm bất kỳ trên dầm 
phải khảo sát đến sự giống nhau của bước nhảy góc xoay y′Δ  và bước 
nhảy lực cắt  gtQΔ . 

 ♦ Cách chọn dầm giả tạo (DGT) 
 DGT được suy từ DT với điều kiện là nơi nào trên DT không có độ 
võng và góc xoay thì điều kiện liên kết của DGT ở những nơi đó phải tương 
ứng sao cho qgt không gây ra Mgt và Qgt.  
 Chiều dài của DT và DGT là như nhau.  

 Bảng 8.1 cho một số DGT tương ứng với một số DT thường gặp. 
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 ♦ Cách tìm tải trọng giả tạo qgt  

Vì 
x

gt EJ
Mxq −= , nên qgt bao giờ cũng ngược dấu với mômen uốn Mx. Do đó: 

 - Nếu: Mx > 0 thì qgt < 0, nghĩa là nếu biểu đồ Mx nằm phía dưới trục 
hoành (theo qui ước Mx > 0 vẽ phía dước trục thanh) thì qgt hướng xuống 

- Nếu: Mx < 0 thì qgt hướng lên. 

⇔  qgt  luôn có chiều hướng theo thớ căng của biểu đồ mô men Mx 
 

 

                                                                                         Bảng 8.1 

Dầm thực Dầm giả tạo 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

A B 

Mgt = 0 
Qgt  = 0 

Mgt ≠ 0 
Qgt ≠ 0 

A B

y = 0 
ϕ = 0 

y ≠ 0 
ϕ ≠ 0

A B

y  =  0 
ϕ  ≠  0 

y  =  0
ϕ  ≠  0 

A B 

Mgt = 0
Qgt ≠  0 

Mgt = 0 
Qgt ≠ 0 

A B 

Mgt ≠  0 
Qgt  ≠  0 

Mgt =  0 
Qgt  ≠  0 

Mgt =  0 
Qgt  ≠  0 
 Qtr = Qph 

A B

y ≠  0 
ϕ ≠  0 

y  =  0 
ϕ  ≠  0 

y =  0 
ϕ ≠  0 
ϕtr= ϕph 

A D

y ≠  0 
ϕ ≠  0 

y  ≠  0 
ϕ  ≠  0 

B C

y =  0 
ϕ ≠  0 

y =  0 
ϕ ≠  0 

A D B C 

Mgt ≠  0 
Qgt  ≠  0 

Mgt =  0 
Qgt  ≠  0 

Mgt =  0 
Qgt  ≠  0 

Mgt ≠  0 
Qgt  ≠  0 
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 Ngoài ra trong quá trình tính các nội lực Mgt, Qgt của DGT, cần phải 
tính hợp lực của lực phân bố qgt trên các chiều dài khác nhau. Do đó, để 
tiện lợi ta xác định vị trí trọng tâm và diện tích Ω của những hình giới hạn 
bởi các đường cong như bảng 8.2 dưới đây 

Bảng 8.2 
Vị trí trọng tâm 

Hình vẽ 
Diện tích 

(Ω) x1 x2 

 
 
 
 
 

 

 
2
Lh  

 

 
3
L  

 

3
2L  

 
 
 
 
 

 

3
Lh  

 

4
L  

 

4
3L  

 
 
 
 
 

 

1+n
Lh

 

 

2+n
L

 

 
( )

2
1

+
+

n
nL

 

 
 
 
 
 

 

3
2Lh  

 

8
3L  

 

8
5L  

 
 
 
 
 

 

3
2Lh  

 

2
L  

 

2
L  

 

 

Thí dụ 8.5  Tính độ võng và góc xoay ở 

A

L 
B

q

2
2qL

xEI
qL

2

2
Mx

DGT

a)

b)

c)

H. 8.10

h 

x1 x2

L 

C 

h 

x1 x2

L

C 
Bậc 2 

đỉnh

h 

x1 x2

L

C 
Bậc n

đỉnh

h 

x1 x2

L

C 
Bậc 2

đỉnh

h 

x1 x2

L

C

đỉnh
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đầu tự do B của dầm công xon chịu tải trọng phân bố đều q (H.8.10a). Độ 
cứng của dầm EJx = const  
                                Giải.  
        + Biểu đồ mômen uốn Mx của DTcóù dạng đường  bậc 2 được vẽ trên 
H.810b. 
        + DGT tương ứng với lực phân bố qgt như H.8.10c. 
  + Độ võng và góc xoay tại B của DT chính bằng mômen uốn Mgt và 
lực cắt Qgt tại B của DGT.Dùng mặt cắt ở sát B của dầm giả tạo, tính nội 
lực  ở mặt cắt ngang này và được: 

 ;
623

1 32

xx

B
gtB EJ

qLL
EJ
qLQ =××==ϕ                

xx

B
gtB EJ

qLLL
EJ
qLMy

84
3

23
1 42

=×××==  

Thí dụ 8.6  Tính độ võng 
và  
góc xoay tại C của dầm 
cho 
 trên H.8.11a. Đoạn dầm 
AB 

 có độ cứng 2EJ, đoạn 

 dầm BC có độ cứng EJ. 

                     Giải.  
+ Biểu đồ mômen uốn 
được vẽ trên H.8.11b.  
 Để dễ dàng trong 
việc tính toán ta phân tích 
Mx thành tổng  của các 
biểu đồ mômen uốn có 
dạng đơn giản như 
H.8.11c. 

+ DGT với lực  qgt như  
H.8.11d.  
(chú ý là độ cứng trong 
AB và BC khác nhau).  

+ Tính nội lực ở C của DGT. 

x

3L L

B
gt VH. 8.11

qL2

8
9

2qL

Mb)

A B
C

S2 qL

a)

8

29qL

qL2

c)

xEJ
qL2

x EJ 
qL
2

2 

C
d)

B
gt V

e)
xEJ

9qL
16

2

xEJ
qL
2 

2

x EJ 
qL 
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 Chia DGTthành hai DGT như H.8.11e, phản lực ở B của DGT AB là:   

x

B
gt EJ

qLV
3

16
1

=  

Phản lực này tác dụng lên DGT BC và dễ dàng tính được: 

          

xxx

C
gt

xxx

C
gt

EJ
qLL

EJ
qLLL

EJ
qLM

EJ
qL

EJ
qLL

EJ
qLQ

423

323

48
13

3
2

2
1

16
1

16
7

2
1

16
1

=+−=

+=+−=

 

 ⇒ độ võng và góc xoay tại C của DT 

             yC = C
gtM  = 

xEJ
qL4

48
13 ;  ϕC = =C

gtQ  
xEJ

qL3

16
7  

8.5  BÀI TOÁN SIÊU TĨNH (BTST) 

 Tương tự các bài toán về thanh chịu kéo, nén đúng tâm, ta còn có các 
BTST về uốn.  
 Đó là các bài toán mà ta không thể xác định toàn bộ nội lực hoặc phản 
lực  chỉ với các phương trình cân bằng tĩnh học, vì số ẩn số phải tìm của bài 
toán lớn hơn số phương tĩnh cân bằng tĩnh học có được.  
 Để giải được các BTST, cần  tìm thêm một số phương trình phụ dựa 
vào điều kiện biến dạng của dầm. 
 Xét cụ thể  thí dụ sau: 
 
Thí dụ 8.6  Vẽ biểu đồ nội lực cho dầm như H.8.12a. Biết EJ = hằng số. 
               Giải.  
 + Dầm đã cho có bốn phản lực cần tìm (ba ở ngàm A và một ở gối tựa 
B). Ta chỉ có ba phương trình cân bằng tĩnh học, nên cần tìm thêm một 
phương trình phụ về điều kiện biến dạng của dầm. 
 + Tưởng tượng bỏ gối tựa ở đầu B và thay vào đó một phản lực VB 
(H.8.12b), ta được một hệ mới. Hệ này chỉ có thể làm việc giống như hệ 
trên khi VB phải có trị số và chiều thế nào để độ võng tại B, do tải trọng q 
và VB sinh ra, phải bằng không  
⇔ Điều kiện biến dạng ( chuyển vị):    yB (q, VB ) = 0 
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+ Ta tính độ võng tại B bằng phương pháp tải trọng giả tạo (hay một 
phương pháp khác). 
 Biểu đồ mômen uốn của dầm ở H.8.12b do tải trọng q và phản lực VB 
gây ra vẽ như H.8.12c,d, DGT và qgt như  H.8.12 e, g. Ta có: 
 Độ võng yB của hệ 8.12b chính là Mômen giả tạo tại B của DGT  

   yB  = M B
gt  = 

3
1 L

EJ
qL
2

2

4
3

× L – 
2
1 L

EJ
LVB

3
2

× L 

 Điều kiện độ võng yB = 0, ⇒  VB  = 
8
3 qL 

 Sau khi tìm được VB, dễ dàng vẽ được các biểu đồ nội lực của dầm đã 
cho như H.8.12 i, k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4. PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH MÔMEN 
1. Nội dung phương pháp 

 

Mx

B

q 

qLVB 8
3

=

qL
8
5

qL
8
3

2

8
1 qL

128
9 2qL

Qy

h)

i)

k)

L 

a) 

2

2qLc) 

d) 

 

B

q

A 
B

q

VB

b) 

VBL 
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 Xét dầm có biểu đồ 
x

x

EI
M  như H.8.10b, đường đàn hồi (nét đứt) như H.8.10a. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xét đoạn dầm AB: dz
EI
M

d
x

x−=ϕ , suy ra: ∫ ∫ −=B

A

B

A

Z

Z

Z

Z
x

x dz
EI
M

dϕ   

    ABABAB S−==− ϕϕϕ  (8.18) 

với ABS  là diện tích của biểu đồ 
x

x

EI
M  gồm giữa hai mặt cắt A và B. 

Định lý 1. Độ thay đổi góc xoay giữa hai mặt cắt của một dầm (thí dụ giữa A và B) 

thì bằng dấu trừ diện tích của biểu đồ 
x

x

EI
M  giữa hai mặt cắt ấy.   

Từ hình 8.10d:     dz
EI
M

zdzdt
x

x−== ϕ  suy ra: ∫ ∫ −=−== B

A

B

A

Z

Z

Z

Z
ABC

x

x
BA Szdz

EI
M

zdtt (8.20) 

Cz  là khoảng cách từ trọng tâm của diện tích  ABS  đến B 

 
Định lý 2. Độ sai lệch giữa tiếp tuyến ở một điểm B trên đường đàn hồi với một 
tiếp tuyến ở một điểm A khác cũng trên đường đàn hồi bằng với dấu trừ mô men 

H.8.10 Phương pháp diện tích mô men

z A

z 

B

ÑÑH 
 yByA

zB 
dz

z  

ϕ 

y 

  a) 

C

zC Cz
A B

ABS  
dz

EI
M

x

x

  b) 

x

x

EI
M  

zA 

z  

LAB 
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tĩnh của diện tích của biểu đồ 
x

x

EI
M đối với đường thẳng đứng đi qua B. 

 Từ H.8.10d ta có: 
   yB = yA + ϕALAB + tBA = yA + ϕA(zB  – zA) + tBA  

yB = yA + ϕA(zB  – zA) – ABC Sz  (8.21) 

(7.21) chính là công thức dùng để xác định độ võng của điểm B nếu biết độ võng 

của một điểm A (zB > zA) và biểu đồ 
x

x

EI
M  giữa hai điểm này. 

Từ (8.21 có thể tính độ võng của điểm A khi biết độ võng của điểm B (zB > zA). 
  ABBA S+=ϕϕ    và yA = yB – ϕA(zB – zA) + ABC Sz  
với:   CABC zLz −=   
ta viết:   ( ) ( ) ABCABABABBBA SzLLSyy   −++−= ϕ  

Khai triển và rút gọn, ta được:     yA = yB  – ϕBLAB  – zC ABS  (8.22) 
  zC - là khoảng cách từ trọng tâm C của ABS  kể từ A. 
Thí dụ 8.5. Dùng phương pháp diện tích mô men xác định góc xoay ở đầu trái A và 
độ võng ở điểm D giữa dầm (H.8.11). EIx = hằng số. 
Giải. Theo định lý 1, công thức (7.4), xét hai điểm 
A (z = 0) và D (z = L/2) 

ADAD S−=ϕϕ  
Chú ý rằng ϕD = 0 vì bài toán đối xứng và ADS  có 
thể phân chia thành 321 SSS ++ . 
ta suy ra:  0)( 321 =++− SSSAϕ          

x
A EI

qLSSS
3

321
648
13

×=++=ϕ  

Góc xoay của mặt cắt A thuận chiều kim đồng hồ. 
 Áp dụng công thức (8.21), ta viết  

ADCAAD SzLyy −+=
2

ϕ
( ) ( ) ( )( )3

3
2

2
1

13

2648
130 SzSzSzL

EI
qL

CCC

x

++−××+=
xEI

qL2

11664
77

×=  

 
 
 
 
 

BÀI TẬP CHƯƠNG 8 
2 m 6 m

Mo

H.8.1 
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8.1  Xác định đường đàn hồi dầm bằng phương pháp tích phân không định 
hạn, biết Mo = 20 kNm, EJ không đổi. H.8.1. 

8.2  Xác định góc xoay ở hai đầu dầm và độ võng tại giữa dầm bằng 
phương pháp tích phân không định hạn, EJ không đổi. H.8.2. 

8.3 Dầm mặt cắt ngang thay đổi và chịu lực 
như H.8.3. Tính độ võng tại dầm tự do và 
góc xoay tại mặt cắt ngang giữa dầm. 

 
8.4 Dầm có độ cứng không đổi như H.8.4. 

Xác định: 
 - Độ võng và góc xoay tại C 
 - Góc xoay tại A và B 
 - Độ võng tại mặt cắt D 

 
8.5  Tìm độ võng tại mặt cắt C, góc xoay bên 

trái và phải khớp A của dầm  như H.8.5, 
biết độ cứng EJ = hằng . 

8.6 Tìm độ võng tại B, góc xoay tại A của 
dầm như H.8.6, biết EJ= hằng.  

 
8.7  Xác định độ võng và góc xoay tại C. H.8.7 
 

 

 

 

 

8.8 Một hệ thống gồm ba công xon, đầu tự 
do được liên kết với nhau bằng những 
giằng cứng như H.8.8. Tính ứng suất 
cực đại ở mỗi dầm khi có lực treo ở 

H.8.4 

q

a a a

4qa
qa2

C A D B

H. 8.2 

q

L/2 L/2 

H. 8.3 

L/2 L/2
B

h
A

C

  

L/2 L/2

B

b

A
C

H. 8.5 

a a a

C 
BD A

P

a a

A
P

C

H. 8.6 

 

H. 8.7

A 

3 m 1 m

EJB2EJ

40 kN

C

H. 8.8 

L L L
P

B 



http://www.ebook.edu.vn

      GV : Lê đức Thanh 
 

Chưong 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn  21 

dầm, biết độ cứng EJ là hằng số. 

 

8.9 Vẽ biểu đồ nội lực của dầm siêu tĩnh như H.8.9. Viết phương trình 
đường đàn hồi, biết độ cứng EJ là hằng số. 

 

 

H. 8.9 

q

L L

H. 8.10

Mo EJ = hằng số

L/2 L/2 

 

8.10. Xác định phản lực của dầm siêu tĩnh như H.8.10. 
8.11. Thanh thép dài 1 m, mặt cắt chữ nhật 2036 mm, ngàm ở đầu A, chịu 

lực P = 30 N đặt ở giữa nhịp. Kiểm tra độ bền của dầm.  
 Biết [σ] = 16 kN/cm2. Ở đầu B có khe hở δ = 20 mm. 
  Cho E = 2.104 kN/cm2. 

 

H. 8.11

0,5 m 0,5 m

A B

P

δ

20 mm

6 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.5. PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH MÔMEN (DTMM) 
1. Nội dung phương pháp 
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 Xét dầm chịu uốn có biểu đồ 
x

x

EJ
M  như H.8.13b, đường đàn hồi (nét đứt) 

như H.8.13a. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Xét đoạn dầm AB, ta đã có: 

        
x

x

EJ
My −="   ⇔      

x

x

EJ
M

dz
d

dz
dy

−==
ϕ'        ⇒  dz

EJ
Md

x

x−=ϕ     

⇒      ∫ ∫ −=B

A

B

A

Z

Z

Z

Z
x

x dz
EJ
Mdϕ  

z A 

z 

B

ÑÑH

           yB

yA 

zB dz

z

ϕt 

y 

  a) 

 c) 

H.8.13

 d) 

C

zC 
Cz

A B

ABS  
dz

EJ
M

x

x  

  b) 

x

x

EJ
M

 

 

A B

yA 
yB 

tBA 

ϕA

ϕB

A’

B’

dz z  

dϕ dt 

B 
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   ABABAB S−==− ϕϕϕ                             (8.4) 

với ABS  là diện tích của biểu đồ 
x

x

EJ
M  gồm giữa hai mặt cắt A và B. 

Định lý 1. Độ thay đổi góc xoay giữa hai mặt cắt của một dầm (thí dụ giữa 

A và B) thì bằng dấu trừ diện tích của biểu đồ 
x

x

EJ
M  giữa hai mặt cắt ấy. 

♦ Từ H.8.13c ta có thể viết: 

   dz
EJ
Mzdzdt

x

x−== ϕ  

suy ra:   ∫ ∫ −=−== B

A

B

A

Z

Z

Z

Z
ABC

x

x
BA Szdz

EJ
Mzdtt  

Cz  là khoảng cách từ trọng tâm của diện tích ABS đến B 

Định lý 2. Độ sai lệch giữa tiếp tuyến ở một điểm B trên đường đàn hồi với 
một tiếp tuyến ở một điểm A khác cũng trên đường đàn hồi bằng với dấu 

trừ mômen tĩnh của diện tích của biểu đồ 
x

x

EJ
M  đối với đường thẳng đứng đi 

qua B. 
 Từ H.8.13d ta có: 

   yB = yA + ϕALAB + tBA  
= yA + ϕALAB – ABC Sz  (8.5) 

(8.5) chính là công thức dùng để xác định độ võng của điểm B nếu biết độ 

võng của một điểm A (zB > zA) và biểu đồ 
x

x

EJ
M  giữa hai điểm này.  

♦ Từ (8.5) ta cũng có thể tính độ võng của điểm A khi biết độ võng của 
điểm B (zB > zA). Thật vậy theo phần trên ta có: 
   ABBA S+= ϕϕ  

và:    yA = yB – ϕALAB + ABC Sz  

với:   CABC zLz −=   

ta viết:   ( ) ( ) ABCABABABBBA SzLLSyy   −++−= ϕ  

Khai triển và rút gọn, ta được: 

      yA = yB  – ϕBLAB  – zC ABS  (8.5)’ 

trong đó:  zC - là khoảng cách từ trọng tâm C của ABS  kể từ A. 
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♦ Dùng phương pháp DTMM  cần biết diện tích và trọng tâm của một số 
hình ( bảng 8.2 ). 

Thí dụ 8.7. Dùng phương pháp DTMM xác 
định góc xoay ở đầu trái A và độ võng ở điểm 
D giữa dầm (H.8.14). EJx = hằng số. 
     Giải.  
+ Theo định lý 1, công thức (8.4), xét hai điểm 
A (z = 0) và D (z = L/2) : 

ADAD S−= ϕϕ  

Chú ý rằng ϕD = 0 vì bài toán đối xứng và ADS  
có thể phân chia thành 321 SSS ++  (H.8.14).  
⇒   0)( 321 =++− SSSAϕ  

  
xxxx

A

EJ
qLL

EJ
qLL

EJ
qLL

EJ
qL

SSS
3222

321

648
13

6723
2

672
4

32
1

72
4

×=××+××+×××=

++=ϕ
  

Góc xoay của mặt cắt A thuận chiều kim đồng hồ. 

+ Áp dụng công thức (8-5), ta viết  

  ADCAAD SzLyy −+=
2

ϕ  

      ( ) ( ) ( )
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ++−××+= 3

3
2

2
1

13

2648
130 SzSzSzL

EJ
qL

CCC

x

 

      

⎥
⎦

⎤
××××+×××+

⎢
⎣

⎡
+×××⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×+−××=

6723
2

68
3

72
4

662
1        

372
4

2
1

33
1

62648
13

22

23

L
EJ

qLL
EJ
qLLL

L
EJ
qLLLL

EJ
qL

xx

xx  

      
xEJ

qL2

11664
77

×=  

 Độ võng mặt cắt D hướng xuống dưới. 

 
Thí  dụ 8.8 
Xác định góc xoay ở A,B và độ võng ở D 
của dầm cho như H.8.15 

L/2 L/2

A B
D 

q 

xM

2

8
1 qL  

xEJ
qLS

3

1 72
1

=  

x

x

EI
M

xEJ
qL2

8
1xEJ

qL2

24
1

 

xEJ
qLS

3

2 24
1

=

3EJ EJ 

H.8.15 

L/3 L/3L/3 

A B

D 

xEJ
qL2

72
4

xEJ
qL2

72
5

 

q

S3 

H.8.14 

x

x

EJ
M
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              Giải 
 + Biểu đồ mô men uốn Mx và 

EJ
M x   

vẽ như H.8.15 

 + Theo công thức 8.5, ta có: 

 yB  = yA + ϕAL – Cz × ABS  

   0  =  0 + ϕAL – )1(
Cz × S 1 – )2(

Cz × S 2  
 ϕA = 

L
1 ( )1(

Cz × S 1 + )2(
Cz × S 2)  

  

           =
L
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×+×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

xx EJ
qLL

EJ
qLLL

2428
5

72228
3 33

= 
576
13

xEJ
qL3

 

  

 + Bây giờ áp dụng định lý 1, công thức (8.4) 

   ϕB = ϕA – ABS  = ϕA – S 1 – S 2 

    = 
576
13

xEJ
qL3

 – 
xEJ

qL
72

3

 – 
xEJ

qL
24

3

 = –
576
19

xEJ
qL3

 

 Góc xoay mặt cắt B ngược chiều kim đồng hồ. 

 + Cuối cùng xác định độ võng ở D bằng công thức 8.5 áp dụng cho hai 
điểm A và D 
   yD = yA + ϕA 

2
L  – Cz ADS  

         = 0 + 
576
13 ×

xEJ
qL3

×
2
L  – 

8
3

2
L ×

xEJ
qL

72

3

 = 
576

5 ×
xEJ

qL4

 

 + Ta có thể kiểm tra lại kết quả của yD bằng cách khảo sát đoạn DB, 
áp dụng (8.5)’ 
   yD = yB – ϕB 

2
L  – CZ BDS  

         = 0 – ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×−

xEJ
qL3

576
19 ×

2
L  – 

8
3 × 

2
L × 

xEJ
qL

24

3

 = 
576

5 × 
xEJ

qL4
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8.5  BÀI TOÁN SIÊU TĨNH 
(BTST) 

 Tương tự các bài toán 
về thanh chịu kéo, nén đúng 
tâm, ta còn có các BTST về 
uốn.  
 Đó là các bài toán mà ta 
không thể xác định toàn bộ 
nội lực hoặc phản lực  chỉ 
với các phương trình cân 
bằng tĩnh học, vì số ẩn số 
phải tìm của bài toán lớn hơn 
số phương tĩnh cân bằng 
tĩnh học có được.  
 Để giải được các BTST, 
cần tìm thêm một số phương 
trình phụ dựa vào điều kiện 
biến dạng của dầm. 
 Xét cụ thể  thí dụ sau: 
 
Thí  dụ 8.10. Vẽ biểu đồ nội 
lực cho dầm như H.8.16a. 

H.8.16 

EJ
qL
2

2

 

Mx

EJ
LVB  

L 

B

q

qLVB 8
3

=  

qL
8
5  

qL
8
3  

2

8
1 qL  

128
9 2qL  

Qy

a)

2

2qL  c)

d)

e)

g)

h)

i)

k)

A

B

q

A
B

q

VB

b)

VBL
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Biết EJ = const. 
                 Giải                    
Giải.  
 + Dầm đã cho có 4 phản lực cần tìm (ba ở ngàm A và một ở gối tựa B). 
Ta chỉ có 3 phương trình cân bằng tĩnh học, nên cần tìm thêm 1 phương 
trình phụ về điều kiện biến dạng của dầm. 
 + Tưởng tượng bỏ gối tựa ở đầu B và thay vào đó một phản lực VB 
(H.8.12b), ta được một hệ mới. Hệ này chỉ có thể làm việc giống như hệ 
trên khi VB phải có trị số và chiều thế nào để độ võng tại B, do tải trọng q 
và VB sinh ra, phải bằng không  
       ⇔    Điều kiện biến dạng ( chuyển vị):    yB (q, VB ) = 0 
 + Ta tính độ võng tại B bằng phương pháp tải trọng giả tạo (hay một 
phương pháp khác). 
 Biểu đồ mômen uốn của dầm ở H.8.16b do tải trọng q và phản lực VB 
gây ra vẽ như H.8.16c,d, DGT và qgt như  H.8.16 e, g. Ta có: 
 Độ võng yB của hệ 8.16b chính là Mômen giả tạo tại B của DGT  

   yB  = M B
gt  = 

3
1 L

EJ
qL
2

2

4
3

× L – 
2
1 L

EJ
LVB

3
2

× L 

 Điều kiện độ võng yB = 0, ⇒  VB  = 
8
3 qL 

 Sau khi tìm được VB, dễ dàng vẽ được các biểu đồ nội lực của dầm đã 
cho như H.8.16 i, k. 
 
Thí  dụ 8.11. Tính phản lực VB 
của dầm siêu tĩnh như H.8.17a. 
Cho biết : EJx = hằng 
    Giải. 
 Tương tự thí  dụ trên, cũng 
có điều kiện yB = 0  
 Tính yB bằng phương pháp 
diện tích mô men 
 Biểu đồ Mx/ EJx  do tải trọng 
P và phản lực VB được vẽ 
H.8.17c 
 Áp dụng công thức (8.5), ta 

A

L 

B

P 

x

x

EJ
M

a b 

B
A

P 

VB

xEJ
Pa

 

x

B

EJ
LV

 

a)

b)

c)

H.8.17 
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có: 
   yA = yB  –  ϕAL + z ABS   

   0 = yB – 0×L + ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

EJ
LVLL

EJ
PaaaL B

2
1

3
2

2
1

3
 

      yA = – 
EJ
LVaL

EJ
Pa B

33
3

2

32

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −  

 Điều kiện yB = 0 cho ta 

   0 = – 
EJ
LVaL

EJ
Pa B

33
3

2

32

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −  

suy ra  VB = )3(
2 3

2

aL
L

Pa
−  

BÀI TẬP CHƯƠNG 8 

8.1. Xác định đường đàn hồi dầm bằng phương pháp tích phân không định 

hạn, biết Mo = 20 kNm 

8.2.  Xác định góc xoay ở hai đầu dầm và độ võng tại giữa dầm bằng 
phương pháp tích phân không định hạn 

8.3. Dầm mặt cắt ngang thay đổi và chịu lực như H.8.21. Tính độ võng tại 
dầm tự do và góc tại mặt cắt ngang giữa dầm. 

       

 

 

H.8.21 

2 m 6 m

Mo

H.8.19

H.8.20

q

L/2 L/2

L/2 L/2

B

h

A
C EI 2EI
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8.4. Dầm có độ cứng không đổi. Xác định: 
 - Độ võng và góc xoay tại C 
 - Góc xoay tại A và B 
 - Độ võng tại mặt cắt D 

 
8.5. Tìm độ võng tại mặt cắt C, góc xoay bên trái và phải khớp A của dầm 

như H.8.23. 
H.8.23  

8.6. Tìm độ võng tại B, góc xoay tại A của dầm như H.8.24. 

H.8.24 

8.7. Xác định độ võng và góc xoay tại C 

 

 

 

H.8.25 

8.8. Một hệ thống gồm ba công xon, Dầm tự do được liên kết với nhau 

a a

A

P

C

q 

a a a

4qa

qa2

C A D B

H.8.22 

a a a

C
BD A

P

A

3 m 1 m

EIB2EI
40 kN

C
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bằng những gằng cứng. Tính ứng suất cực đại ở mỗi dầm khi có lực P 
treo ở dầm 

  

 

 

 

 

 

 

 

8.9. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm siêu tĩnh như H.8.27. Viết phương trình 
đường đàn hồi. 

8.10. Xác định phản lực của dầm siêu tĩnh như H.8.28. 

 

8.11. Thanh thép dài 1 m, mặt cắt chữ nhật 2036 mm, ngàm ở dầm A, chịu 
lực P = 30 N đặt ở giữa nhịp. Kiểm tra độ bền của dầm.  

 Biết [σ] = 16 kN/cm2. Ở dầm B có khe hở δ = 20 mm, cho E = 2.105 

0,5 m 0,5 m 

A B

P

δ

20 mm

60 mm

L L L
P

H.8.26

  H.8.28 

Hình 7.9

q

L L

H.8.27

Mo

EI = hằng số

L/2 L/2
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MN/m2 
H.8.29 
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Chương 9 
XOẮN THUẦN TÚY 

Ι.  KHÁI NIỆM 

1- Định nghĩa: Thanh chịu xoắn thuần túy 
khi trên các mặt cắt ngang chỉ có một thành 
phần nội lực là mômen xoắn Mz  (H.9.1). 

 Dấu của Mz : Mz > 0 khi từ ngoài mặt cắt 
nhìn vào thấy Mz quay thuận kim đồng hồ 
 Ngoại lực: Gồm các ngẫu lực, mômen 
xoắn Mz, nằm trong mặt phẳng vuông góc trục thanh.  
       Thực tế: trục truyền động, thanh chịu lực không gian, dầm đỡ ôvăng... 

2- Biểu đồ nội lực mômen xoắn Mz 
 Biểu đồ mômen xoắn được vẽ bằng cách xác định nội lực theo phương 
pháp mặt cắt và điều kiện cân bằng tĩnh học: ∑M/OZ = 0. 
 Thí dụ 1: Vẽ biểu đồ Mz cho trục truyền động chịu tác dụng của ba 
ngẫu lực xoắn ( mômen xoắn)       (H.9.2.a). 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 Giải: Thực hiện một mặt cắt ngang trong đoạn AB, xét cân bằng phần 
trái (H.9.2.b), dễ thấy rằng để cân bằng ngoại lực là ngẫu lực xoắn M1 , trên 
tiết diện đang xét phải có nội lực là mômen xoắn Mz : 
      ΣM /z = 0 ⇒ Mz – 10 = 0 ⇒ Mz  = 10kNm 
 Tương tự, cắt qua đoạn BC, xét phần trái (H.9.2.c): 
 ΣM /z = 0 ⇒    Mz + 7 – 10 = 0 ⇒ Mz = 3  
 Mômen tại các tiết diện của hai đoạn đầu thanh bằng không, biểu đồ 
nội lực vẽ ở H.9.2.d. 

y

z
M z

x 

O 

H. 9.1 

M3=3kNm

- 
+ 

Mz 

10 kNm 
3 kNm 

H.9.2

M1=10kNm M2=7kNm 

A B C
a) 

d) 

M1=10kNm

A
b) 

Mz 

M1=10kNm M2=7kNm 

A B 
c) 

Mz



http://www.ebook.edu.vn

 GV: Lê đức Thanh 

 
Chương 9: XOẮN THUẦN TÚY                                                                                             2  

 Thí dụ 2: Vẽ biểu đồ mômen xoắn Mz   (H.9.3.a) 

 Giải: Phân tích thành tổng 
của hai trường hợp tác dụng 
riêng lẻ ( H.9.3b và H.9.3c ).  
       Trong mỗi trường hợp, 
ngoại lực là một ngẫu lực gây 
xoắn, do đó nội lực trong 
thanh cũng là mômen xoắn. 
Biểu đồ nội lực của từng 
thanh vẽ ngay trên H.9.3.b,c. 

 Biểu đồ Mz của thanh là tổng 
đại số hai biểu đồ trên 
(H.9.3.d). 
 Nhận xét: Dấu của nội lực là dương khi từ ngoài nhìn vào đầu 
thanh thấy ngoại lực quay thuận chiều kim đồng hồ và ngược lại.  

 3- Công thức chuyển đổi công suất động cơ ra ngẫu lực xoắn 
(mômen xoắn ngoại lực) trên trục 
 Khi tính toán các trục truyền động, thường ta chỉ biết công suất truyền 
của môtơ tính bằng mã lực hay kilôóat và tốc độ trục quay bằng vòng/phút, 
do đó cần chuyển đổi công suất truyền ra ngẫu lực xoắn tác dụng lên trục. 
 Giả sử có một ngẫu lực xoắn Mo (đơn vị là N.m) tác dụng làm trục quay 
một góc α (radian) trong thời gian t, công sinh ra là: 
   A  =  Mo.α   (i) 
công suất là:       ω=

α
=

α
== oo

o M
t

M
t

M
t
AW  (ii)  

trong đó: ω - là vận tốc góc (rad/s), đơn vị của công suất là N.m/s. 
 Gọi n là số vòng quay của trục trong một phút (vòng/phút), ta có: 
   

3060
2 nn ππω ==   (iii)   

       từ (ii) và (iii) ⇒  
a) Nếu W tính bằng mã lực (CV, HP) ;1mã lực = 750N.m/s  = 0,736 kW:

   )Nm(7162.750.3030
n

W
n

W
n
WMo ===

ππ
  (9.1)  

b)    Nếu W tính bằng kilôwat (KW), 1 KW ≈ 1020 N.m/s: 
   )(9740.1020.30

.
30 Nm

n
W

n
W

n
WM o ===

ππ
 (9.2) 

   M1 = 8 kNm 

a)

M1 = 5 kNm

b)

c)

d)

+ Mz = 5

–

+ 
–

Mz = 8 

Mz = 5

M z (kNm) 
Mz = 3

H.9.3 
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ΙΙ.  XOẮN THUẦN TUÝ THANH THẲNG TIẾT DIỆN TRÒN 

 

 

 

 

 

 

 

1- Thí nghiệm - Nhận xét 
           Lấy một thanh thẳng tiết diện tròn, trên mặt ngoài có vạch những 
đường song song và những đường tròn thẳng góc với trục, tạo thành lưới      
ô vuông (H.9.4.a). Tác dụng lên hai đầu thanh hai ngẫu lực xoắn Mz ngược 
chiều, ta thấy trục thanh vẫn thẳng, chiều dài thanh không đổi, những 
đường tròn thẳng góc với trục vẫn tròn và thẳng góc với trục, những đường 
song song với trục thành những đường xoắn ốc, lưới ô vuông thành lưới bình 
hành (H.9.4.b). 

2- Các giả thiết 
 a) Mặt cắt ngang vẫn phẳng, thẳng góc với trục thanh và khoảng cách 
không đổi trong quá trình biến dạng, 
 b) Các bán kính vẫn thẳng và  không đổi trong quá trình biến dạng,. 
 c) các thớ dọc không ép và đẩy lẩn nhau trong quá trình biến dạng. 
 

3- Công thức ứng suất tiếp 
 Ta tính ứng suất tại một điểm bất kỳ trên mặt 
cắt ngang có bán kính ρ (H.9.1). 
       Có thể nhận thấy, theo thí nghiệm trên, biến 
dạng của thanh chịu xoắn thuần túy chỉ là sự xoay 
tương đối giữa các mặt cắt ngang quanh trục. 
 Để xét biến dạng xoắn của một phân tố tại một điểm bất kỳ bán kính 
trong thanh, ta tách phân tố bằng ba cặp mặt cắt như sau: 
 
 

H. 9.1

z
Mz

O
ρz

dz
a) b)

Mz

            
H. 9.4   

Mz
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 - Hai mặt cắt (1-1) và (2-2) thẳng góc với trục cách nhau đoạn dz 
(H.9.5.a). 

- Hai mặt cắt chứa trục hợp với nhau một góc dα  bé(H.9.5.b). 
- Hai mặt cắt hình trụ đồng trục z (trục thanh) bán kính ρ và ρ + dρ 
(H.9.5.a). 
 Theo các giả thiết, trong quá trình biến dạng, so với các điểm E, F, G, 
H thuộc mặt cắt (1-1), các điểm A, B, C, D của phân tố trên mặt cắt (2-2) di 
chuyển đến A’, B’, C’, D’ phải nằm trên cung tròn bán kính ρ và ρ + dρ, 
đồng thời OA’B’ và OC’D’ phải thẳng hàng. 

 Gọi dϕ là góc giữa hai đường thẳng OAB và OA’B’, đó là góc xoay của 
mặt cắt (2-2) so với mặt cắt (1-1) quanh trục z, dϕ cũng chính là góc xoắn 
tương đối giữa hai tiết diện lân cận cách nhau dz. 
 Đối với phân tố đang xét, góc A’EA biểu diễn sự thay đổi góc vuông 
của mặt bên phân tố gọi là biến dạng trượt (góc trượt) γ của phân tố. 
 Từ (H.9.5.b), ta  có: 

   tanγ  ≈  γ = 
dz
dϕρ=

′
EA
AA  (a)  

  
 

b)

z O

B’

’’A’
ρ

C’D

’’’
dρ

 

dz

dα 

dϕ

A
B

C

D

E

F

G

H

ρ z

dρ 

2 

a) 
1 

2 1 

dα 

 Mz  Mz 

 dz

τρ 

    H. 9.5 Biến dạng của phân tố chịu xoắn

      H. 9.6 
 Phân tố trượt thuần túy

τρ

γ
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     Theo giả thiết a) không có biến dạng dài theo phương dọc trục, theo 
giả thiết c) các thớ dọc không tác dụng với nhau nên không có ứng suất 
pháp tác dụng lên các mặt của phân tố.  
           Theo giả thiết a) các góc vuông của mặt CDHG và mặt BAEF không 
thay đổi nên không có ứng suất tiếp hướng tâm trên mặt A, B, C, D. Do giả 
thiết b), mọi bán kính vẫn thẳng nên không có ứng suất tiếp hướng tâm trên 
mặt A, B, E, F. 
 Như vậy, trên mặt cắt ngang của thanh chịu xoắn thuần túy chỉ tồn tại 
ứng suất tiếp theo phương vuông góc bán kính, gọi là τρ và phân tố đang xét 
ở trạng thái trượt thuần túy (H.9.6). 
 Áp dụng định luật Hooke về trượt cho phân tố này, ta có: 
         τρ  = G γ                          b) 
 (a) vào (b) ⇒  
         

dz
dGp
ϕρτ =                         (c)     

 Gọi dF là một diện tích vô cùng bé bao quanh điểm đang xét, thì τρ.dF 
là lực tiếp tuyến tác dụng trên diện tích đó và  τρ.dF.ρ là mômen của lực  
τρ dF đối với tâm O. Tổng các mômen này phải bằng Mz,  nên ta có thể viết:  
   ∫=

F
pz dFM ρτ       (d) 

 (c) vaøo (d) ⇒   ∫=
F

z dF
dz
dGM ρϕρ  (e) 

 Vì G.dϕ/dz là hằng số đối với mọi điểm thuộc mặt cắt F, nên ta có thể 
đưa ra ngoài dấu tích phân, khi đó tích phân ∫

F

dF..2ρ  chính là mômen quán 

tính cực Jp  của mặt cắt ngang đối với tâm O, ta được: 

   p
F

z J
dz
dGdF

dz
dGM ϕρϕ

== ∫ 2  (f) 

từ (f) ta có:          
ρ

ϕ
GJ
M

dz
d z=    (g) 

 Có thể thấy rằng, dϕ/dz chính là góc xoắn trên một đơn vị chiều dài  
( còn gọi là góc xoắn tỉ đối ) (rad/m). Đặt 

dz
dϕ

=θ , ta có: 

    
ρ

θ
GJ
M z=    (9-3)  

thay (g) vào (c) ta được công thức tính ứng suất tiếp: 
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          ρτ
ρ

ρ J
M z=    (9.4) 

 Ứng suất tiếp thay đổi theo quy luật bậc nhất, bằng không tại tâm O và 
cực đại tại những điểm trên chu vi.  
 Biểu đồ phân bố ứng suất tiếp tại mọi điểm trên mặt cắt ngang thể hiện 
trên H.9.7.a. Trên H.9.7.b, thể hiện ứng suất tiếp đối ứng trên các mặt cắt 
chứa trục. 
 

 

O 

a) 

ρ

τmax

τρ 

Mz 

O 

b) 
H.9.7. Phân bố ứng suất tiếp trên mặt cắt 
           Và ứng suất tiếp đối ứng

Mz 

τmax 

 
  
  Ứùng suất tiếp cực đại ở các điểm trên chu vi (ρ = bán kính R)   

   R
J
M z

ρ

τ =max     

đặt:    
R
J

W ρ
ρ =   ; Wp  gọi là mômen chống xoắn của mặt cắt ngang 

⇒    
ρ

τ
W
M z=max                                                          (9.5)  

* Với tiết diện tròn đặc và D là đường kính tiết diện:  

  3
33

2,0
162

DDR
R
J

W ≈===
ππρ

ρ                                             (9.6)  

* Với tiết diện tròn rỗng: 

  )1(2,0)1(
16

1
32

)1( 434
344

ηηπηπρ
ρ −≈−=

−
== DD

R
D

R
J

W                 (9.7)  

trong đó: η là tỷ số giữa đường kính trong và đường kính ngoài (η = d/D). 
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       4- Công thức tính biến dạng khi xoắn  

    Góc xoắn tương đối giữa hai mặt cắt cách nhau dz là dz
GJ
Md z

ρ

ϕ =        (g) 

⇒ Góc xoắn tương đối giữa hai mặt cắt cách nhau một đoạn dài L  là: 

           ∫ ∫==
L

o

L

o

z dz
GJ
Md

ρ

ϕϕ                                                  (9.8) 

        *    Khi đoạn thanh có Mz/GJp là hằng số ⇒ 
p

z

GJ
LM

=ϕ                     (9.9) 

 *    Khi thanh gồm nhiều đoạn, mỗi đoạn có Mz/GJp là hằng số: 

                        ∑=
i

i
z

GJ
LM )(
ρ

ϕ                                                           (9.10) 

 Góc xoắn ϕ được quy ước dương theo chiều dương của Mz . 

 

5- Tính toán thanh tròn chịu xoắn thuẩn tuý: 

 Điều kiện bền:   
 + [ ]ττ ≤max  =

n
oτ                                           (9.11) 

với: τo - là ứng suất tiếp nguy hiểm của vật liệu, xác định từ thí nghiệm 
      n - là hệ số an toàn. 
 +  Theo thuyết bền ứng suất tiếp ( chương 5 ):  
       

2
][

max
στ ≤    (9.12) 

 +   Theo thuyết bền thế năng biến đổi hình dạng ( chương 5 ): 
        

3
][

max
στ ≤    (9.13) 

 Điều kiện cứng: 
                            θ max  ≤  [θ ] (9.14) 
 [θ ] : Góc xoắn tỷ đối cho phép, được cho từ các sổ tay kỹ thuật, đơn vị 
của [θ ] là (radian/ đơn vị chiều dài ) 
 Ba bài toán cơ bản:  
 - Kiểm tra bền, cứng (bài toán kiểm tra) 
 - Xác định tải trọng cho phép  
 - Xác định đường kính (bài toán thiết kế). 
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6- Thế năng biến dạng đàn hồi 
  Thế năng riêng tích lũy trong một đơn vị thể tích là: 
        )](2[

2
1

133221
2
3

2
2

2
1 σσσσσσμσσσ ++−++=

E
u  

Thanh chịu xoắn thuần tuý, TTƯS trượt thuần tuý với ứng suất tiếp τ , nên 
 σ1 = ⎢τ  ⎢; σ2 = 0 và σ3 = – ⎢τ  ⎢, ta được: 
         21

ρτμ
E

u +
=    (a) 

với: E = 2 G/(1 + μ), thay vào (a), ta được: 

         
G

u
2

2
1 ρτ

=    (b) 

 Thế năng tích lũy trong một đoạn dz là: 
       ∫∫ ==

FV

udFdzudVdU   (c) 

thay (b) vào (c), ta được:  

      ∫∫∫ ===
Fp

z

p

z

FF

p dFdz
J
M

GG
dzdF

J
M

G
dU 2

2

2
2

2

22

2
1.

2
1

2
1 ρρ

τ   

hay:      dz
GJ
MdU

p

z
2

2
1

=   (d) 

 Vậy thế năng trên đoạn thanh có chiều dài L là: 

       ∫=
L

o p

z dz
GJ
MU

2

2
1                                                              (9.15) 

       + Khi đoạn thanh có Mz/GJp là hằng số ⇒  
p

z

GJ
LMU

2

2
1

=             (9.16) 

 + Khi thanh gồm nhiều đoạn, mỗi đoạn có Mz/GJp là hằng số 

          ∑=
i

i
p

z

GJ
LMU )(

2
1 2

          (9.17) 
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         7- Dạng phá hỏng của các vật liệu 

 

τmax

τ 

σ σ 1 
τ P  

σ3

σ3

b)a)

τ

τ

σ3

σ3

σ 1
σ1

σ1

H. 9.8  Trạng thái ứng suất tại một điểm 
trên mặt ngoài của thanh chịu xoắn  

 Nghiên cứu trạng thái ứng suất của trục tròn chịu xoắn, ta thấy tại một 
điểm trên mặt ngoài, phân tố ở trạng thái trượt thuần túy chịu ứng suất tiếp 
cực đại τmax (H.9.a), ở trạng thái này, theo hai phương nghiêng 45o so với 
trục có ứng suất kéo chính và ứng suất nén chính σ1  = –σ3 =⎪τ⎪ (H.9.8.b). 

  

Mặt khác, qua thí 
nghiệm, ta cũng biết 
rằng vật liệu dẻo (như 
thép) chịu kéo, chịu nén tốt như nhau, còn chịu cắt thì kém hơn, do đó, khi 
một trục thép bị xoắn sẽ bị gãy theo mặt cắt ngang, do ứng suất tiếp τmax 

trên mặt cắt ngang (H.9.9).   

     Với vật liệu dòn như 
gang, chịu nén và chịu 
cắt rất tốt, còn chịu 
kéo rất kém nên khi xoắn sẽ bị gãy theo mặt nghiêng 45o so với trục do ứng 
suất kéo chính σ1 (H.9.10). 

         Với vật liệu có cấu tạo thớ như gỗ, chịu cắt dọc thớ rất kém nên khi 
xoắn sẽ bị nứt dọc theo đường sinh do ứng suất ứng suất tiếp đối ứng với 
ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang (H.9.11). 

 

 

 

 

 

H. 9.9 Dạng nứt gãy của vật liệu dẻo 

 

H. 9.10  Dạng nứt gãy của vật liệu dòn 

H. 9.11  Dạng nứt gãy của  gỗ chịu xoắn

MzMz 
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Thí dụ 9.3 Một động cơ công suất 10kW, truyền một mômen xoắn lên một 
trục tròn đường kính D  tại tiết diện A, vận tốc trục n = 1400 vg/phút. Giả sử 
hiệu suất truyền là 100%. Khi đó tại tiết diện B, C nhận được công suất 
truyền 3kW và 7kW (H.9.12.a). Định đường kính D, sau đó tính góc xoắn 
ϕAC . Biết: [σ] = 16 kN/cm2 ; [θ ] = 0,250/m; a = 50cm;  G = 8.103  kN/cm2. 
               Giải. 
 ♦ Gọi ngẫu lực xoắn tác dụng tại A, B, C lần lượt là M1, M2, M3. Áp 
dụng công thức chuyển đổi, ta được: 
   M1  =  9740 x 10 / 1400  =  69,57 N.m = 6957 Ncm 

   M2  =  9740 x 3 / 1400    =  20,87 N.m = 2087 Ncm 

   M3  =  9740 x 7/ 1400    =  48,70 N.m = 4870 Ncm 
 Sơ đồ tính của trục ở (H.9.12.b), biểu đồ mômen vẽ ở (H.9.12.c). 
      ♦ Định đường kính D: 

+ Theo điều kiện bền [ ]
2

][max
σττ =≤ ][

2,0 3 τ≤=⇒
D

M
W
M z

p

z 3
].[2,0 τ

zMD ≥⇒  

với: [τ] = 
2
][σ = 8 kN/cm2 ;  

Mz =  4870 Ncm 
 ⇒  D ≥ 14,49 cm  (a) 
+ Theo điều kiện cứng: 

][
1,0.

][ 4max θθθ ≤=⇒≤
DG

M
GJ
M z

p

z   4
].[1,0. θG

MD z≥⇒  

[ ]4
.1,0. θG

MD z≥⇒  

vôùi: [θ ] = 0,250/m       

= cmrad /
10180

25,0
2−×

×π ;  

Mz = 4870 Ncm;  
G = 8.103 kN/cm2 ⇒  D ≥ 11,17cm (b) 
 Để thỏa cả hai yêu cầu (a), (b), ta chọn D = 15 cm. 
 ♦ Tính góc xoắn ϕ AC: Áp dụng công thức (9.6), ta được: 

  rad 006,0
151,0108

504870
43 =

×××
×

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∑

ii p

z
AC GJ

LMϕ  

 

 7 KW 3 KW 10 KW

AB C 
a)

D

b)

a a

A B

69,57 Nm 20,87 Nm 48,70 Nm

C 

c)
+ 

Mz 
 
(N.m)

48,70

20,87

H. 9.12 
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Thí dụ 9.4  Một thanh tiết diện tròn 
đường kính D hai đầu ngàm chịu 
lực như (H.9.13). Vẽ biểu đồ Mz  và  
định giá trị Mo  theo điều kiện bền.  

  Giải:  Ngoại lực là mômen 
xoắn trong mặt phẳng thẳng góc với trục thanh thì phản lực phát sinh tại 
các liên kết ngàm A và E phải là các mômen xoắn MA, ME  trong các mặt 
phẳng thẳng góc với trục thanh. Giả sử MA, ME  có chiều như trên H.9.13.  

       Để xác định mômen phản lực, viết phương 
trình cân bằng  ΣM/z = 0, ta có: 
  MA - Mo +2Mo + Mo - ME =0                (a) 
      Phương trình (a) không đủ để định được phản 
lực  MA, ME  : Bàøi toán siêu tĩnh.   
 Cần  bổ sung một (hay nhiều) phương trình  
thiết lập từ điều kiện biến dạng của bài toán 
(phương trình điều kiện biến dạng). 
 Thường cách giải như sau: 
 +Tưởng tượng bỏ ngàm E, thay bằng phản lực 
tương ứng ME  (H.9.15.a). 
 +Viết phương trình điều kiện biến dạng: ϕE  = 0     
(Tại E liên kết ngàm ⇒ do đó góc xoay ϕE  = 0 )     

 +Tính ϕE  : Áp dụng nguyên lý cộng tác dụng, biểu đồ mômen xoắn do 
từng trường hợp tải gây ra được vẽ ở H.9.15.b. Tính ϕE theo (9.10) như sau: 

       
22

32
2

5
.

3.)( a
GJ
Ma

GJ
Ma

GJ
M

JG
aM

GJ
LM

p

o

p

o

p

o

p

E

i p

z
EAE −++−=== ∑ϕϕ  

  + Cho ϕE  = 0, ta  được : oE MM
3
5

=  

       Kết quả dương, ME  đúng chiều chọn. 
 + Xác định được ME , ta vẽ được biểu đồ mômen xoắn Mz như H.9.15.c. 
 Từ biểu đồ nội lực  Mz, ta thấy: Mz,max= (5/3)Mo. 
 Từ điều kiện bền, ta có: ][

D.2,0
M][ 3

maxz
max τ≤⇒τ≤τ  

     ⇒     
5

D.2,0.3][M][
D.2,0.3

M5 3

o3
o τ≤⇒τ≤  

 

ME

 Mo Mo

Mo

Mz

Mo

2Mo

2Mo

(4/3)M

(2/3)M
(5/3)M

CB D E

aa/2 a/2a

ME

A

A

A

A

Hình 9.15

a)

b)

c)

 

M E 

M o M o 

M o 

M z 

M o 

2 M o 

2 M o 

(4/3) M0 

(2/3) M0 
(5/3) M0 

C B D E 
a a /2 a /2 a 

M E 

A 

A 

A 

A 

H. 9.15 

a) 

b) 

c) 

 M o 2Mo

C A B E D

a a/2 a /2a

M EMA

H. 9.13 

Mo

D 
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ΙΙΙ. XOẮN THANH THẲNG TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT 

 Thí nghiệm xoắn thanh tiết diện chữ nhật, biến 
dạng của thanh như (H.9.16). 
 Lý thuyết đàn hồi cho  các kết quả như sau: 
♦Ứng suất: Trên mặt cắt ngang chỉ có ứng suất tiếp. 
+ Tại tâm và các góc, ứng suất tiếp bằng không.   
+ Tại  điểm giữa cạnh dài, ứng suất tiếp đạt giá trị lớn 

nhất :              2max hb
M z

α
τ =             (9.18) 

+ Tại điểm giữa cạnh ngắn, ứng suất τ1 
bé hơn:  max1 γττ =     (9.19) 
+Phân bố ứng suất tiếp tại các điểm trên 
các trục đối xứng, các cạnh tiết diện và 
các đường chéo được biểu diễn ở H.9.17. 

♦ Góc xoắn tương đối:  
         3hb

Mz

β
=θ                (9.20)     

trong đó: α, γ, β  là các hệ số phụ thuộc 
tỷ số (cạnh dài h /cạnh ngắn b) được cho trong bảng 1. 
 

Bảng 9.1  Giá trị α, γ, β 

b
h  1 1,5 1,75 2 2,5 3 4 6 8 10 ∞ 

α 0,203 0,231 0,239 0,246 0,258 0,267 0,282 0,299 0,307 0,313 0,333 

β 0,141 0,196 0,214 0,229 0,249 0,263 0,281 0,299 0,307 0,313 0,333 

γ 1,000 0,859 0,820 0,795 0,766 0,753 0,745 0,743 0,742 0,742 0,742 

 

 

 

 

a
) 

b)

H. 9.16   Sự vênh của tiết
       diện chữ nhật khi xoắn

b

h

Mz 
τmax

τ1

H. 9.17 Phân bố ứng suất tiếp 

               trên tiết diện chữ nhật

τ1

τmax

τ1 

z
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ΙV. TÍNH LÒ XO HÌNH TRỤ BƯỚC NGẮN CHỊU LỰC DỌC TRỤC 

 Lò xo là một bộ phận được dùng rộng rãi trong kỹ thuật, được lắp đặt tại 
những chỗ cần giảm chấn do tải trọng động như đế móng thang máy, hệ 
thống nhún trong ôtô, đế mô tơ công suất lớn... 
 Lò xo hình trụ được cấu tạo bằng cách quấn một sợi dây thép tiết diện 
vuông, chữ nhật hoặc tròn quanh một lõi hình trụ, ta chỉ tính lò xo chịu lực 
theo phương trục của hình trụ này; trục của hình trụ cũng là trục của lò xo, 
ngoài ra chỉ xét lò xo có các vòng gần nhau gọi là lò xo hình trụ bước ngắn 
(H.9.18.a). 
  1- Các đặc trưng của lò xo: 
+ d: Đường kính dây lò xo. 
+ D: Đường kính trung bình lò xo. 
+ n: Số vòng làm việc của lò xo. 
+ G: Mô đun đàn hồi trượt của vật 
liệu làm lò xo.  
2- Ứng suất trong dây lò xo: 
Dùng một mặt cắt chứa trục của 
lõi hình trụ cắt qua một sợi dây lò 
xo, tách lò xo làm hai phần, xét 
điều kiện cân bằng của một phần 
lò xo như trên H.9.18.b, ta được:  

  
2

.0/

0

DPMoM

PQY

z

y

=⇒=Σ

=⇒=Σ
   

 Trên mặt cắt đang xét ( xem 
như mặt cắt ngang của dây lò xo) có 
lực cắt Qy và mômen xoắn Mz, chúng 
đều gây ứng suất tiếp:   
  τ = τM  + τQ 
 Tại một điểm bất kỳ trên mặt 
cắt ngang, các thành phần ứng suất 
được biểu diễn như (H.9.19). Bỏ qua 
độ nghiêng của dây lò xo, coi tiết 
diện đang xét là tròn, có thể thấy 

 

d

P 

P 

P 

Mz

P = Qy

a) b) 

h

D 

D  

H. 9.18. a) Các đặc trưng của lò xo 
       b) Nội lực trên tiết diện dây lò xo 

Qy = P 

dF 

A o 

τΘ

τΘ1

τμαξ τM 

τM Mz

o 

D/2 P

d/2 

a)

b)

H. 9.19 Nội lực và ứng suất trên 
              mặt cắt dây lò xo 

A
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rằng, tại mép trong của mặt cắt dây lò xo, điểm A trên H.9.19, ứng suất tiếp 
đạt giá trị cực đại, dù lực P là tác dụng kéo hay nén lò xo.  
 Một cách gần đúng, ứng suất tiếp tại điểm nguy hiểm có thể tính như 
sau: 

 

16

2

4

32max d

DP

d
P

W
M

F
Q

p

zy
MQ ππ

τττ +=+=+=   

 33max
81

2
8

d
PD

D
d

d
PD

ππ
τ ≈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=                                        (9.21) 

         Thực chất τQ không phân bố đều, còn công thức tính τM  như trên 
không chính xác vì tiết diện không tròn do độ nghiêng của dây lò xo cũng 
như sợi dây lò xo không là thanh thẳng, cho nên trong tính toán thực hành, 
kể đến kết quả do thực nghiệm, ta có thể lấy: 

 33max .
8

16
.
2

d
PDk

d

DP
k

ππ
τ ==        với   

1

25,0

−

+
=

d
D

d
D

k  (9.22)    

 2- Biến dạng của lò xo: Tính độ co, dãn  λ của lò xo khi chịu lực dọc 
trục. 
       Dùng nguyên lý bảo toàn năng lượng, bỏ qua các mất mát năng lượng, 
công ngoại lực T hoàn toàn biến thành thế năng biến dạng đàn hồi U. 
Ta có:  
+ Công của ngoại lực P  trên độ co, dãn λ của lò xo là: λPT

2
1

=     (a) 

+ Thế năng biến dạng đàn hồi tích lũy trong lò xo (bỏ qua thế năng  do Qy): 

         ∑=
p

z

GJ
LMU

2

2
1  

   4

32

4

22 8
2
1

32/42
1

Gd
nDP

dG
DnDPU ==

π
π  (b) 

về giá trị,   T = U, ⇒ 
C
P

Gd
nPD

== 4

38λ  (9.24) 

với:        
nD

GdC 3

4

8
=     (9.25) 

trong đó: C - là độ cứng của lò xo 
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Thí dụ 9.5  Hai lò xo có độ cứng C1 = 8 kN/cm và C2 = 5 kN/cm cùng chiều 
cao H, được ghép đồng trục , cùng chịu lực P = 50 kN (H.9.20.a). Tính lực 
tác dụng trên từng lò xo, tính chuyển vị của điểm đặt lực. 

 

H. 9.20    a) Hai lò xo ghép đồng trục  
                b) Nội lực trong lò xo 

P 

C1

C2

11 

a)

P 

R1

R2

b)

1 1 

 

           Giải. 

 Cắt 2 lò xo bằng mặt cắt (1-1), xét cân bằng phần trên, gọi nội lực của 
lò xo  là R1 , R2, (H.9.20.b),  

       ∑Y = 0 ⇒  R1 + R2  = P                               (a)     

Một phương trình chứa hai ẩn số, ta gặp bài toán siêu tĩnh.  
 Điều kiện biến dạng: độ co ngắn của lò xo 1 phải bằng lò xo 2: 
                  λ1  =  λ2  (b) 
    2

2

1
1

2

1

1

1 R
C
CR

C
R

C
R

=⇒=  (c) 

(c) và (a) ⇒ 

   

P
CC

CR

P
CC

C

C
C

PR

21

1
1

21

2

2

1
2

1

+
=

+
=

+
=

 (d) 

thay giá trị P, C1, C2 vào (d): R1 = 30,77 kN;  R2 = 19,23 kN 
 Chuyển vị của điểm đặt lực chính là độ co của lò xo 1 hoặc lò xo 2 
  λ1 = λ2 = λ = R1 / C1 =30,77/8 = 3,85cm.    
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Thí dụ 9.6  Một thanh có EJ rất lớn được xem là bằng ∞, được đặt trên ba lò 
xo có độ cứng lần lượt là C1 = 5 kN/cm, C3 = C2 = 10 kN/cm chịu tác dụng 
của lực P = 50 kN như trên H.9.21.a. Tìm lực tác dụng trên các lò xo, tính 
góc nghiêng của thanh ABC. Cho a = 50cm.  

 
                Giải.  
       Gọi phản lực của các lò xo lần lượt là R1, R2, R3  (H.9.21.b). 
 Điều kiện cân bằng: 
  ∑ Y = 0       ⇒ R1 + R2 + R3  = P (a) 
  ∑ M/A = 0  ⇒  -R2.a- R3.3a + P.2a = 0 
hay:           R2 + 3R3   = 2P (b) 
 Điều kiện biến dạng: giả sử, dưới tác dụng của ngoại lực, thanh ABC 
có vị trí mới như ở (H.9.22): 
 
 
 
 
 
 Ta có:  λ2 = 

3
2 λ1 + 

3
1 λ3            

3

3

1

1

2

2
3
1

3
2

C
R

C
R

C
R

+=⇒  (c) 

 Giải hệ (a), (b), (c), ta được phản lực của các lò xo, cũng chính là lực 
tác dụng lên các lò xo:                 R1 = 

9
P ;  R2 = P

3
1 ;  R3 = P

9
5  

 Từ đó, ta tính được biến dạng của các lò xo: 
   λ1 = 1,11cm;  λ2 = 1,67cm;  λ3 = 2,78cm 
 Góc nghiêng của thanh ABC là: 
   tanα ≈ α = (λ3 – λ1)/3a = 0,0111 rad 

 
 

λ2

λ3
λ1 

α 

H. 9.22  Sơ đồ chuyển vị của thanh ABC và biến dạng của các lò xo

 P 

a a

C BA

a

R 3 R1 R2

b)

P

C 1 C 2 C2

aa a 
a) 

H. 9.21 a) Thanh ABC tuyệt đối cứng đặt trên ba lò xo 

              b) Ngoại lực và các phản lực của các lò xo 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 9 
9.1 Vẽ biểu đồ mômen xoắn, tính ứng 
suất tiếp lớn nhất và góc xoắn tại đầu tự 
do của thanh tiết diện tròn có khoan lỗ 
dọc trục như H.9.1. Cho:  
 Mo = 360 Nm; a=50 cm; 
 G = 8.106 N/cm2, d = 3 cm. 
9.2 Vẽ biểu đồ nội lực, kiểm 
tra độ bền và độ cứng của trục 
troøn(H.9.2).Bieát: a =40 cm 
 [τ]=3000N/cm2; [θ] = 0,5o/m; 
G=8.106 N/cm2; Mo = 1 kNm;      
    Tính góc xoắn tại B và C. 
9.3Vẽ biểu đồ mômen xoắn và 
tính ứng suất tiếp lớn nhất trên các 
mặt cắt ngang nguy hiểm của trục 
tròn như trên H.9.3. 
 Cho: G = hằng số. 
9.3 Một trục chịu xoắn như H.9.4. 
Xác định ứng suất tiếp τmax của trục AB, 
góc xoắn ϕAB , nội lực trong hai thanh CD 
và CE.Cho: E=2.107N/cm2, G = 8.106 
N/cm2; 
 M = 2kNm; a =2cm; F=4 m2; d=6 cm. 
Xem puli tại C là tuyệt đối cứng. 
9.5 Một trục truyền động tiết diện tròn, 
đường kính d. Tại puli A, trục nhận được 
công suất truyền 15 kW. Giả sử hiệu 
suất truyền là 1, khi đó tại các puli B, Cø, 
H trục truyền đi các công suất lần lượt là 
4kW, 8kW và 3kW (H.9.5). Tính d theo 
điều kiện bền và điều kiện cứng.  
Cho:[τ]=2kN/cm2;[θ]=0,40/m; 
G=8.103kN/cm2; tốc độ moâtô n = 150 vg/ph. 
 

   4M0   M 0  2M0

a

d

H. 9.1 

aa/2

2d

H. 9.2 

A

4M0 2M 0 M0

a

10
c
m

8c
m 

C

B a a a

H. 9.3 

A

3M

a

d 

B

M

2d

a a a

H. 9.4 

a
F4a 

d

D =
80

A
B

a

a F 

C 

D

E 

C

A 
B C H

H. 9.5 
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9.6  Trên mặt ngoài của một trục tròn chịu xoắn 
thuần túy, người ta dùng tấm điện trở và đo được 
biến dạng dài tương đối theo phương 45o so với 
trục là ε = 30.10-5 (H. 9.6) 

 Tính mômen xoắn tác dụng lên trục. 
 Cho: E = 2.104 kN/cm2; μ = 0,3. 

9.7  Người ta nối hai trục cùng đường kính  D 
= 8 cm bằng mặt bích và bốn bu lông φ 20 bố 
trí đối xứng trên đường tròn đường kính 20cm 
(H.9.7). Tính mômen xoắn lớn nhất có thể tác 
dụng lên trục theo điều kiện bền của trục và 
bu lông. Cho: [τ]tr = 4 kN/cm2; [τ]bl = 2 kN/cm2. 
 9.8  Hai trục tròn bằng thép và đura được 
nối với nhau bằng mặt bích và bu lông chịu 
một mômen xoắn M như (H.9.8). Tính 
mômen xoắn nội lực tác dụng lên hai trục. 
Cho: Gth = 2Gñura; Dñura = 1,5Dth . 
9.9  Hệ chịu lực như ở H.9.9.a,b 
Tính ứng suất trong lò xo 1 và 2.Tính chuyển vị đứng tại C, xem thanh ABC 
là tuyệt đối cứng. Biết : D1 =6cm; d1=1cm;n1=10; D2=5cm; d2=0,8cm; n2= 8 
P=1kN ; G1=G2 =8.103kN/cm2 

9.10 Một thanh tuyệt đối cứng AB được đặt 
trên ba lò xo có cùng số vòng   và chịu một lực 
P đặt ở đầu B như trên H.9.10. Tính lực tác 
dụng lên các lò xo. Tính chuyển vị đứng tại B. 
Cho:  
 C3 = 2C2 = 2C1 = 2kN/cm; P =  kN;  a = 1m. 

Vị trí bu lông

H. 9.7 

H. 9.10 

a a a

A B

P

C1 C2 C3

H. 9.8 

M

2a a

DduDth 

thép đura

P

1 2a

BA

H. 9.9

1

A

a

C

P
B C 

2

a) b)

2a a

45o

H. 9.6 



http://www.ebook.edu.vn

 GV: Lê đức Thanh 

Chương 10: Thanh chịu lực phức tạp  1  

Chương 10 
THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP 

 
10.1  KHÁI NIỆM 
 ♦ Định nghĩa 
 Thanh chịu lực phức tạp khi trên các mặt 
cắt ngang có tác dụng đồng thời của nhiều 
thành phần nội lực như lực dọc Nz, mômen uốn 
Mx, My, mômen xoắn Mz (H.10.1). 
 Khi một thanh chịu lực phức tạp, ảnh 
hưởng của lực cắt đến sự chịu lực của thanh 
rất nhỏ so với các thành phần nội lực khác nên 
trong tính toán không xét đến lực cắt. 
 2- Cách tính toán thanh chịu lực phức tạp  
 Áp dụng Nguyên lý cộng tác dụng 
 Nguyên lý cộng tác dụng: Một đại lượng do nhiều nguyên nhân đồng 
thời gây ra sẽ bằng tổng đại lượng đó do tác động của các nguyên nhân 
riêng lẽ ( Chương 1) 

10.2  THANH CHỊU UỐN XIÊN 
1- Định nghĩa – Nội lực 

 Thanh chịu uốn xiên khi trên mọi mặt cắt 
ngang chỉ có hai thành phần nội lực là mômen 
uốn Mx và mômen uốn My tác dụng trong các 
mặt phẳng yoz và xoz (H.10.2). 
 Dấu của Mx , My : 
Mx > 0 khi căng thớ y > 0  
My > 0 khi căng thớ x > 0  
 Theo Cơ học lý thuyết, ta có thể biểu 
diễn mômen Mx và My bằng các véc tơ 
mômen Mx và My (H.10.3); Hợp hai mômen 
này là mômen tổng Mu . Mu nằm trong mặt 
phẳng voz, mặt phẳng này thẳng góc với 
trục u (chứa véc tơ mômen Mu)  và chứa 
trục thanh (H.10.3). 

H.10.1 

Mx

My 

Mz 

z
x

y 

O 
Nz

H.10.2 

Mx

My 

z

x
y 

O 

v 

x

zO 
Mu 

y 

H.10.3 Moâmen tổng  
và mặt phẳng tải trọng 

u

 mặt phẳng tải trọng 

Mx 

My 

Mu 
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Mặt phẳng tải trọng là mặt phẳng chứa Mu. 
Giao tuyến của mặt phẳng tải trọng với mặt cắt ngang là Đường tải trọng 
(trục v ) 
Ký hiệu α : Góc hợp bởi trục x và đường tải trọng; Ta có 
 22

yxu MMM +=  (10.1) 

 
y

x

M
M

=αtan   (10.2) 

Định nghĩa khác của uốn xiên: Thanh chịu uốn xiên khi trên các mặt cắt 
ngang chỉ có một mômen uốn Mu  tác dụng trong mặt phẳng chứa trục mà 
không trùng với mặt phẳng quán tính chính trung tâm yOz hay xOz. 
 Đặc biệt, đối với thanh tiết diện tròn, mọi đường kính đều là trục chính 
trung tâm ( trục đối xứng ), nên bất kỳ mặt phẳng chứa trục thanh nào cũng 
là mặt phẳng quán tính chính trung tâm. Do đó, mặt cắt ngang thanh tròn 
luôn luôn chỉ chịu uốn phẳng. 

 2- Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 

 Theo nguyên lý cộng tác dụng, tại một điểm A (x,y) bất kỳ trên tiết diện, 
ứng suất do hai mômen Mx , My  gây ra tính theo công thức sau : 

            x
J
M

y
J
M

y

y

x

x
z +=σ                      (10.3) 

 Trong (10.3), số hạng thứ nhất chính là ứng suất pháp do  Mx gây ra, số 
hạng thứ hai là ứng suất pháp do My gây ra  
 Công thức (10.3) là công thức đại số, vì các mômen uốn Mx, My và tọa 
độ điểm A(x,y) có dấu của chúng 
 Trong tính toán thực hành, thường dùng công 
thức kỹ thuật như sau: 
 

  x
J
M

y
J
M

y

y

x

x
z ±±=σ                       (10.4) 

 Trong (10.4), lấy dấu cộng (+) hay (–) tuỳ theo 
điểm tính ứng suất nằm ở miền chịu kéo hay nén 
do từng nội lực gây ra 
 H.10.4 biểu diển các miền kéo, nén trên mặt cắt do các mômen uốn 
 Mx , My  gây ra :  + , -   do Mx 
                     do My  

Mx

o

x 

B 

y

+ 
+ 

z
+

+ 

My 

H.10.4 Biểu diển các 
miền kéo, nén trên mặt 
 cắt do Mx , My gây ra

+ _ 
     , 
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 Thí dụ 1. Tiết diện chữ nhật bxh= 20×40 cm2 chịu 
uốn xiên (H.10.5), cho Mx = 8 kNm và My = 5 kNm. 
Chiều hệ trục chọn như h.10.5a 

  Ứng suất pháp tại B (xB =+10 cm; yB =- 20 cm)  

       + Tính theo (10.3) như sau: 
   2

33 kN/cm )10(

12
)20(40

500)20(

12
)40(20

800
+−=σB  

 + Tính theo (10.4) như sau: 
Mx gây kéo những điểm nằm dưới Ox và gây nén những điểm trên Ox;  
My gây kéo phía trái Oy và gây nén phía phải Oy. 
 Biểu diễn vùng kéo bằng dấu (+) và vùng nén bằng dấu (–) trên tiết 
diện (H.10.4a) ta có thể thấy, tại điểm B; Mx  gây nén; My gây kéo. 

      ⇒  2
33 kN/cm )10(

12
)20(40

500)20(

12
)40(20

800
+−=σ B  

 3- Đường trung hòa và biểu đồ ứng suất 

 Công thức (10.3) là một hàm hai biến, nó có đồ thị là một mặt phẳng 
trong hệ trục Oxyz. Nếu biểu diễn giá trị ứng suất pháp σz cho ở (10.3) bằng 
các đoạn thẳng đại số theo trục z định hướng dương ra ngoài mặt cắt       
(H.10.6a), ta được một mặt phẳng chứa đầu mút các véctơ ứng suất pháp 
tại mọi điểm trên tiết diện, gọi là mặt ứng suất (H.10.6.a). 

y

σmin
Ox
_

+
_

K
z

σmax
+

y

σmin

 Ox
_

+

z σmax a) b)
y

 
Hình 10.6 

a) Mặt ứng suất;    b) Biểu đồ ứng suất phẳng 
 
 Gọi giao tuyến của mặt ứng suất và mặt cắt ngang là đường trung 
hòa, ta thấy, đường trung hòa là một đường thẳng và là quỹ tích của 
những điểm trên mặt cắt ngang có trị số ứng suất pháp bằng không.  

B

o z

b 

h 

y 

x 

Mx

H.10.5a)

My
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 Cho biểu thức σz = 0, ta được phương trình đường trung hòa: 

   0 . .y yx x

x y x y

M MM Jy x y x
J J M J

+ = ⇒ = −  (10.5) 

 Phương trình (10.5) có dạng y = ax, đường trung hòa là một đường 
thẳng qua gốc tọa độ, và có hệ số góc tính theo công thức: 

                      .y x

x y

M Jtg
M J

β = −                                     (10.5) 

 Ta thaáy: 
 - Đường trung hòa chia tiết diện làm hai miền: miền chịu kéo và miền 
chịu nén.        
 - Những điểm nằm trên những đường thẳng song song với đường trung 
hòa có cùng giá trị ứng suất. 
 - Càng xa đường trung hòa, trị số ứng suất của các điểm trên một 
đường thẳng vuông góc đường trung hòa tăng theo luật bậc nhất. 
 Dựa trên các tính chất này, có thể biểu diễn sự phân bố bằng biểu đồ 
ứng suất phẳng như sau. 
 Kéo dài đường trung hòa, vẽ đường chuẩn vuông góc với đường trung 
hoà tại K, ứng suất tại mọi điểm trên đường trung hòa (σz = 0) biểu diễn 
bằng điểm K trên đường chuẩn. Sử dụng phép chiếu thẳng góc, điểm nào 
có chân hình chiếu xa K nhất là những điểm chịu ứng suất pháp lớn nhất.  
 - Điểm xa nhất thuộc miền kéo chịu ứng suất kéo lớn nhất, gọi là σmax.  
 - Điểm xa nhất thuộc miền nén chịu ứng suất nén lớn nhất, gọi là σmin.
  
 Tính σmax, σmin rồi biểu diễn bằng hai đoạn thẳng về hai phía của đường 
chuẩn rồi nối lại bằng đường thẳng, đó là biểu đồ ứng suất phẳng, trị số ứng 
suất tại mọi điểm của tiết diện trên đường thẳng song song với đường trung 
hoà chính là một tung độ trên biểu đồ ứng suất xác định như ở (H.10.6.b). 
  

 4- Ứng suất pháp cực trị và điều kiện bền 

 ° Ứng suất pháp cực trị:  Gọi A(xA, yA) và B(xB, yB) là hai điểm xa 
đường trung hoà nhất về phía chịu kéo và chịu nén, công thức (10.4) cho: 

   
max

min

yx
A A A

x y

yx
B B B

x y

MM
y x

J J

MM
y x

J J

σ σ

σ σ

= = +

= = − −

 (10.6) 
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 Đối với thanh có tiết diện chữ nhật (b x h), điểm xa đường trung hoà 
nhất luôn luôn là các điểm góc của tiết diện, khi đó: 
   ⎮xA ⎮=⎪ xB⎮ = 

2
h ;   ⎪ yA⎮ =⎮ yB⎮  = 

2
h  

   
y

y

x

x

W
M

W
M

+=σmax ;  
y

y

x

x

W
M

W
M

−−=σmin  (10.7)  

vôùi:      
62/

   ;
62/

22 hb
b
J

Wbh
h
JW y

y
x

x ====   

 ° Đối với thanh có tiết diện tròn, khi tiết diện chịu tác dụng của hai 
mômen uốn Mx, My trong hai mặt phẳng vuông góc yOz, xOz, mômen tổng 
là Mu tác dụng trong mặt phẳng vOz cũng là mặt phẳng quán tính chính 
trung tâm , nghĩa là chỉ chịu uốn phẳng, do đó: 

     3
3

22
minmax, 1,0

32
.   ;; DDWMMM

W
M

uyxu
u

u ≈
π

=+=±=σ    (10.8) 

 ° Điều kiện bền: trên mặt cắt ngang của thanh chịu uốn xiên chỉ có 
ứng suất pháp, không có ứng suất tiếp, đó là trạng thái ứng suất đơn, hai 
điểm nguy hiểm là hai điểm chịu σmax, σmin, tiết diện bền khi hai điểm nguy 
hiểm thỏa điều kiện bền:     
  nminkmax ][;][ σ≤σσ≤σ  (10.9) 

 Đối với vật liệu dẻo: [σ ]k  = [σ ]n = [σ ], điều kiện bền được thỏa khi: 
         ][,max minmax σ≤σσ  (10.8)   

  
Thí dụï 2.  Một dầm tiết diện chữ T chịu lực như trên H.10.7.a. Vẽ biểu đồ 
nội lực, xác định đường trung hoà tại tiết diện ngàm, tính ứng suất σmax, σmin. 
Cho: q = 4 kN/m; P = qL; L = 2 m; a = 5 cm. Các đặc trưng của tiết diện chữ 
T được cho như sau:  yo = 7a/4, Jx = 109a4/6 ; Jy = 34a4/6. 

 
Giải. Phân tích  lực P thành 2 thành phần trên hai trục x và y, ta được: 
 Px = P.cos300 = P 3 /2 = qL 3 /2;  Py = P.sin300 = P/2 
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=  
 Xét thanh chịu lực trong từng mặt phẳng riêng lẻ. 
 Trong mặt phẳng (yOz), hệ chịu lực phân bố và lực tập trung Py, biểu đồ 
mômen vẽ trên H.10.7.b, theo quy ước, biểu đồ này là Mx. Tương tự, trong 
mặt phẳng (xOz), hệ chịu lực phân bố và lực tập trung Py, biểu đồ mômen vẽ 
trên H.10.7.c, đó là My. 

 Phương trình đường trung hòa:    . .y x

x y

M Jy x
M J

= −  (a) 

 Tại tiết diện ngàm: Mx = qL2;  My = 3 qL2/2 
 Chiều Mx và My biểu diễn ở H.10.5.d, nếu chọn chiều dương của trục x 
và y như trên H.10.8.a thì trong (a), các mômen uốn dều có dấu +. 

 Ta có: xx
a
a

qL
qLy .77,2

6/34
6/109.2/3

4

4

2

2
−=−=  (b) 

 Biểu diễn tiết diện bằng hình phẳng theo tỷ lệ, từ (b) có thể vẽ chính 
xác đường trung hòa, áp dụng cách vẽ biểu đồ ứng suất, ta cũng vẽ được 
biểu đồ ứng suất phẳng (H.10.8.b). 

Hình 10.7  a) Sơ đồ tải trọng 
    dụng lên thanh
b) Xét thanh trong mặt phẳng 
   vẽ biểu đồ Mx

c) Xét thanh trong mặt phẳng 
  vẽ biểu đồ My

d) Biểu đồ nội lực không 

y

M x 

x

2a 2a

yo
a

4a
O

a

P
30oq 

z
x

y 
a

L 

z

y 

q 
P y = P/2

b) 
qL 2 

P x  = P 2/3

3 

x 

M y c) 

d)

Mx

y

3

qL2

My
x

z 
2
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A

C

B
σmax

σmin

b)a)

My

Mx

x
y

z
o

 
 Hình 10.8  

 a) Chọn chiều dương của trục x, y . 
               b) Đường trung hòa và biểu đồ ứng suất phẳng 
 

 Dựa trên biểu đồ ứng suất ta có thể tìm thấy điểm chịu kéo nhiều nhất  
là điểm A(⎮xA⎮ = 2a,⎪yA⎮ = 7a/4), điểm chịu nén nhiều nhất là điểm       
C(⎮xB⎮ = 2a,⎮yB⎮ = 3a/4); điểm B(⎪xB⎮ = a/2,⎮yB⎮ = 13a/4) có chân hình 
chiếu khá gần C, cần tính ứng suất tại đây.  
 Áp dụng công thức (10.4), ta có: 

  2
y

2

x

2

maxA cm
kN145,5)a2(

I
2/qL3)

4
a7(.

I
qL

=++=σ=σ  

  2
y

2

x

2

minC cm
kN384,3)a2(

I
2/qL3)

4
a3(.

I
qL

−=−+=σ=σ  

Thí dụï 3.  Một thanh tiết diện tròn rỗng chịu tác dụng của ngoại lực 
(H.10.9). Tính ứng suất pháp σmax, σmin, xác định đường trung hoà tại tiết 
diện ngàm. 

     
 
Giải. Phân tích lực 2P và lực P lên hai trục vuông góc x, y. Lần lượt xét sự 
làm việc của thanh trong từng mặt phẳng yOz, xOz, ta vẽ được biểu đồ 
mômen Mx, My tương ứng (H.10.10b). 

2PP 2 P 

x z

2 a a

60o 30 o 

y y
x

  Hình 10.9  Thanh tiết diện tròn rỗng chịu tải 
  trong hai mặt phẳng khác 

60o

30o
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2aa2a

P/2 3

My
Mx(3 3

3

P
3

(3 – 3 Pa

a

z z

x
y

b)

P

a)

 
 Hình 10.10  Biểu đồ mômen biểu diễn trong hai mặt phẳng vuông góc 

 Với thanh tiết diện tròn, khi có hai mômen uốn Mx, My tác dụng trong hai 
mặt phẳng vuông góc yOz, xOz, ta có thể đưa về một mômen uốn phẳng Mu  

trong tác dụng mặt phẳng quán tính chính trung tâm vOz, với: Mu là mômen 
tổng của Mx và My. 
  Tại tiết diện ngàm, Mx, My có giá trị lớn nhất, ta có: 
   ⎮Mu ⎪  =  22

yx MM +  =  9,475 Pa 
 Theo công thức của uốn phẳng, ta được:  
  2

4

43

4

43
u

u
minmax, cm

kN41,8
)

10
81(

32
10.

Pa745,9

)
D
d1(

32
D

Pa745,9
W
M

±=
−

π
±=

−
π

±=±=σ  

 Phương trình đường trung hòa: 

        y x

x y

M Jy x
M J

= − ⋅ ⋅  (a) 

 Tại tiết diện ngàm: PaPaMx 196,6)133( =+=  
chiều Mx và My biểu diễn ở H.10.11.a, nếu chọn chiều dương của trục x và y 
về phía gây kéo của My  và Mx (H.10.11.a) thì trong (a), giá trị của các 
mômen uốn lấy trị tuyệt đối. 
 Ta có: xx

Pa
Pay 204,0).1.(

196,6
268.1

−==  (b) 

y y

Mx x
My

 z

a)

A

x

Đường trung hòa

B

b)  
Hình 10.11 

a) Định hướng hệ trục x,y;   b) Vẽ đường trung hoà trên hình phẳng 
 Đường trung hòa được vẽ trên hình phẳng (H.10.11b), nếu vẽ một 
đường thẳng qua tâm O, thẳng góc với đường trung hòa, giao điểm của 
đường này với chu vi là hai điểm chịu ứng suất kéo và nén lớn nhất.  
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10.3  THANH CHỊU UỐN CỘNG KÉO ( HAY NÉN ) 

 1- Định nghĩa 
 Thanh chịu uốn cộng kéo (hay nén) đồng 
thời khi trên các mặt cắt ngang có các thành phần 
nội lực là mômen uốn Mu và lực dọc Nz. 
 Mu là mômen uốn tác dụng trong mặt phẳng 
chứa trục z, luôn luôn có thể phân thành hai 
mômen uốn Mx và My trong mặt phẳng đối xứng 
yOz và xOz (H.10.11). 
 2- Công thức ứùng suất pháp 
 Áp dụng nguyên lý cộng tác dụng, ta thấy bài toán đang xét là tổ hợp 
của thanh chịu uốn xiên và kéo (hay nén) đúng tâm. Do đó, tại một điểm bất 
kỳ trên mặt cắt ngang có tọa độ (x,y) chịu tác dụng của ứng suất pháp tính 
theo công thức sau: x

I
M

y
I
M

A
N

y

y

x

xz
z ++=σ  (10.9) 

 Ứng suất pháp gây kéo được quy ước dương. 
Các số hạng trong công thức (10.9) là số đại số, ứng suất do Nz  lấy (+) 

khi lực dọc là kéo và ngược lại lực nén lấy dấu trừ; ứng suất do Mx, My lấy 
dấu như trong công thức (10.1) của uốn xiên, nếu định hướng trục y,x dương 
về phía gây kéo của Mx, My thì lấy theo dấu của y và x. 

x

z

a)

y

O

h

b

A

My Mx

Nz

y
x

O

h

b

A

b)

My
Mx

Nz

Hình 10.12

  a) Định hướng hệ trục x,y khi dùng công thức (9.9)
             b) Định dấu cộng trừ khi dùng công thức (9.10)

+

+

+

+

+

+

 
  Khi tính toán thực hành, ta cũng có công thức kỹ thuật: 

   x
I

M
y

I
M

A
N

y

y

x

xz
Z ±±±=σ  (10.10) 

 Trong công thức (10.10), ứng với mỗi số hạng, ta lấy dấu (+) nếu đại 

x

O z

Hình 10.11    Các thành phần nội 
lực trên mặt cắt ngang

My Mx

Nz

y
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lượng đó gây kéo và ngược lại. 
 Ví dụï, đối với tiết diện trên H.10.12.a, cho Mx = 10 kNm; My = 5 kNm; 
 Nz = 10 kN; h = 2b = 40 cm, tính ứng suất tại A. 

Sử dụng công thức (10.9), chọn chiều dương trục x,y như H.10.12.a,       
xA = 10, yA = –20, ta được: 

  
2

33

kN/cm 0125,01875,01875,00125,0

)10(
12:20.40

500)20(
12:40.20

1000
40.20

10

=+−=σ

+−+=σ

A

A    

 Để áp dụng công thức (10.10), có thể biểu diễn tác dụng gây kéo, nén 
của các thành phần nội lực như ở (H.10.12.b), với ⎪ xA ⎪ =10, ⎪ yA ⎪ = 20, ta 
được: 

  
2

A

33A

kN/cm 0125,01875,01875,00125,0

)10(
12:20.40

500)20(
12:40.20

1000
40.20

10

=+−=σ

+−=σ  

 3- Đường trung hòa và biểu đồ ứng suất pháp 

 Tương tự như trong uốn xiên, có thể thấy rằng phương trình (10.9) là 
một hàm hai biến σz = f(x,y), nếu biểu diễn trong hệ trục Oxyz, với O là tâm 
mặt cắt ngang và σz định hướng dương ra ngoài mặt cắt, thì hàm (10.9) biểu 
diễn một mặt phẳng, gọi là mặt ứng suất, giao tuyến của nó với mặt cắt 
ngang là đường trung hòa. Dễ thấy rằng, đường trung hoà là một đường 
thẳng chứa tất cả những điểm trên mặt cắt ngang có ứng suất pháp bằng 
không. Từ đó, cho  σz  = 0, ta có phương trình đường trung hòa: 

    
x

xz

y

x

x

y

M
I

A
Nx

I
I

M
M

y −−=  (10.11) 

 Phương trình (10.11) có dạng y = ax + b, đó là một đường thẳng không 
qua gốc tọa độ, cắt trục y tại tung độ 

x

xz

MA
INb

.
.

−= . 

 Để sử dụng (10.11) thuận lợi, ta nên định hướng trục x,y như khi sử 
dụng công thức (10.9), còn Nz vẫn lấy dấu theo quy ước lực dọc.    
 Mặt khác, do tính chất mặt phẳng ứng suất, những điểm nằm trên 
những đường song song đường trung hòa có cùng giá trị ứng suất, những 
điểm xa đường trung hòa nhất có giá trị ứng suất lớn nhất, ứng suất trên một 
đường vuông góc với đường trung hòa thay đổi theo quy luật bậc nhất.  
 Rõ ràng đường trung hòa chia tiết diện thành hai miền, miền chịu ứng 
suất kéo và miền chịu ứng suất nén. Nhờ các tính chất này, có thể biểu diễn 
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sự phân bố của ứng suất pháp trên mặt cắt ngang bằng biểu đồ ứng suất 
phẳng như sau. 
 Kéo dài đường trung hòa ra ngoài tiết diện, vẽ đường chuẩn vuông góc 
với đường kéo dài tại điểm O, đó cũng là điểm biểu diễn giá trị ứng suất 
pháp tại mọi điểm trên đường trung hòa. Sử dụng phép chiếu thẳng góc, 
chiếu mọi điểm trên những đường song song 
đường trung hòa lên đường chuẩn, điểm có 
chân hình chiếu xa O nhất chịu ứng suất pháp 
lớn nhất.  
 Điểm xa nhất về miền kéo chịu ứng suất 
kéo lớn nhất, gọi là σmax, điểm xa nhất về 
miền nén chịu ứng suất nén lớn nhất, gọi là σmin. 
Biểu diễn giá trị  σmax, σmin bằng các tung độ 
về hai phía đường chuẩn rồi nối chúng lại bằng 
đường thẳng, ta được biểu đồ ứng suất phẳng (H.10.13). 

 4. Ứng suất pháp cực trị và điều kiện bền 

 Gọi A(xA,yA) và B(xB,yB) là hai điểm xa đường trung hoà nhất về miền 
kéo và về miền nén, áp dụng (10.10), ta có công thức tính ứng suất pháp 
cực trị. 

  
B

y

y
B

x

xz
B

A
y

y
A

x

xz
A

x
I
M

y
I
M

A
N

x
I
M

y
I
M

A
N

−−±=σ=σ

++±=σ=σ

min

max

 (10.12) 

Theo (10.12), ta thấy, khi ứng suất do lực dọc trái dấu với ứng suất do 
Mx, My và có trị số lớn hơn tổng trị số tuyệt đối các ứng suất do Mx, My, 
đường trung hoà nằm ngoài mặt cắt, trên mặt cắt ngang chỉ có ứng suất một 
dấu (chỉ chịu kéo hoặc chỉ chịu nén). 
 - Với thanh có tiết diện chữ nhật, các điểm nguy hiểm A, B luôn luôn là 
các điểm góc của tiết diện: 
    ⎪xA⎪=⎪xB⎪= b/2;  ⎪yA⎪=⎪yB⎪= h/2 

  

y

y

x

xz
B

y

y

x

xz
A

W
M

W
M

A
N

W
M

W
M

A
N

−−±==

++±==

min

max

σσ

σσ

  (10.13) 

Hình 10.13 Định hướng hệ trục x,y

z

y

x

O

My

σmin

Mx

σmax
Nz

+

khi dùng công thức 9.11
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 - Thanh có tiết diện tròn, mômen tổng của Mx, My là Mu gây uốn thuần 
túy phẳng, khi đó ta có công thức tính ứng suất pháp cực trị: 

   

u

uz
B

u

uz
A

W
M

A
N

W
M

A
N

−±==

+±==

min

max

σσ

σσ
 (10.13) 

   22
yxu MMM +=  

 Thanh chịu uốn cộng kéo hay nén đồng thời chỉ gây ra ứng suất pháp 
trên mặt cắt ngang, tại điểm nguy hiểm, phân tố ở trạng thái ứng suất đơn, 
do đó điều kiện bền của thanh là: 
         nminkmax ][;][ σ≤σσ≤σ  (10.14) 

 5- Thanh chịu kéo hay nén lệch tâm 

 Thanh chịu kéo hay nén lệch tâm khi ngoại lực hay nội lực tác dụng 
trên mặt cắt ngang tương đương một lực P song song trục thanh mà không 
trùng với trục thanh. Nếu lực P này hướng vào mặt cắt, thanh chịu nén lệch 
tâm, ngược lại, nếu lực P hướng ra, thanh chịu kéo lệch tâm (H.10.14.a). 

  c)

z

y

P

xK K

MxMy

yKO

x

P

  b)

z

 P

P xK

 K

Mx

My

yyKO

x

z

P

xK

K

yyKO

x

a)

Hình 10.14 
 a) Tiết diện bị kéo lệch tâm; b) Dời lực về tâm tiết diện  

 Trong thực tế, bài toán nén lệch tâm rất thường gặp trong tính toán cột, 
móng nhà công nghiệp hay dân dụng, trong tính toán trụ, móng         cẩu 
tháp... 
 Áp dụng nguyên lý dời lực, đưa lực kéo hay nén lệch tâm về tâm tiết 
diện, ta có thể chứng minh hai trường hợp này thực chất là bài toán uốn 
cộng kéo hay nén đồng thời. Trên H.10.14.a, gọi K(xK, yK) là điểm đặt lực 
lệch tâm P, dời về tâm O, ta có: 

PNz ±=              , lấy (+) khi P là lực kéo, ngược lại, lấy (–).  

  Mx  =  P.yK  (10.15) 

  My  =  P.xK     
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 Chiều của mômen lấy theo nguyên lý dời lực. 
 Do đó, tất cả công thức đã được thiết lập cho bài toán uốn cộng kéo hay 
nén đồng thời đều áp dụng được cho bài toán kéo hay nén lệch tâm.    

 6- Lõi tiết diện 

 Đối với thanh chịu kéo hay nén lêïch tâm, phương trình đường trung hoà 
có thể viết ở dạng khác. Cho biểu thức σz trong (10.9) bằng không, ta được 
phương trình đường trung hòa:  

 
0.             

.  ;.     :Thay

0              

=++

==

=++=σ

x
I
xNy

I
yN

A
N

xNMyNM

x
I
M

y
I
M

A
N

y

Kz

x

Kzz

KzyKzx

y

y

x

xz
z

 

 

0..1            

  ;      :Đặt

0]..1[            

22 =++

==

=++

y

K

x

K

y
y

x
x

y

K

x

Kz

i
xx

i
yy

A
I

i
A
Ii

x
I

Fxy
I

Fy
A
N

 

 Đặt:      
K

x

K

y

y
ib

x
i

a
22

   ; −=−=  (10.16) 

 Ta thu được dạng khác của phương trình đường trung hòa : 
           1=+

b
y

a
x  (10.17) 

 Từ (10.16), (10.17), ta thấy đường trung hoà có các tính chất sau: 
 - Đường trung hoà cắt trục x tại a và trục tung tại b. 
 - Đường trung hoà không bao giờ qua phần tư chứa điểm đặt lực K vì a 
và b luôn trái dấu với xK, yK.   
 - Điểm đặt lực tiến gần tâm O của tiết diện thì đường trung hòa rời xa 
tâm vì xK, yK giảm thì a, b tăng. 
 - Khi đường trung hòa nằm ngoài tiết diện, trên tiết diện chỉ chịu ứng 
suất một dấu: kéo hoặc nén.  
 Gọi lõi tiết diện là khu vực bao quanh tâm sao cho khi lực lệch tâm đặt 
trong phạm vi đó thì đường trung hoà hoàn toàn nằm ngoài tiết diện. 
 Với một thanh chịu kéo hay nén lệch tâm, việc xác định lõi tiết diện có ý 
nghĩa thực tiễn. Trong thực tế có nhiều loại vật liệu chỉ chịu nén tốt như 
gạch, đá, gang, bêtông không thép..., nếu chúng chịu nén lệch tâm mà lực 
nén đặt ngoài lõi tiết diện, ứng suất kéo phát sinh có thể lớn hơn khả năng 
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chịu kéo của chúng, khi đó vật liệu sẽ bị phá hoại, để tận dụng tốt khả năng 
chịu lực của vật liệu cần thiết kế đặt lực nén trong lõi tiết diện. 
 Có thể xác định lõi tiết diện theo cách sau: 
 Giả sử đường trung hòa tiếp xúc một cạnh tiết diện, từ (10.17) ta viết 
được phương trình đường trung hòa, rồi từ (10.16) ta suy ra tọa độ điểm đặt 
lực K tương ứng với vị trí đường trung hòa. Áp dụng cách tương tự đối với tất 
cả các cạnh còn lại, nối vị trí các điểm đặt lực, ta được lõi tiết diện. Để ý 
rằng, dù tiết diện là đa giác lõm thì lõi tiết diện luôn là một đa giác lồi. 
 Ví dụï: tiết diện chữ nhật (H.10.15). 
 Khi đường trung hòa trùng cạnh AB: 

          

6
2

.122

0

1
2/

22

2

h
h

hyh
y
i

x
x
i

h
yx

K
K

x

K
K

y

−=−=⇒=−

=⇒∞=−

=+
∞

 

 Khi đường trung hòa trùng cạnh BC: 

           

0

62/.122

1
2/

2

22

=⇒∞=−

−=−=⇒=−

=
∞

+

K
K

x

K
K

y

y
y
i

b
b
bxb

x
i

y
b

x

 

 Do tính đối xứng của tiết diện, khi đường trung hoà trùng cạnh CD, AD, 
ta xác định hai điểm K tương ứng có tọa độ lần lượt là:  
   xK  = 0;  yK  = 

6
h và xK  = 6

b ;  yK  = 0 

 Nối các điểm K, ta được lõi tiết diện của tiết diện chữ nhật làø một hình 
thoi có đỉnh trên trục x,y (H.10.15). 
 - Tiết diện tròn (H.10.16) 
 Khi đường trung hòa là một tiếp tuyến với đường tròn tại A: 

 

8
24

..64

.

2/;0

1
2/

2

4

22

D
DD

Dy

D
y
ix

x
i

D
yx

K

K

x
K

K

y

−=
π
π

−=⇒

=−=⇒∞=−

=+
∞

 

 Do tính đối xứng của tiết diện, ta thấy lõi 

y
Đường trung hòa

O x

D/8

Hình 

D

Lõi tiết diện 

Hình 

BA
 Đường trung 

Đường trung hòa 

h

b

xO

D C

Lõi tiết diện chữ nhật 
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tiết diện là một đường tròn đồng tâm đường kính D/8. 
Ví dụï 10.3  Một thanh tiết diện chữ nhật (b.h), chịu tác dụng của ngoại lực 
như H.10.17.a. Vẽ biểu đồ nôïi lực, tính σmax, σmin. xác định đường trung hòa 
tại ngàm. 
 Cho: q = 5 kN/m, P1 = 100 kN, P2 = 6 kN, H = 6 m, h = 2b = 40 cm. 

P1

P2
q

h

b H

a)

Nz

P1

x

y

Mx

qH2/2

My

P2H

b)

 a) Thanh chịu nén cộng uốn;     b) Biểu đồ nội lực

z

P1

z z

y

z

y

x

P2

Hình 10.17

 
Giải: 
 Biểu đồ nội lực do từng nguyên nhân gây ra được vẽ trên H.10.17.b. 

 Tại ngàm, nội lực có giá trị lớn nhất: 

  Nz = –P1 (nén);  Mx = qH2/2;  My = P2.H 
 Áp dụng công thức (10.12): 

  
yx W
HP

W
Hq

A
P .2/. 2

2
1

minmax, ±±−=σ  

 Thay số, ta được: 

  

2

2

22

2

minmax,

kN/cm 162,3
kN/cm912,2350,1687,1125.0            

6
20.40
100.6.6

6
40.20.2

100.6.5
40.20

100

±=±±−=

±±−=σ

 

 Phương trình đường trung hòa: 
                

x

xz

y

x

x

y

M
I

A
Nx

I
I

M
M

y .. −−=  (a) 

Chọn hệ trục y,x dương về phía gây kéo của Mx và My, thay số vào (a) ta 
được: 
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  48,16,1
100.

2
6.5

12/40.20.
40.20

100.
12/20.40
12/40.20

2
6.5

6.6
2

3

3

3

2 +−=
−

−−= xxy   

 Đường trung hoà và biểu đồ ứng suất được vẽ trên H.10.18. 

Đường trung hòa

σmax z x

Hình 10.18 Đường trung hoa của thanh chịu nén uốn

y

Mx P1

My

σmin

O

 
Ví dụï 10.4  Một cột chịu nén lệch tâm và lực đẩy của gió như H.10.19.a. 
xem chân cột bị ngàm. Tính σmax, σmin. Nếu khối móng có kích thước 
1m×3m×0,5m được đặt như H.10.19.a, hãy tính áp lực lớn nhất trên nền đất. 
Cho:                   P1 = 50 kN; q = 4 kN/m; H = 6 m; h = 2b = 40 cm; γ = 25 
kN/m3. 

P1
e = 20 cm

b
q

0,5 m

a) c)

H

h

1 m

3 m

σmin

0,5 m

b)

Mx Nz

1 m

3 m

Hình 10.19  a) Cột chịu nén lệch tâm
  b) Nội lực tại tiết diện chân cột;  c) Biểu đồ áp lực lên nền đất

26 cm

141,3 cm 8,7 cm

 

 Nội lực lớn nhất tại tiết diện ngàm: 

   Nz  =  – P1 = – 50 kN (nén) 

   Mx  =  P1.e + qH2/2  =  50.20 + 4.62.100/2  =  8200 kN.cm 
 Áp dụng công thức (10.12), ứng suất pháp lớn nhất:  

           
22minmax,

1
2

1
minmax,

cm
kN

60,1
47,1

537,10625,0 
6/40.20

8200
40.20

50

.2/.

±=±−=±−=σ

=
+

±−=σ
xW

ePHq
A
P
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 Dời lực về đáy móng, kể thêm trọng lượng bản thân móng và mômen do 
lực  cắt qH, ta được: 

  Nz = – 50 – 25.0,5.2.1 = – 75 kN (nén) 

                Mx = 10600 kNcm. 

 Tại đáy móng, nếu vật liệu vẫn liên tục, ta có phương trình đường trung 
hòa: 

  cm 07,53
10600.12
300.100.

300.100
75 3

=
−

−=−=
x

xz
M
I

A
Ny  

 Theo (10.12), ta có ứng suất pháp lớn nhất: 

          22minmax, cm
kN

0095,0
0045,0

6/300.100
10600

300.100
75

±=±−=σ   

 Thực tế, tại đáy móng, vật liệu là đất chỉ chịu nén, không thể chịu ứng 
suất kéo, do đó, để đảm bảo điều kiện cân bằng, hợp lực của phản lực nền 
phải cân bằng với ngoại lực tác dụng.  

 Ngoại lực tại mặt đáy móng gồm một lực nén 75 kN và một mômen       
Mx = 10600 kNcm tương đương một lực nén 75 kN lệch tâm đặt trên trục y 
với độ lệch tâm là e = 10600/75 =141,3 cm, đặt cách mép chịu nén lớn nhất 
là 150 –141,3 = 8,7 cm. 

 Để cân bằng với lực này, hợp lực của phản lực nền phải đối đẳng với 
lực nén 75 kN, giả sử phản lực nền phân bố theo quy luật bậc nhất, phản 
lực nền phải phân bố trên một diện tích mặt móng 100 × (3 × 8,7) = 100 × 26 
cm2 tính từ mép chịu nén lớn nhất (H10.19.c).  

 Điều kiện cân bằng cho: 
  σmin.100.26/2 = 75  =>  σmin = 0,0577 kN/cm2 = 5,77 kG/cm2 
 Kết quả này cho thấy, do mặt đế móng không được thiết kế sử dụng 
toàn bộ diện tích mặt móng nên ứng suất nén truyền lên nền tăng lên, móng 
thiết kế không hợp lý. 

10.4  UỐN CỘNG XOẮN 

 1- Định nghĩa 

 Thanh chịu uốn cộng xoắn khi trên các mặt cắt ngang có tác dụng đồng 
thời của mômen uốn Mu trong mặt phẳng chứa trục thanh và mômen xoắn 
Mz. 
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 2- Thanh tiết diện chữ nhật 

 Uốn xoắn thanh tiết diện chữ nhật thường gặp trong công trình dân 
dụng như lanh tô đỡ ô văng, dầm chịu lực ngoài mặt phẳng đối xứng, thanh 
chịu uốn trong hệ không gian... 
 Xét một tiết diện chữ nhật chịu uốn xoắn (H.10.20) trong đó mômen 
uốn Mu đã được phân tích thành hai mômen uốn Mx, My trong các mặt phẳng 
quán tính chính trung tâm yOz, xOz. 

b)

σmin(Mx,My) σmin(Mx,My)

σmax(Mx,My) σmax(Mx,My)

σmax(Mx) σmax(Mx)

σmin(Mx) σmin(Mx)

τ1 τmaxτmax

τ1

σmax(My) σmax(My) σmin(My) σmin(My)

B
D

FE

C

A

    Hình 10.20  a) Các thành phần nội lực của thanh chịu uốn cộng xoắn
          b) Trạng thái ứng suất của các phân tố

y

x

z

B

Mz F

D

E

My
Mx

a)A

C

 
 Áp dụng nguyên lý cộng tác dụng và lý thuyết về uốn, về xoắn, ta được 
các kết quả như sau (H.10.20.b):  
 Tại các góc tiết diện (A,B), chỉ có ứng suất pháp lớn nhất do Mx,My, 
phân tố ở trạng thái ứng suất đơn: 

   
y

y

x

x

W
M

W
M

±±=σ minmax,  (10.19) 

 Điều kiện bền: [ ] [ ]nk σ≤σσ≤σ minmax ;  
 Tại điểm giữa cạnh ngắn (C,D), chịu ứng suất pháp lớn nhất do Mx và 
ứng suất tiếp τ1  do Mz, phân tố ở trạng thái ứng suất phẳng: 

    max1minmax,   ; γτ=τ±=σ
x

x

W
M  (10.20) 

 Điều kiện bền: 
 Theo thuyết bền thứ 3:  ][4 22 σ≤τ+σ  
 Theo thuyết bền thứ 4:  ][3 22 σ≤τ+σ  
 Tại điểm giữa cạnh dài (E,F), chịu ứng suất pháp lớn nhất do My và ứng 
suất tiếp τ1max  do Mz, phân tố ở trạng thái ứng suất phẳng: 
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    2maxminmax, ..
;

bh
M

W
M

z

y

y

α
=τ=σ  (10.21) 

 Điều kiện bền: 
 Theo thuyết bền thứ 3:  ][4 22 σ≤τ+σ  
 Theo thuyết bền thứ 4:  ][3 22 σ≤τ+σ  

3- Tiết diện tròn 
 Thanh tiết diện tròn chịu uốn xoắn đồng thời rất thường gặp khi tính trục 
truyền động vì quá trình truyền tác dụng xoắn qua các puli luôn kèm theo 
tác dụng uốn do lực căng dây đai, do trọng lượng bản thân trục, puli... 

 Xét một thanh tiết diện tròn chịu tác dụng của mômen uốn Mu và 
mômen xoắn Mz (H.10.21.a). Nếu có nhiều ngoại lực gây uốn tác dụng 
trong những mặt phẳng khác nhau, ta luôn luôn có thể phân tích chúng 
thành các thành phần tác dụng trong hai mặt phẳng vuông góc yOz, xOz, từ 
đó xác định Mx, My, sau đó xác định mômen tổng Mu = 22

yx MM + . 

B

v

u
Mz

zO

 Mu

A
a)

B

τmax(Mz)
σmin(Mu)

σmin(Mu)

τmax(Mz)

σmax(Mu) σmax(Mu)

A
b)

Hình 10.21 a) Thanh tiết diện tròn chịu uốn xoắn
      b) Trạng thái ứng suất phân tố  

 Áp dụng nguyên lý cộng tác dụng và lý thuyết về uốn, về xoắn, ta được 
các kết quả như sau (H.10.21.b):  
 Dưới tác dụng của mômen uốn Mu, hai điểm A,B chịu ứng suất pháp lớn 
nhất σmax, σmin, ngoài ra, do tác dụng của mômen xoắn Mz, tại hai điểm A, B 
còn chịu ứng suất tiếp τmax, đó là hai điểm nguy hiểm nhất trên tiết diện. 

 

 Ta có: 22
minmax,   ; yxu

u

u MMM
W
M

+=±=σ  (10.22) 

        
p

z
W
M

=τmax  
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 Phân tố đang xét vừa chịu ứng suất pháp vừa chịu ứng suất tiếp, đó là 
phân tố ở trạng thái ứng suất phẳng. 
 Điều kiện bền: 
 Theo thuyết bền thứ 3:   
    ][4 22 σ≤τ+σ  
 Theo thuyết bền thứ 4:   
    ][3 22 σ≤τ+σ  

P

a/2

C

B

Muốn

Mxoaén

A a

3qa2

9qa2/8

9qa2/8

+

q

b)

1728 kN.cm648 kN.cm

30cm

20cm

c)

P

q

a/2

a
a)

 

Hình 10.22  a) Khung chịu uốn với tải trọng thẳng góc mặt phẳng 
khung 

      b) Sơ đồ tính khung và biểu đồ nội lực không gian vẽ theo  
         nguyên lý cộng tác dụng 

                             c) Các điểm nguy hiểm trên tiết diện 

Ví dụï 10.5  Một thanh gẫy khúc ABC tiết diện chữ nhật (20cm × 30cm) chịu 
tác dụng của tải trọng như H.10.22.a. Vẽ biểu đồ nội lực, kiểm tra điều kiện 
bền tại tiết diện ngàm. Cho: q = 4 kN/m; P = 2qa; a = 1,2 m; [σ] = 1 kN/cm2. 
Giải. Biểu đồ nội lực được vẽ trên H.10.22.b, tại tiết diện ngàm chịu nội lực 
lớn nhất (H.10.22.c): 
  Mx  =  3qa2    =  3.4.(1,2)2.100     =  1728 kN.cm 
  Mz   =  9qa2/8  =  9.4.(1,2)2.100/8  =  648 kN.cm 
 Tại trung điểm cạnh ngắn, phân tố ở trạng thái ứng suất phẳng: 

       
2

22max1

2
2max

kN/cm 2,0
20.30.231,0

648.859,0
..

..

kN/cm 576,0
6/30.20

1728

==
α

γ=τγ=τ

===σ

bh
M

W
M

z

x

x
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 Điều kiện bền: 
 [ ] 222222 kN/cm 1    kN/cm 7,02,0.4576,04 =σ<=+=τ+σ  
 Tại trung điểm cạnh dài, phân tố ở trạng thái trượt thuần túy: 
  2

22max kN/cm 233,0
20.30.231,0

648
.

==
α

=τ
hb
Mz  

 Điều kiện bền: [ ] 22
max /k 5,02/  /k 233,0 cmNcmN =σ<=τ    

Ví dụï 10.6  Một trục tròn đường kính d, mang pu li chủ động đường kính D1 
và pu li bị động đường kính D2. Mô tơ truyền lực kéo T1 lên một nhánh dây 
đai của pu li D1 làm quay trục, kéo theo pu li D2. Coi hiệu suất truyền là 1, 
lực kéo trên một nhánh dây đai D2 là T2 = T1.D1/D2. Ngoài ra, giả sử lực căng 
ban đầu trên dây đai bằng nửa lực kéo tác dụng lên dây đai. Tính đường 
kính trục d (H.10.23.a). 
 Cho: trọng lượng pu li G1 = G2 = 1 kN; D1 = 50 cm; D2 = 30 cm;       
T1 = 5 kN; [σ] = 12 kN/cm2. Bỏ qua trọng lượng bản thân của trục. 
Giải.  Lực căng ban đầu trên dây đai của pu li D1 là: T1/2 = 5/2 = 2,5 kN 
 Lực kéo truyền lên dây đai D2 là: T2 = T1.D1/D2 = 5.50/30 = 8,33 kN 
 Lực căng ban đầu trên dây đai D2 là: T2/2 = 8,33/2 = 4,17 kN 
 Dời lực trên dây đai về tâm của trục, ta có thể đưa ra sơ đồ tính của trục 
như trên H.10.23.b. Biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn Mz vẽ ở 
H.10.23.c.  
 Tại tiết diện đặt pu li D2 chịu nội lực lớn nhất: 
  Mx = 20 kN.cm, My = 150 kN.cm; Mz = 125 kN.cm. 
 Mômen uốn tổng Mu =  22

yx  MM + = 151,32 kN.cm gây ra ứng suất pháp 

lớn nhất là:  
  33

1,1542
32/.

32,151
DDW

M
u

u
z =

π
==σ   

 Mômen xoắn Mz = 125 kNcm gây ra ứng suất tiếp lớn nhất là: 
       33max

9,636
16/.

125
DDW

M
p

z =
π

==τ   

 Điều kiện bền theo thuyết bền thứ ba: [ ]σ≤τ+σ 22 .4   

 Ta có: [ ] [ ] cm 5,52000
)(
9,636.4

)(
1,1542

3

2

2323

2
≥⇒σ≤⇒σ≤+ D

DDD
   

 Có thể chọn đường kính trục là 55 mm. 
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T2/2
20cm

T2/2

T2

T1/2 D2

40cm

D1

20cm

a)

T1/2 T1

T2.D2/2
20cm

G2
40cm

G1
T1.D1/2

2T2
20cm

b) 2T1
d

MZ

150 kN.cm

20 kN.cm

125kN.cm

116,6 kN.cm

c) My

Mx

Hình 10.23
 a) Trục tiết diện tròn chịu uốn cộng xoắn
  b) Sơ đồ tính trục
  c) Biểu đồ nội lực  

10.5  THANH CHỊU LỰC TỔNG QUÁT 

1. Định nghĩa 

 Thanh chịu lực tổng quát khi trên các mặt cắt ngang có tác dụng của 
lực dọc Nz, mômen uốn Mu và mômen xoắn Mz. 
 Thanh chịu lực tổng quát thường gặp khi tính các thanh chịu lực theo sơ 
đồ không gian. 

 1- Thanh có tiết diện chữ nhật 
 Áp dụng nguyên lý cộng tác dụng và lý thuyết về kéo (nén), về uốn, và 
về xoắn, ta được các kết quả như sau (H.10.24.a,b):  

σmax (Mx,My,Nz)

σmin (My,Nz)

b)

σmin (Mx,My,Nz) σmin (Mx,My,Nz)

σmax (Mx,My,Nz)

σmax (Mx,Nz) σmax (Mx,Nz)

σmin (Mx,Nz) σmin (Mx,Nz)

τ1 τmaxτmax

τ1

σmax (My,Nz) σmax (My,Nz) σmin (My,Nz)

B

D

FE

C

A

y

x

z

B

Mz F

D

E

My
Mx

a)
A

C

Nz

 

   
Hình 10.24  a) Các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang

      b) Trạng thái ứng suất của các phân tố  
 Tại các góc tiết diện, chỉ có ứng suất pháp do Nz, Mx, My, phân tố ở 
trạng thái ứng suất đơn: 

   
y

y

x

xz

W
M

W
M

A
N

±±±=σ minmax,  (10.23) 
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 Điều kiện bền: [ ]kσ≤σmax ;  [ ]nσ≤σmin  
 Tại điểm giữa cạnh dài, phân tố vừà chịu ứng suất pháp lớn nhất do My 
và lực dọc Nz, vừa chịu ứng suất tiếp lớn nhất do Mz, đó là phân tố ở trạng 
thái ứng suất phẳng: 

   
y

yz

W
M

A
N

±±=σ minmax, ;  2max hb
Mz

α
=τ  (10.24) 

 Điều kiện bền:  
 Theo thuyết bền thứ 3:  ][4 22 σ≤τ+σ  
 Theo thuyết bền thứ 4:  ][3 22 σ≤τ+σ  (10.25) 
 Tại điểm giữa cạnh ngắn, phân tố vừa chịu ứng suất pháp lớn nhất do 
Mx và lực dọc Nz, vừa chịu ứng suất tiếp do Mz, phân tố ở trạng thái ứng suất 
phẳng: 
   

x

xz

W
M

A
N

±±=σ minmax, ;  max1 γτ=τ  (10.26) 

 Điều kiện bền:  
 Theo thuyết bền thứ 3:  ][4 22 σ≤τ+σ  
 Theo thuyết bền thứ 4:  ][3 22 σ≤τ+σ  

 2- Thanh có tiết diện tròn (H.10.25.a,b) 
 Điểm nguy hiểm nằm trên chu vi, đó là hai điểm A,B. hai điểm này vừa 
chịu ứng suất pháp lớn nhất do mômen Mu và lực dọc Nz, vừa chịu ứng suất 
tiếp lớn nhất do Mz, phân tố ở trạng thái ứng suất phẳng.  
   22

minmax,   ; yxu
u

uz MMM
W
M

A
N

+=±±=σ  (10.27) 

        
p

z
W
M

=τmax  (10.28) 

 Điều kiện bền:  
 Theo thuyết bền thứ 3:  ][4 22 σ≤τ+σ  
 Theo thuyết bền thứ 4:  ][3 22 σ≤τ+σ   
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σmin(M , N )u z

σmin(M , N )u z

σmax(M , N )u z σmax(M , N )u z

A

B

τmax(M )z

τmax(M )z

B
v

u

zO

Mu

A

Mz

a)
b)

                  
                  

a) Các thành phần nội lực
b) Trạng thái ứng suất của các phân tố

Hình 10.25

 

Ví dụï 10.7  Có một thanh tiết diện tròn đường kính D chịu một hệ lực không 
gian như trên H.10.26.a. Vẽ biểu đồ nội lực. xác định đường kính D. 
 Cho: q = 4 kN/m;  P = qa;  a = 4 m;  [σ] = 16 kN/cm2. 
Giải. Biểu đồ nội lực được vẽ ở H.10.26.b. 
 Tại ngàm tiết diện chịu nội lực lớn nhất: 
 Nz = qa = 4.4= 16 kN (nén);  Mx = qa2 = 4.42.100 = 6400 kN.cm 
 My = qa2/2 = 4.42.100/2 = 3200 kN.cm; Mz = qa2/8 = 4.42.100/8 = 800 
kN.cm 

P = qa

qa2/8

qa

qa2

qa2/2

qa2/2
q = 4 kN/m

a/2

a

MzNz

b)a) Muốn do qMuốn do P

qa2/8

Hình 10.26  a) Sơ đồ tính thanh chịu lực phức tạp
b) Biểu đồ nội lực vẽ theo nguyên lý cộng tác dụng  

 Ứng suất pháp lớn nhất: 

   

32/.
4,7155

4/.
16

kN.cm 41,715532006400

32max

2222

max

DD

MMM

W
M

A
N

yxu

u

uz

π
+

π
=σ

=+=+=

+=σ

  

 Ứng suất tiếp lớn nhất:    
      

16/.
800

3max DW
M

p

z

π
==τ     
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 Điều kiện bền: 
 Theo thuyết bền thứ 3:  ][4 22 σ≤τ+σ  

  [ ]σ≤
π

+
π

+
π

⇒ 2
3

2
32 )

16/.
800.(4)

32/.
4,7155

4/.
16(

DDD
 

 Trong tính toán thực hành, để thuận lợi cho việc giải bất phương trình 
trên, ban đầu chọn D theo uốn xoắn, bỏ qua ứng suất do lực dọc, sau đó 
kiểm tra lại, ta có: 
  [ ] cm 6,16)

16/.
800.(4)

32/.
4,7155( 2

3
2

3 ≥⇒σ≤
π

+
π

⇒ D
DD

 

Ban đầu, chọn:  D = 168 mm. 
Kiểm tra điều kiện bền: 
Theo thuyết bền thứ 3:  ][4 22 σ≤τ+σ  

 
[ ] 222

2
3

2
32

1654,15)86,0.(4)38,15072,0(

)
16/8,16.

800.(4)
32/8,16.

4,7155
4/8,16.

16(

kN/cm kN/cm     2 =<=++

++⇒

σ

πππ  

Vậy chọn:  D = 168 mm. 
BÀI TẬP CHƯƠNG 10 
 

10.1 Một thanh cong xon tiết diện chữ nhật chịu tác dụng của tải trọng như 
H.10.27. Vẽ biểu đồ nội lực, tính ứng suất pháp lớn nhất, xác định vị trí 
đường trung hoà tại mặt cắt ngàm. 

30o

12 cm

L = 2 m

E = 103 kN/cm2 20
cm

Hình 10.27

q = 4 kN/m

P = qL

q

P = qL

 

10.2  Xác định giá trị tuyệt đối lớn nhất của ứng suất pháp, vị trí đường trung 
hoà tại mặt cắt nguy hiểm của dầm (H.10.28), a = 1 m. 

P = 4 kN

12 cm

20
cm

P a2a

Hình 10.28

y

x

z
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10.3  Xác định σmax , σmin và vị trí đường trung hoà tại mặt cắt nguy hiểm của 
cột H.10.29. 

20 cm

q = 2 kN/m

P = 80 kN

y

x

z

40cm

4
m

Hình 10.29  

10.4  Một cột chịu tải trọng như H.10.30. Xác định ứng suất nén lớn nhất và 
nhỏ nhất tại mặt cắt chân cột. Cho trọng lượng riêng của vật liệu cột là: γ 
= 20 kN/m3.  

k

C B

A

1 m

0,8 m

3 m
2

m

6
m

Hình 10.30

P = 1000 kN

 

10.5  a. Một trụ đỡ có tiết diện gồm hai thép hình số hiệu [ 24 chịu tải trọng 
như H.10.31.  

Xác định ứng suất kéo và nén lớn nhất tại mặt cắt chân cột có xét cả 
trọng lượng của cột. 

      b. Một cột chịu tải trọng như H.10.32. Tính ứng suất ứng suất kéo và nén 
lớn nhất. 
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4 m

2 m

6
m

P1 = 2 kN
P2 = 0,5 kN

G

Hình 10.31

40 cm

20
c
m

P1 = 20 kN

P2 = 5 kNq = 3 kN/m

Hình 10.32

6
m

e = 60 cm

4
m

 

10.6  Một cột tròn rỗng chịu tác dụng của tải trọng như H.10.33.a. 

    Tính ứng suất pháp σmax, σmin tại tiết diện chân cột, xác định vị trí và biểu 
diễn đường trung hoà tại tiết diện này. 

Giả sử móng cột có kích thước 2 m × 1,2 m × h, trọng lượng riêng       
γ = 25 kN/m3 (H.10.33.b) và trục cột được bố trí đi qua tâm móng. Hãy 
chỉ cách bố trí mặt bằng móng và tính kích thước h sao cho ở đáy móng 
không phát sinh ứng suất kéo.  

z

x

y

P1 = 100 kN

H
 =

 4
 m

2d = 40 cm d

P2 =10 kN

P2 = 5 kN

Hình 10.33
a)

h

2 m

1,2 m

b)

 

10.7  Một khung tiết diện chữ nhật đều, có thanh căng AB, chịu tác dụng 
của tải trọng như H.10.34. Vẽ biểu đồ nội lực của khung và nội lực kéo 
trong thanh AB. xác định ứng suất σmax, σmin và vị trí đường trung hoà tại 
mặt cắt ngang K.  
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I24

q = 4kN/m

P = 4 kN

H
=
3
m

L = 2 m

Hình 10.35Hình 10.34

A

K

q = 6 kN/m

h = 2b

b =
20 cm

L/2 = 4 m L/2 = 4 m

2 m

4 m

B

 

10.8  Một khung tiết diện chữ I24, chịu tác dụng của tải trọng như H.10.35. 
xác định nội lực tại tiết diện chân cột. Kiểm tra bền.  

 Cho [σ]=16 kN/cm2.  

10.9  Một thanh gẫy khúc tiết diện tròn đường kính d  chịu lực như H.10.36. 
Vẽ biểu đồ nội lực, xác định đường kính d theo thuyết bền ứng suất tiếp 
lớn nhất. Cho [σ] = 2,8 kN/cm2.  

30 cm

10 cm

d

d

d

40
cm

P1 = 0,8 kN

P2=0,5 kN

Hình 10.36  
10.10  Một trục truyền động tiết diện tròn đường kính d có sơ đồ tính như       

H.10.37. Vẽ biểu đồ nội lực, xác định đường kính d theo thuyết bền ứng 
suất tiếp lớn nhất. Cho [σ] = 10 kN/cm2.  
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M4 = 4 kNm

aa a a a

M1 =10 kNmM2 = 2 kNm M3 = 4 kNm

P P P=1 kNP

a

Hình 10.37  
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Chương 11: Ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm 1 

Chương 11 

ỔN ĐỊNH CỦA THANH THẲNG CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM 
11.1  KHÁI NIỆM VỀ SỰ ỔN ĐỊNH CỦA TRẠNG THÁI CÂN BẰNG 

Để đáp ứng yêu cầu chịu lực bình thường, một thanh phải thỏa mãn 
điều kiện bền và cứng, như đã được trình bày trong các chương trước đây. 
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thanh còn phải thỏa mãn thêm điều 
kiện ổn định. Đó là khả năng duy trì hình thức biến dạng ban đầu nếu bị 
nhiễu. Trong thực tế, nhiễu có thể là các yếu tố sai lệch so với sơ đồ tính 
như độ cong ban đầu, sự nghiêng hoặc lệch tâm của lực tác dụng... 

Khái niệm ổn định có thể minh họa bằng cách xét sự cân bằng của 
quả cầu trên các mặt lõm, lồi và phẳng trên H.11.1. 

 
 

 
 

 Nếu cho quả cầu một chuyển dịch nhỏ (gọi là nhiễu)  từ vị trí ban đầu 
sang vị trí lân cận rồi bỏ nhiễu đi thì: 

- Trên mặt lõm, quả cầu quay về vị trí ban đầu: sự cân bằng ở vị trí 
ban đầu là ổn định. 

- Trên mặt lồi, quả cầu chuyển động ra xa hơn vị trí ban đầu: sự cân 
bằng ở vị trí ban đầu là không ổn định. 

- Trên mặt phẳng, quả cầu giữ nguyên vị trí mới: sự cân bằng ở vị trí 
ban đầu là phiếm định. 

Hiện tượng tương tự cũng có thể xảy ra đối với sự cân bằng về trạng 
thái biến dạng của hệ đàn hồi. Chẳng hạn với thanh chịu nén trên H.11.2. 
Trong điều kiện lý tưởng (thanh thẳng tuyệt đối, lực P hoàn toàn đúng 
tâm...) thì thanh sẽ giữ hình dạng thẳng, chỉ co ngắn do chịu nén đúng 
tâm. Nếu cho điểm đặt của lực P một chuyển vị bé δ do một lực ngang nào 
đó gây ra, sau đó bỏ lực này đi thì sẽ xảy ra các trường hợp biến dạng như 
sau: 

H.11.1  Sự cân bằng về vị trí của quả cầu 
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Chương 11: Ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm 2 

+ Nếu lực P nhỏ hơn một giá trị Pth nào đó, gọi là lực tới hạn, tức là     
P < Pth, thì thanh sẽ phục hồi lại trạng thái biến dạng thẳng. Ta nói thanh 
làm việc ở trạng thái  ổn định. 
 + Nếu P > Pth thì chuyển 
vị δ sẽ tăng và thanh bị cong 
thêm. Sự cân bằng của trạng 
thái thẳng (δ = 0) là không ổn 
định. Ta nói thanh ở trạng 
thái mất ổn định .Trong thực 
tế thanh sẽ có chuyển vị δ và 
chuyển sang hình thức biến 
dạng mới bị uốn cong, khác 
trước về tính chất, bất lợi về điều kiện chịu lực.  

+ Ứng với P = Pth thì thanh vẫn giữ nguyên chuyển vị δ và trạng thái 
biến dạng cong. Sự cân bằng của trạng thái thẳng là phiếm định. Ta nói 
thanh  ở trạng thái tới hạn 
        H.11.3 giới thiệu thêm  vài kết cấu  có thể bị mất ổn định như dầm 
chịu uốn, vành tròn chịu nén đều…  

 Khi xảy ra mất ổn định dù chỉ 
của một thanh cũng dẫn tới sự sụp đổ 
của toàn bộ kết cấu. Tính chất phá 
hoại do mất ổn định là đột ngột và 
nguy hiểm. Trong lịch sử ngành xây 
dựng đã từng xảy ra những thảm họa 
sập cầu chỉ vì sự mất ổn định của một 
thanh dàn chịu nén như cầu Mekhelstein ở Thụy Sĩ (1891), cầu Lavrentia ở 
Mỹ (1907)... Vì vậy khi thiết kế cần phải đảm bảo cả điều kiện ổn định, 
ngoài điều kiện bền và điều kiện cứng đã nêu trước đây. 

Điều kiện ổn định: [ ]
oâñ

oâñ k
PPP th=≤                      (11.1) 

                     Hay : [ ]
oâñ

oâñ k
PPN th

z =≤                    (11.2) 

kôđ : Hệ số an toàn về mặt ổn định, do quy định, và thường lớn hơn hệ 
số an toàn về độ bền n. 

P ( hay Nz ) : Lực nén ( nội lực nén ) thanh. 

 P< Pth 

a) 

P= Pth 
δ

P> Pth 

TT Ổn định
b) 

TT tới hạn

c) 
TT mất Ổn định

H. 11.2 Sự cân bằng của TT biến dạng 

q > qth 

P > Pth 

H. 11.3 Các dạng mất ổn định
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11.2  KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH TRONG MIỀN ĐÀN HỒI 
1- Tính lực tới hạn  Pth thanh có kết khớp hai đầu ( Bài toán Euler) 
Xét thanh thẳng liên kết khớp hai đầu, 

chịu nén bởi lực tới hạn Pth. Khi bị nhiễu, 
thanh sẽ bị uốn cong  và cân bằng ở hình 
dạng mới như trên H.11.4a. 

    Đặt hệ trục toạ độ (x,y,z) như H.11.4a 
         Xét mặt cắt có hoành độ z ;  
         Độ võng ở mặt  cắt nầy là y. 

 Ta có phương trình vi phân đường đàn hồi:      

EJ
My −=''                (a)               

Với: mômen uốn M = Pth y    (b)        (từ điều kiện cân bằng trên H.11.4b) 

 (b) vào (a) ⇒ 
EJ

yPy th−=''    hay     0'' =+ y
EJ
Py th     

 Đặt:  
EJ
Pth=2α  ⇒  02'' =α+ yy                                       (c) 

 Nghiệm tổng quát của (c) là: 
   sin( ) cos( )y A z B zα α= +                 (d) 
 Các hằng số được xác định từ điều kiện biên y(0) = 0 và y(L) = 0. 

Với:  y(0) = 0 ⇒   B = 0 
         y(L) = 0 ⇒   sin( ) 0A Lα =  
để bài toán có nghĩa 0)( ≠zy  ⇒  0≠A , ⇒ sin( ) 0Lα =  

phương trình này có nghiệm  L nα π= , với n = 1, 2, 3,...  

  ⇒  
2 2

2th
n EJP

L
π

=               (e) 

Thực tế, khi lực nén đạt đến giá trị tới hạn nhỏ nhất theo (e) ứng với n = 1 
thì thanh đã bị cong. Vì vậy, các giá trị ứng với n > 1 không có ý nghĩa. 

Ngoài ra, thanh  sẽ cong trong mặt phẳng có độ cứng uốn nhỏ nhất. 
Do đó, công thức tính lực tới hạn của thanh thẳng hai đầu liên kết khớp là:  

                       
2

min
2th

EJP
L

π
=                                            (11.3) 

 Đường đàn hồi tương ứng có dạng một nửa sóng hình sine: 
  sin( )zy A

L
π

=                                                (11.4) 

với: A là một hằng số bé, thể hiện độ võng giữa nhịp. 

H. 11.4 
  

l y(z)

Pth

y
M

y

b)

Pth
Pth

z
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2- Tính Pth  thanh có các liên kết khác ở đàu thanh 

Áp dụng phương pháp trên cho thanh có các liên kết khác nhau ở hai 
đầu,  ta được công thức tính lực tới hạn có dạng chung: 

2 2
min

2th
m EJP

L
π

=           (11.5) 

với: m - là số nửa sóng hình sine của đường đàn hồi khi mất ổn định. 

 Đặt 
m
1

=μ ,  gọi là hệ số quy đổi, (11.5) thành  

   
( )

2
min
2th

EJP
L

π
μ

=                                                            (11.6) 

(11.6) được gọi chung là công thức Euler 
Dạng mất ổn định và hệ số μ của thanh có liên kết hai đầu khác nhau 

thể hiện trên H.11.5.  

3- Ứng suất tới hạn 
Ứng suất trong thanh thẳng chịu nén đúng tâm bởi lực Pth gọi là ứng 

suất tới hạn và được xác định theo công thức: 

   
( ) ( )

2 2 2 2
min min

2 2 2

min

th
th

P EJ Ei E
F L F L L

i

π π πσ
μ μ μ

= = = =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

           (11.7) 

vôùiù: 
F

Ji min
min =  là bán kính quán tính nhỏ nhất của tiết diện . 

 Đặt 
min

L
i
μλ =  : độ mảnh của thanh                      (11.8) 

  (11.7)  thành:   2

2

λ
π

=σ
E

th             (11.9) 

Độ mảnh λ không có thứ nguyên, phụ thuộc vào chiều dài thanh, điều 
kiện liên kết và đăïc trưng hình học của tiết diện; thanh có độ mảnh càng 
lớn thì càng dễ mất ổn định. 

m=1/2
μ= 2 

H. 11.5  Dạng mất ổn định và hệ số μ 

m= 1
μ= 1

m= 1,43
μ= 0,7

m= 2 
μ= 1/2

m= 1 
μ= 1

m=1/2
μ= 2 
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4- Giới hạn áp dụng công thức Euler 

Công thức Euler được xây dựng trên cơ sở phương trình vi phân đường 
đàn hồi, vì vậy chỉ áp dụng được khi vật liệu còn làm việc trong giai đoạn 
đàn hồi, tức là ứng suất trong thanh nhỏ hơn giới hạn tỷ lệ: 

   tlth
E

σ≤
λ
π

=σ 2

2
 

hay:    
tl

E
σ
π

≥λ
2

             (f) 

 Nếu đặt:     
tl

o
E

σ
π

=λ
2

                                                         (11.10)  

thì điều kiện áp dụng của công thức Euler là:  
    oλ≥λ                                                                 (11.11) 

trong đó: λo - được gọi là độ mảnh giới hạn và là một hằng số đối với mỗi 
loại vật liệu.  

Thí dụ: Thép xây dựng thông thường λo = 100,  gỗ λo = 75;  gang λo = 80. 

 Nếu oλλ ≥ thì gọi là độ mảnh lớn.  

Như vậy, công thức Euler chỉ áp dụng được cho thanh có độ mảnh lớn. 
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Chương 11: Ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm 6 

11.3  ỔN ĐỊNH NGOÀI MIỀN ĐÀN HỒI 

1- Ý nghĩa 
Công thức Euler chỉ áp dụng được khi vật 

liệu đàn hồi. Đồ thị của phương trình (11.6) là 
một hyperbola như trên H.11.6, chỉ đúng khi 

tlth σσ ≤ . 

Khi tlth σσ f  ⇔ vật liệu làm việc ngoài miền 
đàn hồi, cần thiết phải có công thức khác để tính Pth.  

2- Công thức thực nghiệm Iasinski 

Công thức Iasinski được đề xuất dựa trên nhiều số liệu thực nghiệm, 
phụ thuộc vào độ mảnh của thanh. 
 - Thanh có độ mảnh vừa oλλλ p≤1 :  

     bath λ−=σ             (11.12) 

với: a và b là các hằng số phụ thuộc vật liệu, được xác định bằng thực 
nghiệm: • Thép xây dựng:  a = 33,6 kN/cm2;   b = 0,147 kN/cm2 

     • Gỗ:                a = 2,93 kN/cm2;   b = 0,0194 kN/cm2 
độ mảnh λ1 được xác định từ công thức: 
    

b
a tlσ−

=λ1                          (11.13) 

thực nghiệm cho thấy phạm vi giá trị 40301 ÷=λ  
 - Thanh có độ mảnh bé 1λλ p : Khi này thanh không mất ổn định mà 
đạt đến trạng thái phá hoại của vật liệu. Vì vậy, ta coi: 

  bth σσσ == 0   đối với vật liệu dòn 

   chth σσσ == 0  đối với vật liệu dẻo          (11.14) 

 
 và  Lực tới hạn của thanh : Pth = σ th . F           (11.15) 
 
 
 
 
 
 
 

Hyperbola Euler

I asinski 

λ1 λ

H. 11.6  Ứng suất tới hạn

στh

σ0
στl

λ0 
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Chương 11: Ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm 7 

Thí dụ 11.1  Tính Pthï và σth của một cột làm bằng thép số 3 có mặt cắt 
ngang hình chữ Ι số 22. Cột có liên kết khớp hai đầu. Xét hai trường hợp: 

a. Chiều cao của cột 3,0 m 
b. Chiều cao của cột 2,25 m 

Biết: E = 2,1.104 kN/cm2;σtl = 21 kN/cm2 ; λo = 100 
Các hằng số trong công thức Iasinski : a= 33,6 kN/cm2, b=0,147 kN/cm2 
                                              Giải.  
Tra bảng thép định hình (phụ lục ) ta có các số liệu của thép Ι No22: 

2
min 6,30F  ; 27,2 cmcmii y === ; theo liên kết của thanh thì ta có 1=μ . 

 + Trường hợp a) 
 Độ mảnh : 100132

27,2
300.1

min

=>=== oi
l λμλ  

 Thanh có độ mảnh lớn, áp dụng công thức Euler 

        2
2

42

2

2

/ 88,11
132

10.1,2 cmkNE
th ===

π
λ
πσ  

  ⇒      kNFP thth 62,3636,30.88,11 === σ . 

  + Trường hợp b) 
 Độ mảnh :     0

min

11,99
27,2

225.1 λμλ <===
i

l  

      7,85
147,0

216,33
1 =

−
=

σ−
=λ

b
a tl    01 λ<λ<λ→  

 Thanh có độ mảnh vừa, dùng công thức Iasinski: 
  2/37,2090.147,06,33 cmkNbath =−=λ−=σ  
         kNFP thth  32,6236,30.37,20 === σ . 

Chú ý: - Nếu liên kết của thanh trong hai mặt phẳng quán tính giống nhau   
trong các công thức đã có sẽ dụng Jmin và imin. 

    - Nếu liên kết của thanh trong hai mặt phẳng quán tính khác nhau 
thì khi mất ổn định thanh sẽ cong trong mặt phẳng có độ mảnh lớn và các 
đại lượng J , i sẽ lấy trong mặt phẳng này. 
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Chương 11: Ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm 8 

11.4  PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TÍNH ỔN ĐỊNH THANH CHỊU NÉN 

1- Phương pháp tính:  Thanh chịu nén cần phải thỏa : 

 ♦ Điều kiện bền:  [ ]n
th

P
F

σ σ= ≤ ; với:  
n
o

n
σ

=σ][                      (11.16) 

trong đó: n - hệ số an toàn về độ bền 
    Fth - diện tích tiết diện giảm yếu (bị khoét lỗ); nếu không khoét lỗ       

thì Fth = F là tiết diện nguyên 

 ♦ Điều kiện ổn định: ôđ][σσ ≤=
F
P   ;  với: 

oâñ
oâñ k

thσσ =][            (11.17) 

trong đó: kôđ ( hay k)- hệ số an toàn về ổn định.  
  Vì sự giảm yếu cục bộ tại một số tiết diện có ảnh hưởng không đáng 
kể đến sự ổn định chung của thanh. 

Do tính chất nguy hiểm 
của hiện tượng mất ổn định và 
xét đến những yếu tố không 
tránh được như độ cong ban 
đầu, độ lệch tâm của lực nén … 
nên chọn  kôđ > n, và k thay đổi 
phụ thuộc vào độ mảnh. Thép 
xây dựng có kôđ = 1,8 ÷ 3,5 như 
minh họa trên H.11.7; gang     
koâñ = 5 ÷ 5,5; goã koâñ = 2,8 ÷ 3,2. 

Để thuận tiện cho tính toán 
thực hành, người ta đưa vào 
khái niệm hệ số uốn dọc hoặc hệ số giảm ứng suất cho phép ϕ được 
định nghĩa như sau: 
   

k
n

o

th

n σ
σ

=
σ
σ

=ϕ
][
][ oâñ  

ϕ < 1, vì cả hai tỉ số: 1<
σ
σ

o

th  và 1<
k
n  

từ đó: ][][ σϕσ =ôđ , và điều kiện ổn định trở thành: nF
P ][σϕσ ≤=      (11.18) 

hay:        nF
P ][σ
ϕ

≤  ; 

 hay:              [ ] FPP n][σϕ=≤  oâñ                                                        (11.19) 

Điều kiện ổn định (11.18) thoả, điều kiện bền (11.16) không cần kiểm tra 

σ,kG/cm2

2400

2000

1400

1000

k =1,7

0 50 100 150 200
 

250
 λ 

 

k 

k

k = 3,5

Euler Hyperbola 
2400

Đường giới hạn ứng suất

Hình.11.7 Hệ số an toàn kôđ cho thép
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Chương 11: Ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm 9 

Hệ số ϕ = ϕ ],,[ kE λ  được cho ở bảng 11.1 
 
 

Bảng 11.1  Hệ số ϕ 
 

 

Trị số  ϕ  đối với 
Độ 

mảnh 
λ 

Thép 
số 

2,3,4 

Thép 
số 5 

Thép 
CΠK  

Gang Gỗ 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
10 0,99 0,98 0,97 0,97 0,99 
20 0,96 0,95 0,95 0,91 0,97 
30 0,94 0,92 0,91 0,81 0,93 
40 0,92 0,89 0,87 0,69 0,87 
50 0,89 0,86 0,83 0,54 0,80 
60 0,86 0,82 0,79 0,44 0,71 
70 0,81 0,76 0,72 0,34 0,60 
80 0,75 0,70 0,65 0,26 0,48 
90 0,69 0,62 0,55 0,20 0,38 

100 0,60 0,51 0,43 0,16 0,31 
110 0,52 0,43 0,35  0,25 
120 0,45 0,36 0,30  0,22 
130 0,40 0,33 0,26  0,18 
140 0,36 0,29 0,23  0,16 
150 0,32 0,26 0,21  0,14 
160 0,29 0,24 0,19  0,12 
170 0,26 0,21 0,171  0,11 
180 0,23 0,19 0,15  0,10 
190 0,21 0,17 0,14  0,09 
200 0,19 0,16 0,13  0,08 
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Chương 11: Ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm 10 

Vì ϕ < 1 nên thường chỉ cần kiểm tra điều kiện ổn định là đủ. Tuy 
nhiên, nếu thanh có giảm yếu cục bộ do liên kết bu lông, đinh tán… thì cần 
kiểm tra cả hai điều kiện bền và ổn định. 

 - Điều kiện bền:  [ ]n
th

P
F

σ σ= ≤  (11.20) 

 - Điều kiện ổn định  nF
P ][σϕσ ≤=  (11.21)  

trong thực tế, nếu thỏa (11.21)  thì thường cũng thỏa (11.20). 
Đối với bài toán ổn định cũng có ba bài toán: 
1. Kiểm tra ổn định: 

       nF
P ][σϕσ ≤=  (11.22)  

2. Xác định tải trọng cho phép: 
         nFP ][][ σϕ≤   (11.23)  
 Trong hai bài toán trên, vì tiết diện thanh đã biết nên có thể suy ra hệ 

số ϕ  theo trình tự: F, I ϕμλ →=→
FJ

l
/

  (tra bảng 11.1) 

3. Chọn tiết diện: 
       

n

PF
][σϕ

≥    (11.24)  

việc tìm F phải làm đúng dần, vì trong (11.22) chứa hai biến: F và ϕ (F). 
Trình tự như sau: 

 - Giả thiết: ϕo = 0,5; tính được: o
no

o
PF λ
σϕ

⇒=
][

 

 - Từ  oλ  tra bảng ta được '
oϕ . Nếu oo ϕϕ ≠'  thì lấy: 

2

'

1
oo ϕ+ϕ

=ϕ  

 '
11

1
1 ][

ϕλ
σϕ

⇒⇒=⇒
n

PF  

thường lặp lại quá trình tính khoảng 2 - 3 lần thì sai số tương đối giữa hai 
lần tính đủ nhỏ (≤ 5%). 
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Thí dụ 11.3  Chọn số liệu thép  Ι cho thanh dài 2,0m, liên kết khớp  hai 
đầu và chịu lực nén P = 230 kN. Biết vật liệu là thép số 2 có 2/k 14][ cmNn =σ . 

      Giải:   
       a. Lần chọn thứ nhất 
 Giả thiết 5,0=ϕ , ⇒  28,32

5,0.0,14
230

][
cmPF

n

==≥
ϕσ

 

 Tra bảng thép định hình ta chọn thép chữ Ι số 24 có F = 34,8 cm2,        
iy = imin = 2,37 cm,  ta có độ mảnh: 

   4,84
37,2

200.1

min

===
i

lμλ  

 Tra bảng quan hệ giữa λ  và ϕ  ta được 724,0=ϕ . Hệ số này khác với 
giả thiết ban đầu nên ta phải chọn lại. 

b. Lần chọn thứ hai  
  Giả thiết:       612,0

2
724,05,0

=
+

=ϕ   ⇒ 284,26
14.612,0

230 cmF =≥  

 Tra bảng thép định hình ta tìm được thép chữ Ι số 20 với F= 26,8 cm2, 
imin = 2,07 cm. Độ mảnh lúc đó bằng: 

    6,96
07,2

200.1
==λ  

tra bảng ta tìm được 631,0=ϕ  gần đúng giá trị 0,625 theo giả thiết. Do đó, ta 
kiểm tra lại điều kiện ổn định: 

nF
P ][σ
ϕ

≤  ;   22 /k 14][/k 6,13
8,26.631,0

230 cmNcmN =<= σ  

Vậy ta chọn thép chữ Ι số 20. 
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2- Chọn mặt cắt ngang và vật liệu hợp lý 
 Khi thiết kế thanh chịu nén, người ta cố gắng làm cho khả năng chịu 
lực của thanh càng lớn càng tốt. Theo công thức (11.6) và (11.15) ta có lực 
tới hạn: 

- Trong miền đàn hồi:  2

2

)( l
EIPth

μ
π

=                           (11.6) 

 - Ngoài miền đàn hồi:  .th thP Fσ=                           (11.15) 

 
 Thường thì chiều dài và liên kết 
hai đầu thanh được cho trước. Vì vậy, 
để tăng Pth có hai cách: 
 1) Chọn vật liệu có môđun đàn 
hồi lớn, Ví dụ dùng thép thay cho bê 
tông. Tuy nhiên, chỉ dùng thép cường 
độ cao thay cho thép cường độ thấp 
khi thanh làm việc ngoài miền đàn 
hồi; còn trong miền đàn hồi thép có 
môđun đàn hồi giống nhau nên việc 
thay thế không có lợi về mặt chịu lực 
như đồ thị trên H.11.8 thể hiện. 
 2) Nếu hệ số liên kết μ  giống nhau theo hai phương thì cấu tạo tiết 
diện có yx II = , và thường làm tiết diện rỗng để tăng mômen quán tính của 
mặt cắt nhưng phải có cấu tạo để không mất ổn định cục bộ. Tiết diện hợp 
lý của cột chịu nén trong thực tế thường có dạng như trên H.11.9 

 

 Nếu liên kết hai phương khác nhau thì nên cấu tạo tiết diện sao cho có  
   minmax λ=λ  

hay:     22
y

y

x

x JJ
μμ

=    (11.25) 

 

 

Hình 11.9  Dạng tiết diện hợp lý

σth, MN/m2

300

240

200

100

Thép hợp kim

Thép ít cacbon

0 40 80 100 120 160 λ
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11.5  XÁC ĐỊNH LỰC TỚI HẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG 

 1- Khái niệm 

 Việc tìm lực tới hạn của thanh có độ mảnh lớn theo phương pháp tĩnh 
do Euler thực hiện là chính xác. Tuy nhiên, trong thực tế có những bài toán 
phức tạp hơn như thanh có độ cứng EJ thay đổi, lực phân bố dọc theo trục 
thanh... thì việc thiết lập và giải phương trình vi phân để tìm lực tới hạn trở 
nên phức tạp. 
 Trong trường hợp đó, người ta có thể dựa trên nguyên lý bảo toàn 
năng lượng để tìm nghiệm gần đúng. 

 2- Phương pháp năng lượng xác định lực tới hạn 

 Giả sử thanh chịu nén đúng tâm bởi lực Pth, như được minh họa trên 
H.11.10. 

l

y

dz e
dz

dez Pth

 
Hình 11.10  Xác định lực tới hạn 

 Dưới tác động của nhiễu, thanh bị uốn cong với phương trình y(z), 
điểm đặt của lực Pth dịch chuyển một đoạn e. Theo nguyên lý bảo toàn 
năng lượng, công A của lực Pth bằng thế năng biến dạng uốn U của thanh: 
    A = U  (11.26)  
trong đó:   ePA th=  (11.27)   

          ∫ ∫==
l

o

l

o

dzEJydz
EJ

MU 2''
2

2
1

2
 (11.28)   

 Để xác định độ co ngắn e của thanh do sự uốn cong gây ra, ta xét 
phân tố thanh dz trên H.11.11. Ta có: 

 )cos1(cos θ−=θ−= dzdzdzde dzdzdz
22

2)
2

sin2(
22

2 θ
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ θ=

θ
=  

hay:  dzyde
2
'2

=  (11.29)  

 Chú ý rằng, vì góc xoay θ  là bé nên ở trên ta đã coi: 
              ';

22
sin ytg =θ=θ

θ
=

θ  

 Tích phân (11.30) ta được: 

   ∫∫ ==
l

o
dz2'y

2
1l

o
dz

2

2'ye  (11.30)  
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 Do đó: ∫=
l

o

th dzyPA 2'
2

 (11.31)  

 Thế (11.31) và (11.28) vào (11.26) ta có: 
 ∫∫ =

l

o

l

o

th dzEIydzyP 2"2

2
1'

2
 

hay:             
∫

∫
= l

o

l

o
th

dzy

dzEIy
P

2

2"

'
 (11.32)  

 Khi tìm lực Pth theo phương pháp năng lượng, ta chọn y(z) thỏa điều 
kiện biên và thế vào (11.33). Vì thường y(z) là gần đúng nên lực Pth cũng 
gần đúng. Sự sai lệch của đường đàn hồi y(z) có ý nghĩa như là thanh được 
đặt thêm một hệ liên kết đàn hồi nào đó phân bố dọc theo trục thanh và 
làm cho thanh trở nên cứng hơn. Vì vậy, lực Pth tìm theo phương pháp năng 
lượng luôn lớn hơn giá trị thật (chỉ bằng giá trị thật khi đường đàn hồi được 
chọn chính xác). 
 
Thí dụ 11.4  Tìm lực Pth cho thanh trên H.11.11  
với EJ = hằng số 
    Giải.  
Giả sử đường đàn hồi được chọn gần đúng theo 
dạng do lực phân bố đều gây ra như sau:  
    )2( 323 llzzzy +−α=   
với α - là một hằng số bé. 
ta có:     )64(' 323 llzzy +−α=  
           )(12'' 2 lzzy −α=  
thế vào (11.33) ta tìm được: 2

882,9
l

EIPth =       

So với nghiệm chính xác 22

2 8696,9
l

EI
l
EIPth =

π
=  thì kết quả tính lớn hơn 0,25%. 

 Nếu đường đàn hồi chọn là một nửa sóng hình sine, tức là trùng với 
đường đàn hồi chính xác của bài toán Euler, thì Pth tìm theo phương pháp 
năng lượng cũng cho kết quả chính xác. 

 

 

 

l 

Hình 11.11
  

Tìm P th bằng 
phương  pháp năng lượn

g 

P th 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 11  

11.1 Cho bốn thanh có mặt cắt ngang như nhau làm bằng cùng một loại 
vật liệu và có liên kết như trên H.11.1.  
 Nếu muốn chịu được cùng một lực nén đúng tâm thì chiều dài của mỗi 
thanh phải bằng bao nhiêu La. Giả thiết vật liệu mất ổn định trong miền đàn 
hồi và EJ = hằng số. 

a) b) c) d)

l a l b l c l d

 
                                  Hình 11.1 

11.2  Thanh có chiều dài L = 3 m, một đầu ngàm, một đầu khớp. Hãy xác 
định lực tới hạn của thanh trong ba trường hợp sau đây: 
a. Mặt cắt hình tròn bán kính R = 4 cm, vật liệu là gang xám có:         
σtl = 17,8 kN/cm2; E = 1,15.104 kN/cm2. 

b. Mặt cắt hình tròn rỗng bán kính ngoài R = 3 cm và bán kính trong  

r = 2 cm, vật liệu là ñura có σtl = 18 kN/cm2; E = 0,71.104 kN/cm2. 
c. Mặt cắt hình vuông cạnh 15 cm × 15 cm, vật liệu bằng gỗ có:         
σtl = 1,7 kN/cm2; E = 0,1.104 kN/cm2. Biết hai hệ số trong công thức 
Iasinski là a = 2,93 kN/cm2 và b = 0,0194 kN/cm2  

11.3  Cho thanh bằng gang có l = 1,6 m; 

 a = 6 cm; t = 1 cm như H.11.14. Xác định 
lực tới hạn và ứng suất tới hạn. Cho λo = 80;      
a = 77,6 kN/cm2; b = 1,2 kN/cm2. Muốn 
thanh mất ổn định khi vật liệu còn làm việc 
trong giới hạn đàn hồi thì chiều dài của 
thanh phải bao nhiêu? 
 
 

Hình 11.3 

t
a 

at

P 

l
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P = 200kN

5 
m

20

2L 160 x100 x9

P = 200kN

3 
m 4L 80 x 6

11.4  Kiểm tra ổn định của các 
thanh cho trên H.11.4, nếu [σ] 
= 14 kN/cm2. Lực nén cho phép 
lớn nhất là bao nhiêu? Vật liệu 
của thanh thép là thép số 3. 

                                            
  

                       a)                           b) 
                                                    Hình 11.4 

11.5  Cho hai hệ thanh chịu lực như trên H.11.5. Xác định số hiệu mặt cắt 
chữ I của thanh chống AB, biết [σ ] = 16 kN/cm2. Vật liệu là thép số 3. 

  Xác định hệ số an toàn về ổn định của các thanh đó. 

 

11.6  Một giá đỡ chịu tải trọng phân bố đều như trên H.11.6. Xác định trị số 
cho phép của cường độ tải trọng phân bố tác dụng lên giá. Thanh AB có 
mặt cắt hình vuông cạnh 5 cm x 5 cm làm bằng gỗ có [σ] = 1 kN/cm2. 

 
 

 

P = 950 kN

B

A

2 m 3 m 2 m

a) 

q = 40 kN/m P = 200 kN 

2 m 

A C 

b)

Hình 11.5

B
60o

2 m 4 m

5 cm

Hình 11.6

10 m

8 m

x

y

a

B

C

A
D 

P = 100 kN 
q

11

Hình 11.7
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11.7 Một dầm cầu trục AD chịu lực như H.11.7. Cột BC làm bằng hai thép 
chữ I số 14 ghép lại sao cho mô men quán tính đối với hai trục bằng nhau. 
Xác định chiều dài tối đa của mút thừa a, biết rằng cột làm việc bất lợi nhất 
khi xe cầu trục mang một trọng lượng 100 kN đặt ở đầu mút thừa. Tải trọng 
phân bố q = 4 kN/m. 

L 100 x 100 x 10

a

a

L 80 x 80 x 6

2 
m

l
A

B
1 cm

1 
cm

6 m

P

 

               Hình 11.8           Hình 11.9 

11.8  Hệ thanh chịu lực như H.11.8. Xác định chiều dài l của thanh chống 
AB làm bằng thép có [σ] = 14 kN/cm2. Cho biết tải trọng P = 300 kN. 

11.9  Một thanh chịu nén đúng tâm được làm bằng bốn thép góc đều cạnh 
loại 80 × 80 × 6 (H.11.9). Xác định kích thước a của mặt cắt. Biết thanh 
dài l = 6 m hai đầu liên kết khớp và chịu lực nén ở đầu cột P =200 kN. 
Vật liệu có [σ] = 20 kN/cm2. 

11.10 Một cột gỗ dài L= 3 m, mặt cắt hình chữ nhật b × h. Đầu dưới của cột 
được chôn vào nền bê tông, đầu trên có thể trượt theo một khe nhỏ 
song song với phương chiều dài h của mặt cắt (H.11.10). Xác định kích 
thước của mặt cắt b × h sao cho mặt cắt là hợp lý nhất. Cho biết lực 
nén P = 100 N, [σ] = 1 kN/cm2. 

 

  3 
m

b

P

h

P
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Chương 12  

 

UỐN NGANG VÀ UỐN DỌC ĐỒNG THỜI 

 

12.1  ĐẶC ĐIỂM BÀI TOÁN 

 Xét một thanh chịu uốn bởi tác động đồng thời của lực ngang R và 
lực nén dọc P như trên H.12.1. Nếu chuyển vị là đáng kể thì cần phải xét 
cân bằng của thanh trên sơ đồ biến dạng và mômen nội lực sẽ bao gồm 
ảnh hưởng của lực R và P: 
   M(z) = MR + MP = MR + Py(z) (12.1)  
trong đó: MR -  mômen uốn do riêng tải trọng ngang gây ra 
  Py(z) - mômen uốn do lực dọc gây ra. 

 

R

P z 
y(z) 

 
Hình 12.1  Uốn ngang và uốn dọc đồng thời 

 Bài toán như vậy được gọi là uốn ngang và uốn dọc đồng thời. 
 Đặc điểm của bài toán: 
 - Mômen M(z) phụ thuộc vào độ võng y(z) 
 - Mômen M(z) phụ thuộc phi tuyến vào lực P vì độ võng y(z) cũng phụ 
thuộc vào P. Vì vậy, nguyên lý cộng tác dụng không áp dụng được cho loại 
bài toán này. 

12.2  PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XÁC 

 Để tìm được mômen uốn, trước hết cần thiết lập phương trình vi phân 
đường đàn hồi của dầm chịu lực nén P và tải trọng ngang. 

P P

q(z)

y(z)

q(z)

O

α

dz

P

Q + dQ

M + dMP
M

Q

  
Hình 12.2  Thanh chịu uốn nén 
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 Xét cân bằng trên sơ đồ biến dạng của phân tố thanh dz như trên 
H.12.2 
       0:0 =α−−−+=∑ tgPdzQdzMdMMMo    

chú ý rằng :      
dz
dytg =α     

ta có:           Q
dz
dyP

dz
dM

=−   (12.2) 

lấy đạo hàm hai vế của (12.2), chú ý rằng )(zq
dz
dQ

−= , ta có phương trình:         

         )(2

2

2

2
zq

dz
ydP

dz
Md

−=−   (12.3)  

thế "EIyM −= (*)  vào (12.3)  ta thu được: 

            )(" zqPyEIyIV =+   (12.4)  
 Đây là phương trình vi phân đường đàn hồi của dầm chịu nén uốn. 
Nếu biết tải trọng tác dụng và các điều kiện biên thì có thể giải (12.4) để 
tìm đường đàn hồi, từ đó suy ra mômen uốn theo phương trình (*). Trong 
thực tế, thường có nhiều quy luật tải trọng khác nhau trên chiều dài thanh 
nên việc giải phương trình (12.4) rất phức tạp. Vì vậy, người ta thường áp 
dụng phương pháp gần đúng dưới đây. 

12.3  PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG 

 Xét dầm đơn giản chịu tải trọng đối xứng như H.12.3. 
q

f0

a)

q

f

b)

P

lll

Hình 12.3 Đường đàn hồi đối xứng  

 Sơ đồ (a) chỉ chịu tải trọng ngang, với độ võng giữa nhịp fo. 
 Sơ đồ (b) chịu đồng thời tải trọng ngang và tải trọng dọc, có độ võng 
giữa nhịp f. 
 Giả thiết đường đàn hồi có dạng hình sine (giống dạng mất ổn định), ta 
có phương trình đường đàn hồi trong hai trường hợp như sau: 
    

l
zfy oo

π
= sin ;  

l
zfy π

= sin  

 Dạng phương trình này thỏa điều kiện biên 0" == yy  tại hai khớp. 
Mômen uốn nội lực tương ứng như sau: 

   oooo y
l

EI
l
zf

l
EIEIyM 2

2

2

2
" sin π

=
ππ

=−=  
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   y
l

EI
l
zf

l
EIEIyM 2

2

2

2
" sin π

=
ππ

=−=  

 Thế các kết quả này vào phương trình (12.1) ta có: 

    Pyy
l

EIy
l

EI o +
π

=
π

2

2

2

2
 (12.5)  

từ đó suy ra:     
2

2
/1

)()(

l
EIP

zyzy o

π
−

=   

hay:       
th

o

P
P
zyzy

−
=

1

)()(   (12.6) 

với: 2

2

l
EIPth

π
=  là lực tới hạn của thanh khi mất ổn định trong mặt    phẳng 

uốn. 
đạo hàm hai vế của (12.6) và nhân với –EI ta có: 

       
thP
P

zEIyzEIy
−

−
=−

1

)()(
"
0"  

hay:             
th

o

P
P

MzM
−

=
1

)(  (12.7)  

Chú ý: - Nếu tải không đối xứng nhưng cùng hướng về một phía thì các 
công thức trên kém chính xác hơn nhưng vẫn dùng được. 
  - Nếu thanh có liên kết hai đầu khác thì vẫn dùng được các công thức 
(12.6), (12.7) nhưng cần xét tới hệ số liên kết μ  trong công thức Pth: 

       2

2

)( l
EIPth μ

π
=  (12.8)  

12.4  ỨNG SUẤT VÀ KIỂM TRA BỀN 

 Ứng suất lớn nhất được tính theo công thức: 
          

)1(
max

th

o

P
PW

M
A
P

W
M

A
P

−
+=+=σ   (12.9)  

 Vì ứng suất phụ thuộc phi tuyến vào tải trọng nên kiểm tra bền theo 
ứng suất cho phép không đảm bảo an toàn theo hệ số n dự kiến. Trong 
trường hợp này, người ta dùng điều kiện an toàn theo tải trọng như sau: 

    o

th

o

P
nPW

nM
A

nP
σ≤

−
+

)1(
 (12.10)  

Ví dụ 12.1  Tìm mômen uốn và độ võng lớn nhất của dầm thép chữ INo36 
chịu lực như trên H.12.4. 
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x

q = 2 kN/m

S = 120 kN

4m
y

Hình 12.4  

Giải. Sử dụng bảng tra thép định hình, tương ứng với số hiệu INo36 và các 
ký hiệu trên hình trên, ta có: 

A = 61,9 cm2;  Ix = 516 cm4;  Iy = 13380 cm4;  E = 2,1.104 kN/cm2 

 Trị số lớn nhất của mômen uốn, độ võng do tải trọng ngang gây ra tại 
giữa nhịp:  kNmqlMo  4

8
4.2

8

22
===  

    cm
EI
qly

x
o  615,0

516.10.1,2
400.10.2.

384
5.

384
5

4

424
===

−

 

 Trị số lực tới hạn: 
   

( ) ( )
kN

l
EIP x

th  668
400.1

516.10.1,2.
2

42

2

2
=

π
=

μ

π
=  

 Độ võng của dầm, theo công thức gần đúng: 
                    cm

P
S

yy

th

o 75,0

668
1201

615,0

1
=

−
=

−
= ,  tăng 22% so với oy  

 Mômen uốn lớn nhất, theo công thức gần đúng thứ nhất: 
           kNmSyMM o 9,4075,0.1204 =+=+=  
 Mômen uốn lớn nhất, theo công thức gần đúng thứ hai: 
 kNm

P
S

MM

th

o  87,4

668
1201

4

1
=

−
=

−
=  sai số 0,5% so với công thức gần đúng thứ 

nhất.  
 Giá trị mômen trong trường hợp uốn ngang và dọc tăng 22,5% so với 
mômen chỉ do lực ngang gây ra, tức là thiên về an toàn hơn. 

12.5  THANH CÓ ĐỘ CONG BAN ĐẦU 

1- Ảnh hưởng của độ cong ban đầu 

 Xét thanh có độ cong ban đầu, chịu lực nén P như trên H.12.5. Giả sử 
đường cong ban đầu có dạng: 
   

l
zayo
π

= sin   (12.11)  
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P z

yo

y1

a

y l/2l/2
 

Hình 12.5  Thanh có độ cong ban đầu 

 Do tác dụng của lực P, thanh bị võng thêm có phương trình y1(z). Độ 
võng toàn phần:   y  = yo + y1  
 (12.12)    
 Mômen uốn do lực P gây ra: 
   )( 1yyPPyM o +==  (12.13)  
 Phương trình vi phân độ võng thêm: 
     )( 1

''
1 yyPMEIy o +−=−=  (12.14)  

thế (12.11) vào (12.14) và đặt: 
EI
P

=α2  ta có: 

   
l
zayy π

α−=α+ sin2
1

2''
1   (12.15)  

 Nghiệm của phương trình này có dạng: 
       

l
za

l

zBzAy π

−
α
π

+α+α= sin
1

1cossin

22

21  (12.16)  

 Các điều kiện biên: 
00)(
00)0(

1

1

=⇒=
=⇒=

Aly
By   

 Do đó: 
l
za

l
EI
P

l
za

l

y π

−
π

=
π

−
α
π

= sin
1

1sin
1

1

2

2

22

21  

hay:    
l
za

k
ky π
−

= sin
11   (12.17)  

với:    
2

2

l
EI
P

P
Pk
th π

==   (12.18)  

Độ võng toàn phần:
l
z

k
a

l
za

k
kayyy o

π
−

=
π

−
+=+= sin

1
sin)

1
(1  

hay:      
th

o

P
P

yy
−

=
1

   (12.19)  

 Mômen lớn nhất giữa nhịp: 
     

thP
P

PaPyM
−

==
1

maxmax  (12.20)  

 Nếu đường cong ban đầu có dạng bất kỳ thì có thể phân tích thành 
chuỗi Fourier như sau: ...2sinsin 21 +

π
+

π
=

l
za

l
zayo  (12.21)  

thế (12.13) vào (12.21)  và giải ra 1y  ta có: 
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          ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

π
−

+
π

−
= ...2sin

2
sin

1 2
21

1 l
z

k
a

l
z

k
aky  (12.22)  

vì: 1<=
thP
Pk  nên khi P đủ lớn thì số hạng đầu trội hẳn và chỉ cần xét số 

hạng này. 

2- Xác định lực tới hạn bằng thực nghiệm thanh liên kết khớp hai 
đầu 

 Xét thanh chịu nén như trên H.12.6, trong thực tế thanh luôn có độ 
cong ban đầu.  

P

a1 δ

Hình 12.6
Thanh có độ cong ban đầu chịu nén

a1

δ

α

tanα = Pth

Hình 12.7
 Cách xác định lực tới hạn

p
δ

 

 Khi lực P đủ lớn thì dù thanh bị cong ban đầu thế nào, ta vẫn có quan 
hệ giữa δ và 1a  theo (12.17): 
   

11
1

1
−

=
−

=δ

P
P

aa
k

k
th

  

hay:   1)( a
P

Pth −
δ

=δ  

 Đây là phương trình bậc nhất của hai biến δ  và P/δ  nên có đồ thị là 
một đường thẳng như trên H.12.7. 
 Khi thí nghiệm, ứng với mỗi giá trị lực nén iP , ta đo được chuyển vị iδ  
và tính được ii P/δ , từ đó lập bảng kết quả thí nghiệm có dạng: 
 

P P1 P2 …… Pn 

δ  1δ  2δ  …… nδ  

P/δ  11 /Pδ  22 /Pδ  …… nn P/δ  

 Từ đó xác định các điểm trên hệ trục δδ −P  và vẽ được đồ thị như trên 
H.12.7. Ta thường dùng phương pháp bình phương cực tiểu để xác định thP  
và độ võng ban đầu lớn nhất 1a . 
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12.6  CỘT CHỊU NÉN LỆCH TÂM 

 Xét cột mảnh chịu nén lệch tâm bởi lực P như trên H.12.8. 
   

l
zayo
π

= sin   (12.11)  

 Do tác dụng của lực P, cột bị cong và có phương trình y(z).  
 Mômen uốn tại một tiết diện do lực P gây ra: 
   )()}({ zPyPezyePM +=+=  (12.23) 
trong đó:  e  - là độ lệch tâm ban đầu; y  - là độ võng của trục cột. 
 Phương trình vi phân đường đàn hồi như sau: 

       
EI
Mzy −=)(''                   (12.24)  

 Thế (12.23) vào (12.24) và đặt 
EI
P

=α2  ta 

được: 

         eyy 22" α−=α+                  (12.25)  

 Nghiệm tổng quát của phương trình này là 

tổng của nghiệm thuần nhất và nghiệm riêng: 

         ezBzAy −α+α= cossin    (12.26)  

trong đó:  A và B - là các hằng số của nghiệm 

thuần nhất;  e - là nghiệm riêng. 

 Các điều kiện biên:  
  eBy =⇒= 0)0(   

   
2

tan
sin

)cos1(0)( le
l

leAly α
=

α
α−

=⇒=   

 Phương trình đường đàn hồi trở thành: 

       )1cossin
2

(tan −α+α
α

= zzley  (12.27) 

 Độ võng lớn nhất tại giữa nhịp, tức  
2
lz =  là:  

       )1

2
cos

1(max −
α

==δ ley  (12.29) 

 (12.28) 

 Nếu e = 0 hoặc P = 0 thì 0=δ .  

P

y

l

z

P

y(z)

e

e

Hình 12.8  Cột có độ cong ban đầu

δ
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 Đồ thị quan hệ giữa P  - δ  được cho trong H.12.9. Đồ thị này chỉ có ý 
nghĩa khi vật liệu còn đàn hồi, tức là δ  còn nhỏ và P < Pth. 

Pth

P

δ

e = 0

e = e1

e = e2

e2 > e1

Hình 12.9 Đồ thị quan hệ giữa P  - δ  
 Mômen uốn lớn nhất tại giữa nhịp được tính: 
   

2
cos

1)( maxmax l
EI
P

PeyePM =+=  (12.30) 

 Quan hệ maxM - P cho bởi H.12.10. Khi P nhỏ thì PeM ≈max , nhưng khi P 

lớn thì maxM  tăng rất nhanh.  

 Từ các đồ thị này ta thấy quan hệ P  - δ  và maxM - P  phi tuyến. 

 Trong thực tế, tính cột mảnh chịu nén lệch tâm cần thiết phải xét đặc 
điểm phi tuyến này để đảm bảo an toàn. 

P th

Mmax

P
Hình 12.10  Quan hệ giữa Mmax - P

Pe

 
 Ứng suất cực đại trong thanh: 

  
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+=+=σ

2
cos

11 2
max

max l
EI
Pr

ec
A
P

I
cM

A
P  (12.31) 

với:  A - diện tích tiết diện thanh; r  - bán kính quán tính  

 c  - khoảng cách từ trục trung tâm đến mép xa nhất của tiết diện. 

 Vì ứng suất phụ thuộc phi tuyến vào tải trọng nên kiểm tra bền theo 
ứng suất cho phép không đảm bảo an toàn theo hệ số n dự kiến. Trong 
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trường hợp này, người ta dùng điều kiện an toàn theo tải trọng như phương 
trình (12.10). 

BÀI TẬP CHƯƠNG 12 

12.1 Tính ứng suất nén lớn nhất theo phương pháp gần đúng của dầm chịu 
uốn ngang và uốn dọc đồng thời cho trên H.12.11. 

a)

100

2 m2 m

q = 200 N/m

P = 4 kN

4 m

1

E = 103 kN/cm2

100

1

1   -   1

2 m2 m

q = 3 kN/m

P = 257 kN

4 m

1

Po = 5 kN

1

1 – 1

2C No20

b)
 

Hình 12.11 

12.2 Cho dầm chịu lực như trên H.12.9. Hãy tính ứng suất pháp lớn nhất và 
hệ số an toàn n nếu [σ] = 24 kN/cm2 . Tính độ võng lớn nhất. 

q = 0,5 kN/m

2 m
P = 4 kN

E = 103 kN/cm2

b)

10 cm
10 cm

P1 = 1 kN20 cm

P = 8 kN40 cm

E = 2 x 104 kN/cm2

1 m1 m

a)  
Hình 12.12 

12.3 Tính cường độ tải trọng cho phép tác dụng lên 
dầm AB như trên H.12.10, biết hệ số an toàn về 
độ bền n = 1,6. Dầm AB bằng thép số 3 có mặt 
cắt hình ống với đường kính trong d = 6 cm và 
đường kính ngoài D = 10 cm, vật liệu có [σ] = 24 
kN/cm2, khi tính bỏ qua trọng lượng của dầm. 

 Kiểm tra ổn định của dầm nếu lấy kođ = 2. Cho E = 2.104 kN/cm2. 

5 m

60o

q

A B

Hình 12.13
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Chương 13 

TẢI TRỌNG ĐỘNG 

13.1  KHÁI NIỆM 

1- Tải trọng động 

 Trong các chương trước, khi khảo sát một vật thể chịu tác dụng của 
ngoại lực, ta coi ngoại lực tác dụng là tĩnh, tức là những tải trọng gây ra gia 
tốc chuyển động bé, vì vậy khi xét cân bằng có thể bỏ qua được ảnh hưởng 
của lực quán tính. 
 Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà tải trọng tác dụng không thể 
coi là tĩnh vì gây ra gia tốc lớn, ví dụ như sự va chạm giữa các vật, vật quay 
quanh trục, dao động... Khi này, phải xem tác dụng của tải trọng là động, và 
phải xét đến lực quán tính khi giải quyết bài toán.  

2- Phương pháp nghiên cứu 

 Khi giải bài toán tải trọng động, người ta thừa nhận các giả thiết sau: 

 - Vật liệu đàn hồi tuyến tính 

 - Chuyển vị và biến dạng của hệ là bé. 

 Như vậy, nguyên lý cộng tác dụng vẫn áp dụng được trong bài toán tải 
trọng động. 

 Khi khảo sát cân bằng của vật thể chịu tác dụng của tải trọng động, 
người ta thường áp dụng nguyên lý d’Alembert. Tuy nhiên, trong trường hợp 
vật chuyển động với vận tốc thay đổi đột ngột như bài toán va chạm thì 
nguyên lý bảo toàn năng lượng được sử dụng. 

 Để thuận tiện cho việc tính hệ chịu tải trọng động, các công thức thiết 
lập cho vật chịu tác dụng của tải trọng động thường đưa về dạng tương tự 
như bài toán tĩnh nhân với một hệ số điều chỉnh nhằm kể đến ảnh hưởng 
của tác dụng động, gọi là hệ số động. 

 Trong chương này chỉ xét các bài toán tương đối đơn giản, thường gặp, 
có tính chất cơ bản nhằm mở đầu cho việc nghiên cứu tính toán động lực 
học chuyên sâu sau này. 
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13.2  THANH CHUYỂN ĐỘNG VỚI GIA TỐC LÀ HẰNG SỐ 

 Một thanh tiết diện A có chiều dài L và trọng lượng riêng γ, mang một 
vật nặng P, được kéo lên với gia tốc a như H.13.1.a. 
Tưởng tượng cắt thanh cách đầu mút một 
đoạn x. Xét phần dưới như trên H.13.1.b, lực 
tác dụng gồm có: trọng lượng vật nặng P 
  Trọng lượng đoạn thanh γAx 
 Lực quán tính tác dụng trên vật P là 

g
aP.   

 Lực quán tính của đoạn thanh là 
g

Axaγ  

 Nội lực động Nđ tại mặt cắt đang xét. 

 Theo nguyên lý d’Alembert, tổng hình 
chiếu của tất cả các lực tác dụng lên thanh theo phương đứng kể cả lực 
quán tính phải bằng không, ta được: 
   Nñ − γAx − P − 

g
Pa − 

g
Axaγ  = 0  

   Nñ  =  γAx + P + 
g

Pa + 
g

Axaγ  

    ⇒  Nñ  =  (γAx + P)(1 +
g
a  )  

 Đại lượng (γAx + P) chính là nội lực trong thanh ở trạng thái treo không 
chuyển động, gọi là nội lực tĩnh Nt. 
 Ta được:  Nđ  =  Nt.(1 +

g
a )  (13.1) 

 Ứng suất trong thanh:  

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+==

g
a

g
a

A
N

A
N

t
td

d 11 σσ  (13.2) 

có thể đặt:          Kđ  = 1 +
g
a    : Hệ số động           (13.3) 

           σñ  = σtKñ   (13.4) 
 Ứng suất lớn nhất tại mặt cắt trên cùng của thanh: 
       σñmax  = σt,max.Kñ 

với:           σt  = (γAL + P)/A 
 Điều kiện bền trong trường hợp này là: 

      σñmax  ≤  [σ ]k    (13.5) 
 Ta thấy có hai trường hợp: 

γ.A.1a/gNñ

γ .A. 1 x
γ ,A 

 Pa 
P

b)
a)

P.a/g

Hình 13.1 
a) Vật chuyển động lên với gia tốc a 
b) Nội lực và ngoại lực tác dụng lên 

            phần thanh đang xét

x
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 - Khi chuyển động lên nhanh dần đều (gia tốc a cùng chiều chuyển 
động) và chuyển động xuống chậm dần đều (gia tốc a ngược chiều chuyển 
động) hệ số động Kđ > 1, nội lực động lớn hơn nội lực tĩnh. 
 - Ngược lại, khi chuyển động lên chậm dần đều và chuyển động xuống 
nhanh dần đều thì Kđ < 1, nội lực động nhỏ hơn nội lực tĩnh. 
 Dù vậy, khi một vật thể chuyển động như bài toán trên đây, phải tính 
toán thiết kế với Kđ > 1. 
Thí dụ 13.1 Một thanh dài 10m có tiết diện vuông 30 cm x 30 cm và trọng 
lượng riêng γ = 2500 kG/m3, được kéo lên với gia tốc a = 5 m/s2 (H.13.2). 
Xác định đoạn mút thừa b để mômen âm tại gối tựa bằng mômen dương tại 
giữa nhịp. Vẽ biểu đồ mômen, tính ứng suất pháp lớn nhất. 

Hình 13.2  
 a) Thanh được kéo lên với gia tốc a;     b) Sơ đồ tính và biểu đồ mômen 

 Khi thanh được kéo lên với gia tốc a, thanh chịu tác dụng của lực quán 
tính, khi đó tải trọng tác dụng lên hệ là tải trọng phân bố đều, gồm có: 

  q   = qbt + qqt = γA(1) + γA(1).a/g  

  = 2500(0,3.0,3) + 2500(0,3.0,3).5/10 = 337,5 KG/m 
 Sơ đồ tính của thanh và biểu đồ mômen cho ở H.13.2.b. 

 Để mômen tại gối bằng mômen giữa nhịp, ta có: 

      LbqbbLqqb 206,0
28

)2(
2

222
=⇒−

−
=  

với b = 0,206L thì mômen lớn nhất là: 

  
2

2max

222

max,

KG/cm 9,15
30.30

6.100.11,716

KG.m 11,716
2

)10.206,0(5,337
2

)206,0(
2

===σ⇒

====

x

x

x

W
M

LqqbM
 

L - 2b b
qa2

2
qa2

2

q(L - 2b)2

8
- qa2

2

b L - 2b b

L

a

Nd

b

 

qqt  = γ.A(1)a/g

qbt  = γ.A(1) 

a) b)
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13.3  VÔ LĂNG QUAY ĐỀU 

 Một vô lăng có bề dày δ, đường kính trung bình D, tiết diện A, trọng 
lượng riêng γ, quay quanh trục với vận tốc góc không đổi ω (H.13.3.a). 

       
Hình 13.3  a) Tải trọng tác dụng lên vô lăng
                b) Tách vô lăng theo mặt cắt xuyên tâm

qñqñγ,A, δ

ω

y

dϕ

ϕ
x

b)

    D
σñσñ

a)

  

Với chuyển động quay đều, gia tốc góc ω&  = 0, gia tốc tiếp tuyến: 
0

2
==

Dat ω&  chỉ có gia tốc pháp tuyến hướng tâm là: 
2

2 Dan ω=   (a)  

   

 Một đoạn dài đơn vị của vô lăng có khối lượng γA/g chịu tác dụng của 
lực quán tính ly tâm là:   

g
ADa

g
Aq n 2

.
2ωγγ ==ñ  (b) 

 Để tính nội lực trong vô lăng, dùng mặt cắt tách vô lăng theo mặt cắt 
xuyên tâm, xét cân bằng của một phần (H.13.3.b), do đối xứng, trên mặt cắt 
vô lăng không thể có biến dạng uốn (do mômen), biến dạng trượt (do lực 
cắt) mà chỉ có biến dạng dài do lực dọc, nghĩa là chỉ có ứng suất pháp σđ. 
 Vì bề dày δ bé, có thể xem σđ là phân đều, lực ly tâm tác dụng trên 
chiều dài ds của vô lăng là qđ ds, phân tố ds định vị bởi góc ϕ, lấy tổng hình 
chiếu theo phương đứng, ta có: 

         2σñA  = ∫
π

o dq ds sinϕ 

thay:              qđ  = γADω2/2g và ds = D dϕ/2 vào, ta được:  

      
g
wD

d 4

22
γ=σ   (13.6) 

 Vì ứng suất trong vô lăng là ứng suất kéo nên điều kiện bền vô lăng: 

      σñ  ≤  [σ ]k  (13.7) 

Chú ý. Khi tính vô lăng, ta đã bỏ qua ảnh hưởng của các nan hoa nối trục 
và vô lăng, nếu kể đến thì ứng suất kéo trong vô lăng sẽ giảm, độ phức tạp 
trong tính toán tăng lên nhiều, không cần thiết lắm trong tính toán thực 
hành. 
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Ví dụ 13.2  Một trục đứng đường kính D = 10 cm, trọng lượng riêng γ = 7850 
kG/m3, mang một khối lượng lệch tâm Q = 20 kG (H.13.4.a), trục quay với 
vận tốc n = 500 vòng/phút. Kiểm tra bền trục, tính chuyển vị tại điểm đặt 
khối lượng. Cho: [σ ] = 1600 kG/cm2; E = 2.106  kG/cm2, a = 0,5m. 

ω

2 KG.m
547,75 KG

20 KG

Q
a

e
a

136,94 KGm

1 KGm
30,8 KG

1 KGm
50,8 KG61,6 KG

Mx,QMx,Qqt Nz

b)

Hình 13.4

a)

 
Giải. Vận tốc góc: 

   rad/s 33,5260/500)14,3(2
60
2

===
nπω  

 Lực quán tính ly tâm Qlt do trọng lượng Q là: 

        
KG 

N 

68,547

85,54761,0.33,52.20 22

=

===

qt

qt

Q

e
g
QQ ω  

 Bỏ qua ảnh hưởng do tác dụng tĩnh của trọng lượng Q và trọng lượng 
bản thân của trục vì chúng nhỏ so với lực ly tâm Qlt. 
 Mômen do lực ly tâm gây ra là (H.13.4.b): 
     Mxmax  = QltL/4 = 547,68(1)/4 = 136,92 kGm 
 Ứng suất lớn nhất của trục: 
       2

2
max,

max kG/cm 36,1395
32/)10(14,3

100.92,136
===σ

x

x

W
M

 

 Nếu kể đến trọng lượng bản thân trục và tác dụng tĩnh của Q, tại tiết 
diện giữa trục chịu tác dụng của các nội lực như sau (H.13.4.b) 
          Nz = 50,8 kG (nén);  Mx = 135,92 kGm. 

   
2kG/cm          

  

75,1395392,0

32/)10(14,3
100.92,136

4/)10(14,3
8,30

22
max,

max

+=

+=+=
x

xz

W
M

A
Nσ

 

 Trong trường hợp này, trọng lượng bản thân của trục và tác dụng tĩnh 
của Q có thể bỏ qua. 
 Chuyển vị do tác dụng của lực Qlt có thể tính theo công thức sau: 

           cm 0116,0
64/)10(14,3.10.2.48

)100.(75,547
48 46

33

===
xEI

QLy  

13.4  DAO ĐỘNG CỦA HỆ MỘT BẬC TỰ DO 



http://www.ebook.edu.vn

  GV: Lê đức Thanh 
 

 
Chương 13: Tải trọng động  6 

1- Khái niệm 

 Một hệ chuyển động qua lại một vị trí cân bằng xác định nào đó, Ví dụ 
quả lắc đồng hồ, gọi là hệ dao động. Khi hệ chuyển từ vị trí cân bằng này 
sang vị trí cân bằng kế tiếp sau khi đã qua mọi vị trí xác định bởi quy luật 
dao động, ta gọi hệ đã thực hiện một dao động. 
 Chu kỳ là thời gian hệ thực hiện một dao động, ký hiệu là T tính bằng 
giây (s). 
 Tần số là số dao động trong một giây, ký hiệu là f, chính là nghịch đảo 
của chu kỳ, f = 1 / T (1/s). 
 Số dao động trong 2π giây gọi là tần số góc, hay còn gọi là tần số vòng, 
ký hiệu là ω, ta thấy ω = 2π / T (1/s). 

 Bậc tự do là số thông số độc lập xác định vị trí của hệ đối với một hệ 
quy chiếu nào đó. Đối với một hệ dao động như trên H.13.5.a, vị trí của hệ 
xác định bởi độ dịch chuyển (y) theo thời gian (t), hệ quy chiếu sẽ là (t,y). 

 Khi tính một hệ dao động, ta cần đưa về sơ đồ tính. Xác định sơ đồ tính 
của một hệ dựa trên điều kiện phải phù hợp với hệ thực trong mức độ gần 
đúng cho phép. 
 Xét dầm cho trên H.13.5.a, nếu khối lượng dầm không đáng kể, có thể 
xem dầm như một liên kết đàn hồi không khối lượng, vị trí của hệ quyết định 
do vị trí của khối lượng vật nặng, hệ có một bậc tự do, vì chỉ cần biết tung 
độ y(t) của vật nặng là xác định được vị trí của hệ tại mọi thời điểm (t). Với 
hệ ở H.13.5.b, bậc tự do là hai, vì cần phải biết y1(t), y2(t). Đối với trục chịu 
xoắn (H.13.5.c), bậc tự do cũng là hai, vì cần phải biết góc xoắn ϕ1(t), ϕ2(t). 

Hình 13.5  a) Hệ một bậc tự do;          b), c) Hệ hai bậc tự do

c)

ϕ1(t)

ϕ2(t)

y(t)a)

y1(t)b) y2(t)

 

 Khi kể đến khối lượng của dầm trên H.13.5.a, hệ trở thành vô hạn bậc 
tự do, vì phải biết vô số tung độ y(t) tại vô số điểm khối lượng suốt chiều dài 
dầm. Trong trường hợp này, cần chọn sơ đồ tính thích hợp, ví dụ nếu khối 
lượng dầm là nhỏ so với khối lượng vật nặng, có thể coi vật nặng đặt trên 
một liên kết đàn hồi không khối lượng, hệ có một bậc tự do. 
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 Nếu không thể bỏ qua khối lượng dầm, 
có thể đưa về hệ hữu hạn bậc tự do, bằng cách 
xem khối lượng dầm gồm N khối lượng mi đặt 
trên N điểm nút của thanh đàn hồi không khối lượng (H.13.6), N càng lớn, 
độ chính xác tính toán càng cao. 
 Một hệ đàn hồi có thể dao động tự do hay dao động cưỡng bức. 
 Dao động cưỡng bức là dao động của hệ khi chịu một tác động biến đổi 
theo thời gian, gọi là lực kích thích, tồn tại trong suốt quá trình hệ dao động 
như dao động của dầm mang một môtơ điện khi nó hoạt động, khối lượng 
lệch tâm của rôto gây ra lực kích thích. 
 Dao động tự do là dao động do bản chất tự nhiên của hệ khi chịu một 
tác động tức thời, không tồn tại trong quá trình hệ dao động như dao động 
của dây đàn.  

2- Phương trình vi phân dao động cưỡng bức của hệ một bậc tự do 

  

Hình 13.7 Hệ một bậc tự do chịu dao động cưỡng bức

y(t)

P(t)
M

y

 
 Xét hệ một bậc tự do chịu tác dụng một lực kích thích thay đổi theo thời 
gian P(t) đặt tại khối lượng M (H.13.7), tại thời điểm (t), độ võng của khối 
lượng M là y(t). Giả thiết lực cản môi trường tỷ lệ bậc nhất với vận tốc 
chuyển động, hệ số tỷ lệ β. 
 Gọi δ là chuyển vị tại điểm đặt khối lượng M do lực đơn vị đặt tại đó gây 
ra. Chuyển vị y(t) là kết quả của các tác động: 

- Lực kích thích P(t) gây ra chuyển vị P(t)δ  
- Lực quán tính −M )t(y&&  gây ra chuyển vị −M )t(y&& δ  

- Lực cản môi trường −β )t(y& gây ra chuyển vị −β )t(y& δ  

ta được  y(t) = P(t)δ + [−My(t)δ ] + [ −βy(t)δ ] (a) 
   M δ )t(y&&  + β δ )t(y&  + y(t) = P(t). δ (b)   (b) 

 Chia hai vế cho Mδ và đặt: 
   21   ;2 ω=

δ
α=

β
MM

 (c) 

phương trình (b) trở thành: 

   )t(y&&  + 2α )t(y&  + ω2 y(t) = P(t).δ. ω2   (13.8) 

mi

Hình 13.6  Hệ hữu hạn bậc tự do
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(13.8) là phương trình vi phân dao động cưỡng bức hệ một bậc tự do. 

3- Dao đôïng tự do 

 Khi không có lực kích thích và lực cản bằng không, hệ dao động tự do, 
phương trình (13.8) trở thành phương trình vi phân của dao động tự do: 
    )t(y&&  + ω2 y(t) = 0  (13.9) 
 Tích phân phương trình (13.9), ta được nghiệm tổng quát có dạng: 
         y(t) = C1 cosωt + C2 sinωt          (d) 
 Sử dụng giản đồ cộng các vectơ quay (H.13.8), có thể biểu diễn hàm 
(a) dưới dạng: 
   y(t) = A sin(ωt + ϕ)          (e) 
 Hàm (e) là hàm sin, chứng tỏ         dao động 
tự do là một dao động tuần hoàn, điều hòa. 
Biên độ dao động là           A = 2

2
2

1 CC + , tần số 
góc ω, độ lệch pha ϕ. ω còn gọi là tần số riêng 
được tính theo công thức: 

   ω
δM

1
=    (13.10) 

 Gọi P là trọng lượng của khối lượng M, ta có M = P/g, thay vào (13.10), 

ta được: ω
δP
g

=  

 Tích số (P.δ) chính là giá trị chuyển vị tại điểm đặt khối lượng M do 
trọng lượng P của khối lượng dao động M tác dụng tĩnh gây ra, gọi là Δt. 
 Công thức tính tần số của dao động tự do trở thành: 

   ω
t

g
Δ

=    (13.11) 

 Chu kỳ của dao động tự do: 
tg

T
Δ
π

=
ω
π

=
/

22  (13.12)   

   
4- Dao động tự do có cản 

 Trong (13.8), cho P(t) = 0, ta được phương trình vi phân của dao động 
tự do có cản, hệ một bậc tự do: 
   )t(y&&  + 2α )(ty&  + ω2 y(t) = 0 (13.13) 

 Nghiệm của (13.13) tùy thuộc vào nghiệm của phương trình đặc trưng: 
                K2 + 2αK + ω2 = 0 
 Khi: Δ = α2 – ω2 ≥ 0, phương trình đặc trưng có nghiệm thực: 

Hình 13.8  Giản đồ các vectơ
 

quay

t

A
y

ϕ

C2
ωt

C1
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    K1,2 = 22 ω−α±α−  
 Nghiệm tổng quát của (13.13) có dạng: 
   tKtK eCeCty 21

21)( +=  

 Ta thấy hàm y(t) không có tính tuần hoàn, do đó hệ không có dao động, 
ta không xét trường hợp này. 

 Khi: Δ = α2 – ω2 < 0, đặt: ω1
2 = ω2 – α2, phương trình đặc trưng có 

nghiệm ảo:        K1,2  = 1ωα i±−  
 Nghiệm tổng quát của (13.13) có dạng: 
   )sin()( 111 ϕωα += − teAty t   

 Hàm y(t) là một hàm sin có tính tuần hoàn, thể hiện một dao động với 
tần số góc ω1, độ lệch pha ϕ1, biên độ dao động là một hàm mũ âm A1e–αt, 
tắt rất nhanh theo thời gian.  
 Tần số dao động ω1

 = 22 αω − , nhỏ hơn tần số dao động tự do ω (H.13.9). 

Hình 13.9  Đồ thị hàm số dao động tự do có cản

t

y
 

4- Dao động cưỡng bức có cản 

 Từ phương trình vi phân dao động cưỡng bức có cản hệ một bậc tự do 
(13.8):    q )t(y&&  + 2α )t(y&  + ω2 y(t)  = P(t)δω2   (f) 

 Với các bài toán kỹ thuật thông thường, lực kích thích P(t) là một hàm 
dạng sin, do đó có thể lấy P(t) = Po.sinrt, khi đó phương trình vi phân (f) có 
dạng: 

     )t(y&&  + 2α )t(y&  + ω2 y(t) = δω2Po sinrt (13.14) 

 Nghiệm tổng quát của (13.14) có dạng: 

   y(t) = y1(t) + y2(t) 

trong đó: y1(t) - là một nghiệm tổng quát của (13.14) không vế phải, chính là 
nghiệm của dao động tự do có cản (e): 

   y1(t) = A1e–αt sin(ω1 t + ϕ1) (g) 
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     y2(t) - là một nghiệm riêng của (13.14) có vế phải, vì vế phải là một 
hàm sin, do đó có thể lấy y2 (t) dạng sin: 

   y2(t) = C1 cosrt + C2 sinrt    
 (h) 

với: C1 và C2 - là các hằng số tích phân, xác định bằng cách thay y2(t) và 
các đạo hàm của nó vào (13.14), rồi đồng nhất hai vế. Sử dụng 
giản đồ vectơ quay biểu diễn (h) dưới dạng: 

   y2 (t) = V sin(rt + θ) (i) 
 Như vậy, phương trình dao động của hệ là: 

   y (t) = A1e–αt sin(ω1 t + ϕ1) + V sin(rt + θ) (j) 

 Phương trình (j) chính là độ võng y(t) của dầm. 
 Số hạng thứ nhất của vế phải trong (j) là một hàm có biên độ tắt rất 
nhanh theo quy luật hàm mũ âm, sau một thời gian ngắn, hệ dao động theo 
quy luật:         y (t) = V sin(rt + θ) (13.15) 
 Đó là một hàm sin biểu diễn một dao động tuần hoàn, điều hòa, tần số 
góc của dao động bằng tần số lực kích thích r, độ lệch pha θ, biên độ dao 
động V (H.13.10). 

V= ymax
y

t

Hình 13.10  Đồ thị biểu diễn dao động cưỡng bức có cản 

 Biên độ dao động chính là độ võng cực đại của dầm ymax, ta có: 
       V = ymax = 2

2
2

1 CC +  (k) 

 Tính các giá trị của C1 và C2, thay vào (k), ta được độ võng cực đại của 
dầm:                 

4

22
2

2

2max
4)1(
ω
α

+
ω

−

δ
=

rr

Py o  (h) 

 Tích số Poδ chính là giá trị của chuyển vị tại điểm đặt khối lượng M do 
lực có giá trị Po (biên độ lực kích thích) tác dụng tĩnh tại đó gây ra, đặt là yt, 
ta có:          
        

4

22
2

2

2max
4)1(

1

ω
α

+
ω

−

=
rr

yy t  (13.16) 

có thể viết là:     ymax = yt.Kđ 
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với:    
4

22
2

2

2 4)1(

1

ω
α

ω
rr

K
+−

=ñ  (13.17) 

 Kđ được gọi là hệ số động, thể hiện ảnh hưởng của tác dụng động so 
với tác dụng tĩnh ứng với trị số của biên độ lực.   

5- Hiện tượng cộng hưởng 

 Khảo sát sự biến thiên của hệ số 
động Kđ ở công thức (13.17) bằng cách 
coi Kđ là một hàm hai biến Kđ = f 
(r/ω,2α/ω). Ứng với một giá tị xác định

ω
α2 , 

ta vẽ được đồ thị biểu diễn quan hệ    
(Kđ, r/ω) có dạng hình chuông mà đỉnh 
tại hoành độ 

w
r = 1, lần lượt cho 

w
α2  nhiều 

giá trị khác nhau ứng với hệ số cản α giảm 
dần, ta thấy đỉnh của đồ thị (Kđ) tăng 
nhanh, với α = 0, giá trị của Kđ tiến đến vô 
cực (H.13.11), nghĩa là độ võng dầm lớn 
vô cùng. 

 Hiện tượng biên độ dao động tăng đột ngột khi tần số lực kích thích 
bằng tần số riêng của hệ đàn hồi gọi là hiện tượng cộng hưởng. Trên đồ thị 
còn cho thấy khi hai tần số này xấp xỉ nhau (r/ω ∈ [0,75 − 1,5]), biên độ tăng 
rõ rệt, người ta gọi là miền cộng hưởng. Hiện tượng cộng hưởng rõ ràng rất 
nguy hiểm cho chi tiết máy hay công trình làm việc trong miền cộng hưởng, 
do đó trong thiết kế, ta phải tính toán sao cho hệ dao động nằm ngoài miền 
cộng hưởng. 

 Đồ thị cho thấy nên chọn tỷ số r/ω lớn hơn 2, khi đó Kđ nhỏ hơn 1, bài 
toán động ít nguy hiểm hơn bài toán tĩnh. Để có r/ω lớn, thường phải giảm ω, 
nghĩa là chuyển vị Δt phải lớn. Muốn vậy, phải giảm độ cứng của thanh đàn 
hồi, điều này nhiều lúc mâu thuẫn với yêu cầu độ bền của công trình. Để 
tránh làm giảm độ cứng công trình có thể đặt lò xo hay loại vật liệu có khả 
năng phát tán năng lượng đệm giữa khối lượng dao đôïng và thanh đàn hồi. 
 Có trường hợp khi khởi động mô tơ, tốc độ mô tơ tăng dần đến tốc độ 
ổn định, một thời gian ngắn ban đầu công trình có thể ở trong miền cộng 

Hình 13.11  Đồ thị hàm số Kđ = f(r/w; 2a/w) 
với 2 a/w là các hằng số cho trước

0
0,5 1,0 1,5 2,0 ω

2α
ω

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

kñ

2α
ω

2α
ω

2α
ω

2α
ω
2α
ω

r
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hưởng, cần phải dùng loại động cơ tăng tốc nhanh để hiện tượng cộng 
hưởng nếu có xảy ra cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. 

 Nếu khi hoạt động, công trình dao động với Kđ lớn, cần tính toán kỹ để 
sử dụng các bộ giảm chấn làm tiêu hao năng lượng dao động hay tăng hệ 
số cản. 
 Trên H.13.11, ta thấy, khi tỷ số r/ω ∉ [0,5 − 2], các đường cong Kđ gần 
trùng nhau, hệ số cản xem như không ảnh hưởng, hoặc khi hệ số cản 
không đáng kể, có thể tính Kđ theo công thức: 
   

2

2

1

1

ω
r

Kd

−
=   (13.18) 

 Vì các đại lượng như chuyển vị, nội lực hay ứng suất tỷ lệ bậc nhất với 
ngoại lực, ta có thể viết: 

   
dstdtd

dstdtd

dstdtd

MKMM
K
K

,

,

,

+=

+=

+=

τττ
σσσ

 (13.19) 

trong đó:  σt, τt - là các ứng suất do tải trọng có giá trị bằng biên độ lực 
kích thích (Po) tác dụng tĩnh 

 σt,đs, τt,đs - là các ứng suất do tải trọng tĩnh đặt sẵn, mà khi không có 
dao động nó vẫn tồn tại như trọng lượng bản thân môtơ. 

  Điều kiện bền: 
   σñmax  ≤  [σ ] hay τñmax  ≤  [τ ]   (13.20) 

6- Phương pháp thu gọn khối lượng 
 Khi phải kể đến khối lượng dầm (các liên kết đàn hồi) ảnh hưởng quá 
trình dao động và không đòi hỏi độ chính xác cao, có thể tính gần đúng như 
hệ một bậc tự do theo phương pháp thu gọn khối lượng như sau. 
 Xét một dầm tựa đơn (H.13.12) khối lượng M tại giữa nhịp, giả sử khối 
lượng dầm đủ nhỏ để không làm thay đổi dạng dao động như khi chỉ có một 
khối lượng M, nếu gọi y(t) là độ võng của M tại giữa nhịp, ta có: 

             

y(t) = PL3/48EIx P

Hình 13.12 Dầm đơn dao động có kể đến khối lượng dầm

L/2 L/2

 

 Độ võng tại mặt cắt tại hoành độ z sẽ là: 

   3

332 4)(
1216

)(
L

zLzty
EI

Pz
EI

zPLzy
xx

−
=−=  
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 Gọi q là trọng lượng 1 m dài của dầm, động năng của một phân tố khối 
lượng dài dz của dầm là: 

    ( )
( ) 2

2

23

232 43
2
1

dt
dy

L

zzL
g

qdzdT
−

=  

 Động năng của toàn dầm là: 

     ( )
( ) 223

2232 43
2
1.2

dtLg

dyzzLqdz
T

−
= 2

2

35
17.

2
1

dt
dy

g
qLT =⇒  (13.21) 

 Động năng của toàn dầm tương đương động năng của một khối lượng 
m = (17/35)(qL/g) đặt tại giữa dầm. Như vậy, trên cơ sở tương đương động 
năng, có thể xem hệ là một bậc tự do với khối lượng dao động tại giữa dầm 
là:    

g
qLmM .

35
17

1 +=  (13.22) 

trong đó:  qL/g - chính là khối lượng của toàn bộ dầm. 
 Gọi μ là hệ số thu gọn khối lượng. Ta có: 
 - Đối với dầm đơn (H.13.12), khối lượng thu gọn tại giữa nhịp,            μ 
= 17/35  
 - Đối với dầm cong xon (H.13.12a), khối lượng thu gọn tại đầu tự do,      
μ = 33/140. 
 - Đối với lò xo dao động dọc, thanh thẳng dao động dọc (H.13.14), khối 
lượng thu gọn tại đầu tự do, μ = 1/3. 

μ = 33 /140

Hình 13.12a

Hình 13.13

μ = 1/3

Hình 13.14 Hình 13.15 a) Dầm công xon I-16 mang một mô tơ
b) và c) Sơ đồ tính và biểu đồ mô men do trọng

lượng mô tơ P và lực ly tâm Po

N = 600vg/ph

I-16:

Po

L = 2 m
P

PL P

PoPoLc)

a)

b)

μ = 1/3

 

Ví dụ 13.3  Một dầm công xon tiết diện I-16 mang một mô tơ trọng lượng       
P = 2,5 kN, vận tốc 600 vòng/phút, khi hoạt động mô tơ sinh ra lực ly tâm 
0,5 kN (H.13.15). Bỏ qua trọng lượng dầm, tính ứng suất lớn nhất, độ võng 
taị đầu tự do. Nếu kể đến trọng lượng dầm q, tính lại ứng suất và độ võng. 
Cho:  E = 2.104 kN/cm2; hệ số cản α = 2(1/s). 
Giải. Theo số liệu đề bài, ta thấy khi mô tơ hoạt động thì dầm chịu tác dụng 
một lực kích thích dạng sin P(t) = Posinrt, với Po = 0,5 kN và tần số góc r. 
 a) Không kể đến trọng lượng dầm 
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 Ứng suất động: dstdQtd K ,, σσσ +=  

 Hệ số động:      
4

22
2

2

2 4)1(

1

ω
α

ω
rr

Kd

+−

=  

trong đó:          r  = 2πn/60 = 2π600/60 = 62,8 rad/s;  
t

g
Δ

=ω  

với:    g  = 10 m/s2 = 1000 cm/s2  

           Δt  = cm19,1
945.10.2.3
)300(5,2

3 4

33

==
xEI

PL  

ta được:         29
19,1

1000
==

Δ
=ω

t
g  

                       27,0

29
8,622.4)

29
8,621(

1

4

22
2

2

2
=

+−

=dK  

 Từ biểu đồ mômen do trọng lượng P (H.13.15), ta thấy tại ngàm mômen 
lớn nhất, do đó ứng suất lớn nhất do tải trọng đặt sẵn trên dầm là: 

  2kN/cm 35,6
118

100.3.5,2max,,
max, ====

xx

Px
ds W

PL
W

M
σ  

 Ứng suất do Po tác dụng tĩnh được tính tương tự: 
   2kN/cm 27,1

118
100.3.5,0

max, ===
x

o
t W

LP
σ  

 Ứng suất động lớn nhất: 
       2kN/cm 69,635,6)27,0(27,1 =+=σd  
 Chuyển vị do trọng lượng đặt sẵn tại đầu tự do là: 
        yt,P = Δt = 1,19 cm 
suy ra chuyển vị do Po tác dụng tĩnh tại đầu tự do là:  
    cm 238,019,1

5,2
5,0

, ==
oPty  

 Chuyển vị động lớn nhất tại đầu tự do, ta có: 
       cmyd 25,119,1)27,0(238,0 =+=  

 b) Kể đến trọng lượng dầm 
 Để đưa hệ về một bậc tự do, ta dùng phương pháp thu gọn khối lượng. 
Coi dầm không trọng lượng và ở đầu tự do có đặt một khối lượng: 
         m =

g
ALγ

140
33  

nghĩa là tại đó có thêm một trọng lượng bằng: kN 119,0
140
33

=aALγ  

 Chuyển vị tĩnh do khối lượng dao động là: 

       Δt = cm 247,1
945.10.2.3

)300)(119,05,2(
3

)119,0(
4

33

=
+

=
+

EI
LP  
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ta được:           31,28
247,1

1000
==

Δ
=ω

t
g  

      25,0

31,28
8,622.4)

31,28
8,621(

1

4

22
2

2

2
=

+−

=dK  

 Từ biểu đồ mômen do trọng lượng P (H.13.15), ta thấy tại ngàm 
mômen lớn nhất, ứng suất lớn nhất do tải trọng đặt sẵn trên dầm có kể 
thêm trọng lượng bản thân là: 

       
2kN/cm 7

118
100).2/3.169,03.5,2(

)2/(

2

max,

2
max,,

max,

=
+

=

+
==

ds

xx

Px
ds W

qLPL
W

M

σ

σ
 

 Ứng suất do Po tác dụng tĩnh không khác phần trên là 1,27 kN/cm2. 
 Ứng suất động lớn nhất: 
  2kN/cm 31,77)25,0(27,1 =+=σd  
 Chuyển vị do trọng lượng đặt sẵn tại đầu tự do gồm trọng lượng môtơ 
và phải kể thêm do trọng lượng bản thân là:  
  yt,P = PL3/3EIx  +  ql4/8EIx = 1,19 + 0,307 = 1,497 cm 
còn chuyển vị do Po tác dụng tĩnh tại đầu tự do vẫn là 0,238 cm. 
 Chuyển vị động lớn nhất tại đầu tự do, ta có: 
  cm556,1497,1)25,0(238,0 =+=σd  
Ví dụ 13.4  Một dầm thép tiết diện I - 
40, mang một môtơ trọng lượng P = 
2,5 kN, vận tốc 600 vòng /phút, khi 
hoạt động mô tơ sinh ra lực ly tâm 0,5 
kN (H.13.16). Kể đến trọng lượng dầm, 
tính ứng suất lớn nhất, độ võng của dầm.  
 Cho: E = 2.104 kN/cm2; hệ số cản 
α = 2(1/s); thép I40 có Ix = 19840 cm4, 
Wx = 947 cm3, trọng lượng mét dài       
q = 0,56 kN/m. 
Giải. Theo số liệu đề bài, ta thấy khi mô tơ hoạt động thì dầm chịu tác dụng 
một lực kích thích dạng sin P(t) = Posinrt, với Po = 0,5 kN và tần số góc r. 
 Ứng suất động: dstdQtd K ,, σσσ +=  

 Hệ số động:         
4

22
2

2

2 4)1(

1

ω
α

ω
rr

Kd

+−

=  

Hình 13.16  a) Dầm đơn I40 mang một mô tơ
b) và c) Sơ đồ tính và biểu đồ mômen do 
trọng lượng mô tơ P và trọng lượng bản thân

I 40

P
P

q

qL2/8

 PL/ 4

n = 600vg/ph
Po
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trong đó: r = 2πn/60 = 2.π.600/60 = 62,8 rad/s;  
t

g
Δ

=ω  

với:  g = 10 m/s2 = 1000 cm/s2. 
 Độ võng tại giữa dầm do lực tập trung P là: Δt =

xEI
PL

48

3

  

 Kể đến trọng lượng dầm, phải đưa dầm về một bậc tự do, ta dùng 
phương pháp thu gọn khối lượng. Coi dầm không trọng lượng và ở giữa dầm 
có đặt một khối lượng: m = 

g
ALγ

35
17  

nghĩa là tại đó có thêm một trọng lượng bằng: 
   kN 72,6)12(56,0

35
17

==aALγ  

khi đó chuyển vị tĩnh do khối lượng dao động là: 
  Δt = cm 876,0

18930.10.2.48
)1200)(22,9(

48
)72,65,2(

4

33

==
+

xEI
L  

ta được:      77,33
876,0

1000
==

Δ
=ω

t
g  

        405,0

77,33
8,622.4)

77,33
8,621(

1

4

22
2

2

2
=

+−

=dK  

 Từ biểu đồ mômen do trọng lượng P và do trọng lượng bản thân q 
(H.13.16), ta thấy tại giữa nhịp mômen lớn nhất, ứng suất lớn nhất do tải 
trọng đặt sẵn trên dầm có kể thêm trọng lượng bản thân là: 

  
2kN/cm 856,1

947
100).8/12.56,04/12.5,2(

)8/4/(

2

max,

2
max,,

max,

=
+

=

+
==

ds

xx

Px
ds W

qLPL
W

M

σ

σ
 

 Ứng suất do Po tác dụng tĩnh là: 
     2kN/cm 158,0

)947(4
100)12.(5,0

4, ===
x

o
Pt W

LP
o

σ  

 Ứng suất động lớn nhất: 
        2kN/cm 92,1856,1)405,0(158,0 =+=σd  
 Chuyển vị do trọng lượng đặt sẵn tại giữa nhịp gồm trọng lượng mô tơ 
và phải kể thêm do trọng lượng bản thân là:  
      cm

EI
qL

EI
PLy

xx
pt 637,04,0237,0

384
5

48

43

, =+=+=  

còn chuyển vị do Po tác dụng tĩnh tại giữa nhịp là: 
   0,237 x (0,5/2,5) = 0,0474 cm 
 Chuyển vị động lớn nhất tại giữa nhịp, ta có: 
       cm656,0637,0)405,0(0474,0 =+=dy  
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13.5  TỐC ĐỘ TỚI HẠN CỦA TRỤC 

 Một trục quay mang một pu li khối lượng M, quay 
đều với vận tốc góc Ω, gọi độ võng của trục tại pu li là y, 
giả sử trọng tâm của pu li lệch tâm so với tâm trục là e 
(H.13.17). 

Ω

e

y

 
Hình 13.17  Trục quay mang khối lượng lệch tâm 

 Lực ly tâm tác dụng lên trục: 
    F  = M Ω2 (e + y) 
 Gọi δ  là chuyển vị tại vị trí pu li do lực đơn vị gây ra, 
ta có, chuyển vị gây ra bởi lực ly tâm F là: 
   y  = MδΩ2(e + y)   (a
suy ra   

2

2

1
Ω−

Ω
=

δM

ey   (13.23) 

 Theo công thức (13.23), độ võng trục cực đại khi 

δM
12 =Ω , nghĩa là khi tốc độ của trục bằng tần số riêng 

δ
ω

M
1

=  , gọi là tốc độ tới hạn của trục quay. Khi trục 

làm việc ở tốc độ gần tốc độ tới hạn, độ võng lớn, chi tiết 
máy có tiếng ồn, nên trong thiết kế phải tính toán sao 
cho tốc độ khác xa tốc độ tới hạn. 
 Nhận xét rằng, nếu tốc độ trục Ω 2 lớn hơn nhiều so 
với (1/ M.δ), công thức (13.23) chứng tỏ độ võng y ≈ – e, 
trọng tâm của pu li gần trùng với tâm trục, trục ở trạng 
thái làm việc tốt nhất. 
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13.6  DAO ĐỘNG CỦA HỆ HAI BẬC TỰ DO 

 Xét một hệ có 2 bậc tự do như trên H.13.18. Nhiều 
bài toán thực tiễn có thể đưa về sơ đồ tính này.  

 Gọi y1(t), y2(t) là chuyển vị của M1, M2; δij là chuyển 
vị tại điểm i do lực đơn vị đặt tại điểm j gây ra. Có thể 
chứng minh δij = δji. 
 Ta có: y1(t) = δ11 (−M1 y1) + δ12 (−M2 y2) 
   y2(t) = δ21 (−M1 y1) + δ22 (−M2 y2) (a) 
 Nghiệm tổng quát của (a) có dạng: 
   y1(t) = A1sin(ωt + ϕ) 
   y2(t) = A2sin(ωt + ϕ)  (b
thay (b) vào (a), ta được hệ phương trình thuần nhất: 
  A1 (δ11 M1 ω2 − 1) + A2 δ12 M2 ω2 = 0 
  A1δ21 M1 ω2 + A2(δ22 M2 ω2 − 1) = 0 (c) 
để A1, A2 khác không thì định thức các hệ số của (c) 
phải bằng không: 

   
)1()(

)()1( 2
222

2
121

2
212

2
111

−ωδωδ
ωδ−ωδ

MM
MM = 0 (d) 

từ (d), và δ12 = δ21, ta được: 
  ω4M1M2(δ11δ22 – δ2

12) – ω2 (δ11M1 + δ22M2) + 1 = 
0 (e) 
 Phương trình (e) gọi là phương trình tần số, giải (e), 
ta xác định được hai tần số riêng xếp thứ tự từ nhỏ đến 
lớn ω1, ω2. Như vậy, hệ có hai bậc tự do sẽ có hai tần số 
riêng. 
 Ứng với tần số ω1, theo (b), phương trình dao động 
có dạng: 

Hình 13.18

Hệ hai bậc tự do   
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  y1(t) = A11sin(ω1t + ϕ1) 
  y2(t) = A21sin(ω1t + ϕ1) 
 Ứng với tần số ω2, theo (b), phương trình dao động 
có dạng: 
  y1(t) = A12sin(ω2t + ϕ2) 
  y2(t) = A22sin(ω2t + ϕ2) 
 • Khi hệ dao động với tần số ω1, ta có thể chứng 
minh hệ dao động điều hòa cùng pha (H.13.19.a), gọi là 
dạng dao động chính thứ nhất. 
 

Hình 13.19 a) Dạng dao động chính thứ nhất
b)Dạng dao động chính thứ hai

a) b)

y1
y1y2

y2

 
 • Khi hệ dao động với tần số ω2, ta có thể chứng 
minh hệ dao động điều hòa lệch pha 180o (H.13.19.b), 
gọi là dạng dao động chính thứ hai. 
 Dao động của cả hệ một dao động phức hợp có 
phương trình: 

  y1(t) = A11sin(ω1t + ϕ1) + A12sin(ω2t + ϕ2) 

  y2(t) = λ1 A11sin(ω1t + ϕ1) - λ2 A12sin(ω2t + ϕ2)  (f) 
(f) không phải là một dao động điều hòa, nhưng có thể 
biểu diễn theo các dạng chính. 

13.7  PHƯƠNG PHÁP RAYLEIGH 

 Đối với hệ nhiều bậc tự do, việc xác định tần số 
riêng bằng phương pháp chính xác rất phức tạp, do đó 
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trong một số trường hợp người ta dùng phương pháp 
gần đúng. Trong phần này, ta xét phương pháp 
Rayleigh. 
 Coi dầm như một thanh đàn 
hồi mang n khối lượng Mi, mỗi 
khối lượng bằng khối lượng của 
từng đoạn thanh dầm (H.13.20). 
 Giả sử hệ dao động tự do với các dạng chính, khi đó 
phương trình chuyển động của một khối lượng Mi là một 
hàm điều hòa, có thể viết: 

       yi(t) = Aisin(ωt + ϕ) 

vận tốc của Mi là: )cos()(
ϕ+ωω= tA

dt
tdy

i
i  

 Khi hệ ở vị trí cân bằng y(t) = 0, vận tốc cực đại, thế 
năng biến dạng đàn hồi lúc đó bằng không, động năng 
hệ lớn nhất có giá trị bằng: 

        2
2

2 ii yMT ∑ω
=  

 Khi hệ ở xa vị trí cân bằng nhất, vận tốc bằng 
không, thế năng cực đại. Gọi phương trình đường đàn 
hồi của dầm là y(z). 
 Vì:        y” = 

EJ
M− ⇒ M = – EI y” 

áp dụng công thức tính thế năng biến dạng đàn hồi của 
dầm, ta được: 

       dz
dz

zydEIU
2

2

2 )(
2
1
∫ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=   

theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, T = U, ta được: 

Hình  13.20  Hệ n bậc tự do 

mi
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  dz
dz

zydEIyM ii

2

2

2
2

2 )(
2
1

2 ∫∑ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

ω   

 tần số riêng là:      
∑

∫ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=ω 2

2

2

2

2

)(
2
1

ii yM

dz
dz

zydEI
 (13.24) 

 Với dầm đơn, tiết diện đều, trọng lượng phân bố q = 
γA, đường đàn hồi do tải trọng bản thân là: 
    )64(

24
)( 2234 zLLzz

EI
qzy +−=   

khi dầm dao động, có thể chọn dạng đa thức như trên: 
     y(z) = z4 – 4Lz3 + 6L2 z2 
 Áp dụng phương pháp Rayleigh ta tính được tần số 

của dao động chính thứ nhất là:           
A

EIg
L γ

ω 21
49,3

=   

 So với giá trị giải theo phương pháp chính xác là: 

              
A

EIg
L γ

ω 21
52,3

=  

thì sai số là 1% đủ nhỏ, chấp nhận được trong kỹ thuật. 

13.8  VA CHẠM CỦA HỆ MỘT BẬC TỰ DO  

 1- Va chạm đứng 

 Xét một dầm mang vật nặng P và chịu va chạm bởi 
vật nặng Q, rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao H vào 
vật nặng P như trên H.13.21. Trọng lượng bản thân của 
dầm được bỏ qua. Giả thiết khi vật Q va chạm P cả hai 
vật cùng chuyển động thêm xuống dưới và đạt chuyển 
vị lớn nhất yđ. 
  

Hình 13.21  Hệ một bậc tự do chịu va chạm đứng   

Q

 

 
 P

 

H

y0

yñ
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 Chuyển vị của vật nặng P do trọng lượng bản thân 
của nó được ký hiệu là 0y .   

 Gọi Vo là vận tốc của Q ngay trước lúc chạm vào P,  
V là vận tốc của cả hai vật P và Q ngay sau khi va 
chạm. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng trước và 
ngay sau khi va chạm, ta được: 

    ( )V
g

QP
g

QVo +
=   

hay        oV
QP

QV
+

=   (a) 

 Trong bài toán này, ta dựa vào phương pháp năng 
lượng để tìm chuyển vị trong dầm. 

 Ta gọi trạng thái 1 tương ứng với khi vật Q vừa 
chạm vào vật P và cả hai cùng chuyển động xuống dưới 
với vận tốc V (lúc này chuyển vị là 0y ). Trạng thái 2 

tương ứng với khi Q và P đạt tới chuyển vị tổng cộng 
ñyy +0 . 

 Động năng của vật P và Q ở trạng thái 1 ngay sau 
khi va chạm: 

  ( )
( )

2
22

2
1 2

1
2
1

2
1

oo V
QPg

QV
QP

Q
g

QPmVT
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
==   

Động năng của vật P và Q ở trạng thái 2: 
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  ( ) 00
2
1

2
1 22

2 =
+

==
g

QPmvT  

Độ giảm động năng khi hệ chuyển từ trạng thái 1 sang 
trạng thái 2 là: 

  ( )
2

2

21 2
1

oV
QPg

QTTT
+

=−=  (b) 

Độ thay đổi thế năng khi hệ chuyển từ trạng thái 1 sang 
trạng thái 2 là: 
  ññ yQPyyyg

g
QPmgh )()( 00 +=−+

+
==π  (c) 

 Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, khi hệ chuyển 
từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, độ thay đổi cơ năng 
của vật P và Q sẽ chuyển thành thế năng biến dạng 
đàn hồi U tích lũy trong dầm.  

   U = T + π    (1

 Tính U dựa vào quan hệ giữa lực và chuyển vị trong 
dầm như trên H.13.22. Ở trạng thái 1, trong dầm tích luỹ 
một thế năng biến dạng đàn hồi U1  được tính như sau: 
   01 2

1 PyU =  

Đặt
P
y0=δ  là chuyển vị tại 

điểm va chạm do lực đơn vị 
gây ra. Thế vào biểu thức 
trên ta có: 
         2

01 2
1 yU
δ

=  

Ở trạng thái 2, thế năng biến 
dạng đàn hồi U2 trong dầm là: 

y0 

Chuyển vị
y0+yñ 

P 

Lực 

Hình 13.22. Đồ thị tính TNBDĐH 
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   ( )
δ

2
0

2 2
1 yyU +

= ñ   

Như vậy khi hệ chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, 
thế năng biến dạng đàn hồi trong dầm được tích luỹ 
thêm một lượng: 
   ( ){ } ( )0ñññ yyyyyyUUU 2

2
1

2
1 22

0
2

012 +=−+=−=
δδ

 

   ñ
ñ PyyU +=
δ2

2

  (d) 

 Thay các biểu thức (b), (c), (d) vào (13.25) ta có: 

  ( ) ( ) ññ
ñ yQP

QPg
VQPyy o ++
+

=+
222

2
1

2δ
 

 Gọi yt là chuyển vị của 
dầm tại điểm va chạm do 
trọng lượng Q tác dụng tĩnh 
tại đó gây ra như trên 
H.13.23. Thay δQyt =  vào 
phương trình trên, ta được: 
 ( ) 0

/1
2

2
2 =

+
−−

QPg
Vyyyy ot

ñtñ  (e) 

 Nghiệm của phương trình bậc hai (e) là: 

   
)1(

2
2

Q
Pg

Vyyyy ot
tt

+
+±=d   

Vì yđ > 0,  nên chỉ chọn nghiệm dương của (e), tức là: 

     t

t

o
t

ot
ttd yK

Q
Pgy

Vy

Q
Pg

Vyyyy ñ=

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+
++=

+
++=

)1(
11

)1(

22
2   (13.26) 

Do đó hệ số động được tính bởi: 

Hình 13.23. Sơ đồ tính chuyển vị yt  

  

 
  

Q 

 
yt
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)1(

11
2

0

Q
Pgy

VK
t

d

+
++=  (13.27) 

Khi vật Q rơi tự do từ độ cao H xuống dầm, tức là 
gHVo 2= , thay vào (13.27): 

   
)1(

211

Q
Py

HK
t

d

+
++=  (13.28) 

 Khi tại điểm va chạm không có trọng lượng đặt sẵn 

P = 0, hệ số động tăng lên:     
t

d y
HK 211 ++=   (1

 Khi P = 0, H = 0, nghĩa là trọng lượng Q đặt đột ngột 
lên dầm: 
         Kñ  = 2   (1
 Theo (13.29), khi yt càng lớn, nghĩa là độ cứng của 
thanh càng nhỏ, thì Kđ càng nhỏ, do đó sự va chạm 
càng ít nguy hiểm. 
 Để đảm bảo điều kiện bền, người ta có thể làm tăng 
yt bằng cách đặt tại điểm chịu va chạm những vật thể 
mềm như lò xo hay tấm đệm cao su... 
 Khi đã tính được Kđ, có thể tính đại lượng S khác 
trong hệ tương tự như chuyển vị, nghĩa là: 
    PQ

ttp SSKS += ñ   (13.31) 

 Q
tS  là đại lượng cần tính (nội lực, ứng suất…) do Q coi 

như đặt tĩnh lên hệ tại mặt cắt va chạm gây ra. 
 P

tS  là đại lượng cần tính (nội lực, ứng suất…) do các 
tải trọng hoàn toàn tĩnh đặt lên hệ gây ra. 
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 Điều kiện bền: σđ,max ≤ [σ] 
Chú ý: 
 Nếu chọn mốc thế năng bằng không ở vị trí dầm 
không biến dạng, thì cơ năng ban đầu của hệ chính là 
thế năng:  
  QH=π  

 Ngay sau khi va chạm, P và Q cùng chuyển động 
xuống dưới với vận tốc V thì cơ năng của hệ chính là 
động năng: 

  ( ) ( ) π<
+

=
+

=
+

= QH
QP

QV
QPg

QV
g

QPT o
2

2
2

2
1

2
1  

Như vậy đã có sự mất mát năng lượng tương ứng với giả 
thiết va chạm mềm tuyệt đối của 2 vật thể; năng lượng 
này làm cho 2 vật thể biến dạng hoàn toàn dẻo, áp sát 
vào nhau và chuyển động cùng vận tốc về phía dưới. 
 

2- Va chạm ngang 

 Xét một dầm mang vật nặng P. 
Vật nặng Q chuyển động ngang với 
vận tốc V0 va chạm vào vật nặng P 
như trên H.13.24. Trọng lượng bản 
thân của dầm được bỏ qua. Giả 
thiết khi vật Q va chạm P cả hai vật cùng chuyển động 
ngang và đạt chuyển vị lớn nhất yđ. 
 Lập luận như trường hợp va chạm đứng, ta cũng có:  

Hình 13.24. Hệ một bậc tự do chịu va chạm ngang 

Vo P 
Q yñ
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 Vận tốc của hai vật P, Q cùng chuyển động ngay 
sau khi va chạm là: 
   oV

QP
QV
+

=    

 Độ giảm động năng trong hệ: ( )
2

2

2
1

oV
QPg

QT
+

=  

 Vì hai vật chuyển động theo phương ngang, nên 
không có sự thay đổi thế năng, tức là: 
      π = 0 
 Thế năng biến dạng đàn hồi tích lũy trong hệ là:  

      
δ2

2
ñyU =  

 Nguyên lý bảo toàn năng lượng, T+π = U, ta được 
phương trình sau: 
    ( ) δ22

1 2
2

2
ñyV

QPg
Q

o =
+

 

Lấy giá trị nghiệm dương của yđ, ta được: 

           
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

Q
Pg

QVy o

1

2δ
ñ  (13.32) 

 Ta lại có 
Q
yt=δ , với yt  là chuyển vị ngang của dầm 

tại điểm va chạm do trọng lượng Q tác dụng tĩnh nằm 
ngang tại đó. Thay vào phương trình (13.32) như sau:  
            ññ Ky

Q
Pgy

Vyy t

t

o
t =

+
=

)1(
 (13.33) 

 Hệ số động: 
    

)1(
Q
Pgy

VK

t

o

+
=ñ  (13.34) 
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 Khi không đặt sẵn trọng lượng chịu va chạm, tức P 
= 0, hệ số động là: 
           

t

o

gy
VK =ñ   (13.35) 

 Khi đó, nội lực, ứng suất cũng được tính như sau: 
  Mñ = Mt.Kñ 
  σñ = σt.Kñ    

                  ...............     (
Điều kiện bền: ][max, σσ ≤đ  

Ví dụ 13.5 Một dầm 
công xon tiết diện chữ 
nhật (20 × 40) cm chịu va 
chạm đứng bởi một trọng 
lượng Q = 1 kN rơi tự do từ 
độ cao H = 0,5 m 
(H.13.25.a). Bỏ qua trọng lượng bản thân dầm, tính ứng 
suất và độ võng lớn nhất của dầm. Nếu kể đến trọng 
lượng bản thân dầm q, tính lại ứng suất và độ võng. Nếu 
đặt tiết diện dầm như (H.13.25.b), tính lại ứng suất và 
ñoäï voõng. Cho:      E = 0,7.103 kN/cm2; q = 0,64 kN/m. 
 Giải. Ứng suất động:  
        dQtd K,σσ =  

với:                
t

d y
HK 211 ++=   

 Không kể trọng lượng bản thân dầm, ta có: 
                cm 0357,0

12
40.20)10.7,0(3

)200(1
3 3

3

33

===
x

t EI
QLy  

Hình 13.25  Dầm công xon chịu va chạm

Q = 1 kN

H = 0,5 m

L = 2 m b)a)

Mx,Q

Q.L

Mx,q

Q.L2

2
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Chương 13: Tải trọng động 

 Hệ số động :    93,53
0357,0

)50(211 =++=dK  

 Ứng suất lớn nhất tại ngàm (H.13.25): 

          
2kN/cm           02,2)93,53(

6/40.20
)200(1

.

2

max,
max,,max,

==

=== d
x

d
x

x
dQtd K

W
LQK

W
M

Kσσ
 

 Độ võng lớn nhất tại đầu tự do: 
             cmKyy dQt 92,1)93,53(0357,0max,,max ===  

 Khi kể đến trọng lượng bản thân, có thể dùng 
phương pháp thu gọn khối lượng, khi đó coi như dầm 
không trọng lượng và tại đầu tự do có một trọng lượng là 
(33/140)qL = 0,3 kN (qL là trọng lượng dầm). 
 Hệ số động sẽ là: 

        43,47
)

1
3,01(0357,0

)50(211
)1(

211 =
+

++=
+

++=

Q
Py

HK
t

d   

 Ứng suất do va chạm là: 
  2kN/cm 78,143,47.

6/40.20
)200(1

2,max, === dQtd Kσσ  

 Kể thêm ứng suất do trọng lượng dầm: 
  2kN/cm 024,0

6/40.20
100.2.64,02/

2

22
max,,

max, ====
xx

qt
d W

qL
W

M
σ  

 Ứng suất lớn nhất trong dầm là: 
      σmax = 1,78 + 0,024 = 1,804 kN/cm2 
 Khi kể đến trọng lượng dầm, ứng suất lớn nhất 
giảm. 
 Độ võng tại đầu tự do 
 Độ võng do trọng lượng bản thân: 
        cm 017,0

12
40.20).10.7,0(8

)200(10.64,0
8 3

3

424

===
−

x
t EI

qLy  
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Chương 13: Tải trọng động 

 Độ võng khi có va chạm: 
  cm71,1017,043,47.0357,0,max,,max, =+=+= qtdQtd yKyy  
 Nếu đặt tiết diện dầm như (H.13.25.b), ta được: 
 • Không kể trọng lượng dầm: 
             cm 143,0

12
20.40).10.7,0(3

)200.(1
3 3

3

33

===
x

t EI
QLy  

 Hệ số động : 46,27
143,0

)50(211 =++=dK  

 Ứng suất lớn nhất tại ngàm : 

  
2kN/cm           06,2)46,27(

6/20.40
)200.(1

2

max,
max,,max,

==

=== d
x

d
x

x
dQtd K

W
QLK

W
M

Kσσ
 

 Độ võng tại đầu tự do:  cm93,3)46,27.(143,0 ==ty  
 • Kể đến trọng lượng bản thân, ta dùng phương 
pháp thu gọn khối lượng, khi đó coi như dầm không 
trọng lượng và tại đầu tự do có một trọng lượng là 
(33/140)qL = 0,3 kN (qL là trọng lượng dầm). 
 Hệ số động sẽ là: 

       21,24
)

1
3,01(143,0

)50(211
)1(

211 =
+

++=
+

++=

Q
Py

HK
t

d   

 Ứng suất do va chạm là: 

        2kN/cm 816,121,24.
6/20.40

)200(1
2,max, === dQtd Kσσ  

 Kể thêm ứng suất do trọng lượng dầm: 

  2kN/cm 096,0
6/20.40

100.2.64,02/
2

22
max,,

max, ====
xx

qt
d W

qL
W

M
σ  

 Ứng suất lớn nhất trong dầm là: 
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   σmax = 1,816 + 0,096 = 1,912 kN/cm2 
 Khi kể đến trọng lượng dầm, ứng suất lớn nhất 
giảm. 
 Độ võng tại đầu tự do:  
      cm48,3017,0)21,24.(143,0 =+=ty  
Ví dụ 13.6 Dầm ABC tiết diện I-24 chịu va chạm đứng 
bởi một trọng     lượng Q = 2 kN rơi tự do từ độ cao H = 
50 cm (H.13.26.a), bỏ qua trọng   lượng bản thân dầm, 
tính σmax; kiểm tra bền. Cho: I-24 có: Ix = 3460 cm4,  Wx 
= 289 cm3, q = 0,273 kN/m; [σ] = 16 kN/cm2. 
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Chương 13: Tải trọng động 

      b) và c) Hệ chịu va chạm có lò xo; d) Dầm chịu trọng lượng bản thân

c)

 d)

qL2/8

A
B

A

B

q

Q = 2 kN

QL/2

Q = 2 kN

H = 50 cm

H = 50 cm

A

I-24

C

C

C Clx = 5 kN/m

B

L/2

a)

L = 6 m

b)

A
B

A

B

 
 Bây giờ, đặt một lò xo có Clx = 5 kN/m tại C để đỡ 
vật va chạm Q (H.13.24.b), tính lại hệ số động và σmax; 
xét lại điều kiện bền. Nếu không đặt ở C mà thay lò xo 
vào gối tựa tại B (H.13.26.c), hệ số động là bao nhiêu? 
 Cho: E = 2.104 kN/cm2;  [σ] = 16 kN/cm2. 
Giải. Không kể trọng lượng bản thân dầm. 
 Chuyển vị do Q tác dụng tĩnh tại C là: 
       cm 39,0

3460).10.2(8
)600.(1

8 4

33

===
x

t EI
QLy  
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 Hệ số động: 
       04,17

39,0
)50(211 =++=dK   

 Ứng suất lớn nhất tại B (H.13.21): 

  
[ ] 22 kN/cm kN/cm 1669,17)04,17(

289.2
)600.(1

.2
.

max,

max,
max,,max,

=>==

===

σσ

σσ

d

d
x

d
x

x
dQtd K

W
LQK

W
M

K
 

 Dầm không bền. 
 Chuyển vị tại C: yC = 0,39(17,04) = 6,64 cm 
 Xét trường hợp có lò xo đặt ngay tại điểm va chạm. 
 Chuyển vị do Q tác dụng tĩnh tại C là: 
  cm 59,02,039,0

5
1

3460).10.2(8
)600.(1

8 4

33

=+=+=+=
lxx

t C
Q

EI
QLy  

 Hệ số động : 
  06,14

59,0
)50(211 =++=dK   

 Ứng suất lớn nhất tại B (H.13.24): 
    2kN/cm 6.1406,14

289
)300.(1

max,,max, === dQtd Kσσ   

    σñmax < [σ] = 16 kN/cm2 
dầm thỏa điều kiện bền. 
 Chuyển vị của dầm tại C:  yC = 0,39(14,06) = 5,48 
cm 
giảm so với trường hợp trên. 
 Xét trường hợp có lò xo đặt tại gối B. 
 Bây giờ, chuyển vị do Q tác dụng tĩnh tại C là: 
 cm 69,03,039,0

5
1

2
3

3460).10.2(8
)600.(1)2/3(

2
3

8 4

33

=+=+=+=
lxx

t C
Q

EI
QLy  

 Hệ số động: 08,13
69,0

)50(211 =++=dK  

 Ứng suất lớn nhất tại B (H.10.21): 
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  2kN/cm 57,1308,13
289

)300.(1
max,,max, === dQtd Kσσ   

 Chuyển vị tại C:  yC = 0,69(13,08) = 9,02 cm 
 Trong trường hợp này, ứng suất giảm nhưng chuyển 
vị tăng so với khi đặt lò xo ở đầu tự do. 

BÀI TẬP CHƯƠNG 13 

13.1 Một vật nặng P được nâng lên cao với bằng hệ 
thống ròng rọc đơn giản như trên H.13.24.a. Nếu 
kéo dây cáp với gia tốc đều a, tính lực căng trên dây 
cáp. Nếu dùng hệ thống ba cặïp ròng rọc và cũng 
kéo dây với gia tốc a thì lực căng là bao nhiêu? 

Hình 13.25

P

a)

P

b)
P = 2kN

A = 5 m/s2

A

B C

D

Hình 13.26

450

 
13.2  Một kết cấu nâng vật nặng P chuyển động lên với 

gia tốc a (H.13.26). Tính nội lực phát sinh trong các 
thanh AB, BC và CD. 

13.3  Một trụ AB có chiều cao H, diện tích mặt cắt 
ngang là F, môđun chống uốn W, trọng lượng riêng 
là γ mang một vật nặng P. Trụ được gắn chặt vào 
một bệ vận chuyển theo phương ngang với gia tốc a 
(H.13.27). 
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Chương 13: Tải trọng động 

  M2

Hình 13.29

a

a/2

a/2

A

B

C
D

P

Xem trụ bị ngàm tại tiết diện A vào bệ, xác định ứng 
suất pháp σmax, σmin tại mặt cắt nguy hiểm của trụ.  

Hình 13.27

A

H

P

F, W, γ

A

B

a

2 m 2 m4 m

F = 1 cm2

a = 2 m/s2

F = 1 cm2

Hình 13.28  
 
13.4  Xác định ứng suất pháp lớn nhất trong dây cáp và 

trong dầm I-24 do tác dụng đồng thời của trọng lực 
và lực quán tính khi hệ được kéo lên với gia tốc a 
(H.13.28).  

13.5  Một trục tiết diện tròn AB đường kính D mang một 
thanh CD tiết diện chữ nhật b.h, đầu thanh CD có 
một vật nặng trọng lượng P, hệ quay quanh trục AB 
với vận tốc n = 210 vg/ph (H.13.29). Tính ứng suất 
lớn nhất trong thanh CD và trục AB.  

 Cho: a = 1 m; D = 4 cm; h = 2b = 6 cm; P = 0,1 kN. 
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Chương 13: Tải trọng động 

Bỏ qua trọng lượng bản thân của hệ. 

13.6  Tính tần số góc và chu kỳ dao động của các hệ vẽ 
trên H.13.30, C1 và C2 là độ cứng của lò xo. 

Hình 13.30

C1

C2

C1 C2

a) c) d) e)

C1

C2

C1 C2

C1

C1

C2

Q

b)

Q 
Q Q 

Q 

 
 
13.7  Một dầm đơn giản mặt cắt hình chữ I số 40 dài 8 

m mang một trọng lượng 20 kN ở giữa nhịp. Tính tần 
số riêng ω của hệ khi có kể và khi không kể đến 
trọng lượng dầm. 

13.8  Một dầm thép I24 mang một môtơ nặng 2 kN tốc 
độ 200 vg/ph, lực quán tính do khối lượng lệch tâm 
là 0,2 kN (H.13.31). Bỏ qua trọng lượng bản thân 
của dầm và lò xo, xác định ứng suất động lớn nhất 
trong dầm trong các trường hợp sau: 

a) Dầm I24 đặt theo 
phương đứng (I) 

b) Dầm I24 đặt theo 
phương ngang (     ). 

13.9  Giả sử hai gối tựa 
lò xo trên dầm ở 

c =1,5 kN/cm

n = 200vg/ph

Q = 2 kN

Qo = 0,2 kN 

2 m

Hình 13.31

2 m 

c = 1,5 kN/cm 
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H.13.31 được thay bằng gối tựa cứng và đặt hai lò 
xo dưới đế môtơ như ở H.13.32. Tính lại ứng suất và 
độ võng lớn nhất trong dầm theo cả hai trường hợp 
như trên. Cho:          E = 2.104 kN/cm2. 

n = 200 vg/ph

Q = 2 kN

Qo = 0,2 kN

          2 m

Hình 13.32

       2 m

c = 1,5 kN/cm

 

13.10 Một dầm gỗ tiết diện chữ nhật b.h, có đầu mút 
thừa gắn một ròng rọc để đưa một thùng trọng lượng 
Q chứa vật nặng P lên cao. (H.13.33). Hãy xét hai 
trường hợp: 
a) Vật nặng P được treo trong thùng và thùng được 
kéo lên với gia tốc a = 2 m/s2. Bỏ qua trọng lượng 
dầm, dây và ròng rọc, tính ứng suất lớn nhất của 
dầm. Cho: P = 0,5 kN; Q = 1 kN; L = 4 m. 
b) Trong quá trình dịch chuyển với gia tốc a = 2 m/s2 
vật nặng P bị rơi xuống đáy thùng. Tính lại ứng suất 
của dầm. Cho: H = 0,4 m. 
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Chương 13: Tải trọng động 

 

13.11 Một trọng lượng P = 0,5 kN rơi từ một độ cao H = 
10 cm xuống đầu C của một dầm tiết diện chữ nhật 
b × h = 20 × 40 cm2, dài L = 4 m (H.13.34.a). Tính 
ứng suất và độ võng lớn nhất của dầm 
Nếu thay gối tựa B bằng một lò xo có đường kính D 
= 100 mm, đường kính sợi thép d = 10 mm, số vòng 
làm việc n = 10 (H.13.34.b). Tính ứng suất và độ 
võng lớn nhất của dầm. 
Cho: Edaàm = 2.104 kN/cm2, Gloxo = 8.103 kN/cm2. 

Hình 13.34

L/2

b)

b.h

A B C
H

P

L L/2

a)

b.h

A B C
H

P

L 

 

13.12  Xác định ứng suất của dầm khi vật bị va chạm 
ngang (H.13.35). Cho:  a = 2 m; b.h = 20 × 40 cm2. 
Thanh DB tuyệt đối cứng. 

H = 0,4 m

300

L L/2

P

Q
Hình 13.33

b.h
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Hình 13.35

b.h

A B C

Q = 0,1 kN
V = 5 m/s

a

a2a

D
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